Bài giảng môn học Lý thuyết nghề ( Phần II: Kỹ thuật truyền hình)

Phần I: máy thu hình

Học trình I.  Cơ sở  kỹ thuật truyền hình

Máy thu hình đen trắng

1-1. ánh sáng và màu sắc

1-1-1 ánh sáng và sự cảm nhận của mắt:

a - ánh sáng và sóng điện từ:

ánh sáng và sóng điện từ có nhiều tính chất giống nhau nên nó được mang tên chung là bức xạ điện từ. 

Các bức xạ điện từ có dải tần rộng, từ vài chục hez(Hz) đến vài GHz ( dải tần đó được gọi là phổ điện từ.

ánh sáng thấy được chỉ chiếm một phần rất nhỏ từ 3,8.1014Hz đến 7,8.1014 Hz tương ứng với bước sóng từ 780nm đến 380 nm.
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Ta có phổ của sóng điện từ và ánh sáng thấy được.
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ứng với mỗi một màu sắc sẽ có một bước sóng khác nhau như vậy sẽ có một tần số  khác nhau.

ánh sáng trắng là một dạng của sóng điện từ, được tổng hợp từ các màu sắc khác  nhau mỗi màu có một bước sóng riêng biệt gọi là ánh sáng đơn sắc.

Truyền hình đen trắng chỉ là truyền hình đơn sắc, không phải là truyền hình màu vì đen trắng chỉ có thông tin về độ sáng tối của hình ảnh, những thông tin này thay đổi từ tối (đen) đến sáng (trắng).

b-Đặc tính của mắt người 

Mắt người không phải nhạy cảm với tất cả các màu là như  nhau, mà ứng với mỗi màu sắc nó sẽ có một độ nhạy khác nhau, hình (1. 2) dưới  đây sẽ minh hoạ điều đó.

Qua hình vẽ ta thấy: mắt người nhạy cảm nhất đối với màu xanh lá cây là màu có bước  sóng  550 Nm. Và độ nhạy cảm giảm dần ở màu có bước sóng 400Nm và bước sóng 700Nm
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Lmin là cường độ chói nhỏ nhất của chi tiết ảnh

Độ nhạy sáng:

Độ chênh lệch tối thiểu về độ chói giữa 2 chi tiết ảnh mà mắt có thể phân tích được.

(L = 
L0-Ln  trong đó L0 là độ chói của chi tiết ảnh

Ln độ chói của nền

Độ nhạy tương phản:
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Khả năng phân giải của mắt:

Là khả năng mắt có thể phân biệt được 2 chi tiết A và B khi rút gần khoảng cách giữa chúng mà khi rút ngắn nữa thì mắt không phân biệt được hai chi tiết Avà B này nữa.

Góc nhìn nhỏ nhất:

Là góc  nhỏ nhất mà mắt người có thể phân biệt được hai chi tiết A và B. Thực tế góc nhìn nhỏ nhất là  từ 1 phút đến 1,3 phút.

Quán tính của mắt 

Khi ta nhìn một vật nếu vật đó đột ngột mất đi thì hình ảnh đó trong mắt chưa mất đi ngay mà còn lưu lại trên võng mạc khoảng 1s, hiện tượng  đó  gọi là hiện tượng lưu ảnh trên võng mạc. Nhờ vậy mà có thể truyền hình ảnh đến mắt một cách không liên tục nhưng mắt vẫn cho là liên tục.

1-1-2 - Màu sắc:

Màu sắc là sự cảm nhận chủ quan của mắt người, đặc trưng của màu sắc gồm có độ chói (luminance) và sắc màu (chrominance).

Sắc màu được tạo nên bởi 2 yếu tố: Sắc điệu ( tint) và độ bảo hòa màu( Sturation) hay độ đậm màu.

Ta có thể biểu thị đặc tính của màu như hình vẽ:
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Sắc điệu là tính chất tạo nên màu sắc

VD: Đèn đỏ có sắc điệu đỏ. Trong đo lường và tính toán ta xác định sắc điệu bằng bước sóng 
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của ánh sáng màu.

Độ bảo hòa màu là đặc trưng cho tỷ lệ của ánh sáng trắng lẫn vào màu đó, nếu ánh sáng trắng lẫn vào càng nhiều thì độ bảo hòa càng giảm.

1.1.3 - Lý thuyết màu

a. [image: image20.wmf]Cấu trúc của hệ thống thị giác.

Võng mạc chứa các phần tử thụ cảm nối liền với bán cầu não bằng dây thần kinh thị giác.

Tâm võng mạc có chứa các tế bào hình que (khoảng 150.000.000 tế bào) và các tế bào hình nón và chỉ có tế bào hình nón là cảm nhận được màu sắc và có khoảng 6,5 triệu tế bào hình nón tập trung ở hoàng điểm và các vùng lân cận.

b. Khả năng thích ứng của mắt với màu sắc

Mắt chỉ phân biệt được màu sắc tốt nhất khi ảnh ở ngay trước mắt.

Mắt không thể cảm nhận đồng thời nhiều chi tiết và màu sắc tinh vi.

c. Lý thuyết 3 màu.

Nếu ta cộng đủ các màu: đỏ , cam, vàng, lục, lam, tràm, tím với cùng một năng lượng như nhau thì ta sẽ được ánh sáng trắng. Nhưng theo thuyết  3 màu về thị giác thì tất cả các màu đều tạo thành từ  3 màu cơ bản là  red (R), green (G), blue (B) và được gọi là 3 màu cơ bản.

d. Phương pháp trộn màu

[image: image21.wmf]
Hình 1. 4 biểu diễn sự pha trộn màu. 

Để hình thành màu trắng ta có thể pha trộn ba màu là R,B,G.

Khi trộn màu đỏ với màu xanh dương ta được màu vàng.

Khi trộn màu đỏ với màu xanh dương ta được màu đỏ thẫm, còn gọi là màu Violet.

Khi trộn hai màu xanh dương và màu xanh lục ta được màu xanh lá mạ còn gọi là màu xanh da trời (Cyance).

1-2. Nguyên lý truyền hình ảnh trong truyền  hình màu.

1.2.1 - Nguyên lý truyền hình ảnh

Để truyền được một bức ảnh từ máy phát đến máy thu người ta phải thực hiện theo nguyên tắc sau:

- Chia bức ảnh thành nhiều phần tử ảnh (điểm ảnh: point picture và có khoảng 500 nghìn phần tử , hay là 500 nghìn điểm ảnh) có biên độ chói trung bình của từng phần tử ảnh thành các tín hiệu điện tương ứng. 

- Truyền lần lượt thông tin về độ chói trung bình của từng phần tử ảnh từ máy phát đến máy thu.

- ở máy phát phải có quá trình phân tích ảnh. Người ta dùng tia điện tử quét trên hình ảnh theo quy luật nhất định và khi quét đến đâu sẽ chuyển  đổi độ chói trung bình của từng phần tử ảnh thành tín hiệu điện tương ứng với điểm ảnh (phần tử ảnh) đó.

- ở máy thu: Thông tin về hình ảnh ở máy phát chuyển đến sẽ được đưa đến để khống chế chùm tia điện tử trong đèn hình. Khi chùm tia điện tử quét trên màn hình sẽ làm cho từng điểm ảnh  trên màn hình phát sáng. Độ chói của từng điểm ảnh sẽ tỷ lệ với cường độ của chùm  tia điện tử.

Để đảm bảo khôi phục được hình ảnh ở máy thu giống như phía đầu vào máy phát phải có 2 điều kiện:

* Tốc độ quét ảnh phải cao, sao cho đảm bảo được  ( 24 hình/s.

* Quy luật quét ở máy phát và máy thu phải giống nhau. Như vậy ngoài thông tin về độ chói của hình ảnh thì máy phát phải phát đi một tin tức và gốc thời gian được gọi là “tín hiệu đồng bộ – Synchronous Signal” để đồng bộ việc quét của chùm tia điện tử ở máy thu giống như phía máy phát.

[image: image22.wmf]1.2.2 - Nguyên lý quét liên tục.
Quy luật quét liên tục của tia điện tử trong truyền hình giống như quy luật đọc một trang sách và chỉ có điều khác là trong quá trình quét từ trái sang phải thì tia điện tử đồng thời quét từ trên xuống dưới, khi đến mép phải màn hình thì tia điện tử đồng thời quét từ trên xuống dưới, khi đến mép phải màn hình thì tia điện tử lập tức quay về bên trái, tiếp tục quét dòng tiếp theo.

Quá trình quét từ trái qua phải là quá trình quét thuận và quá trình này mang thông tin về hình ảnh.

Quá trình quét từ phải qua trái là quá trình quét ngược, quá trình này không mang thông tin về hình ảnh nên người ta phải làm cho tia điện tử  không xuất hiện trên màn ảnh do đó ta không nhìn thấy được tia quét ngược.

Khi tia điện tử đã quét hết một ảnh thì tia điện tử ở mép phía dưới, bên phải của màn hình lập tức quay về vị trí mép trên bên trái của màn hình và bắt đầu quét tiếp dòng thứ nhất của ảnh thứ 2.

Tuy nhiên phương pháp quét liên tục không được dùng trong truyền hình vì khi quét ảnh thứ 2 thì cường độ sáng của ảnh thứ nhất đã giảm nên mắt cảm thấy độ nhấp nháy trên màn hình và sẽ gây ra cảm giác khó chịu cho người xem.

1.2.3 - Phương pháp quét xen dòng

Mỗi một ảnh được quét làm 2 lần. Mỗi lần quét sẽ quét một bán ảnh (2 bán ảnh bằng 1 hình ảnh. Two half opicture are make picture)

Lần 1: Quét các dòng chẵn: (2,4,6.. .. . hình 1. 6 ) được gọi là bán ảnh chẵn  hay mành chẵn.

Tia điện tử bắt đầu quét từ mép trên bên trái và kết thúc ở điểm giữa mép dưới của màn hình. Sau đó tia điện tử lập tức quay về điểm giữa mép trên để quét các dòng lẻ.

[image: image23.wmf]Lần 2: Quét các dòng lẻ, hay còn  gọi là bán ảnh lẻ (Hình 1.7).

Khi quét mành lẻ thì tia điện tử bắt đầu xuất phát từ điểm giữa mép trên màn hình và kết thúc ở mép dưới phía phải của màn hình sau đó tia điện tử lập tức quay về phía trên bên phải của màn hình để tiếp tục quét các mành chẵn của ảnh tiếp theo.

Kết hợp hai mành quét ta được một ảnh như hình (1. 8)

[image: image24.wmf]
Trong truyền hình người ta đã sử dụng 25 h/s để tạo ra một bức  ảnh chuyển động, để quét hết 25 h/s thì tần số mành là : fmành = 25x2 bán ảnh = 50Hz.

Chú ý:  ở các nước  Mỹ và Nhật thì  fMành  = 60Hz

1.2.4 - Xác định số dòng quét, số phần tử ảnh

Xác định số dòng quét: 

Trong thực tế thì màn ảnh có kích thước màn hình có tỉ lệ 3 /4 hoặc 4/6  và bằng thực nghiệm người ta đã chứng minh được rằng nếu người ngồi xem TV cách TV một khoảng L bằng từ  (4-:-6) h là tốt nhất (với h là chiều cao của màn hình).
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Ta lại có : góc trông nhỏ nhất của mắt là  ( =1’ từ đó tính được số dòng quét N:
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Với các hệ thống truyền hình khác nhau sẽ có sự lựa chọn các tiêu chuẩn truyền hình  khác nhau.

Việt Nam theo tiêu chuẩn OIRT lấy N = 625 dòng

Tiêu chuẩn Nhật - Mỹ (FCC ) lấy  N = 525 dòng

Tiêu chuẩn HDTV(Hight Definition Television) truyền hình có độ nét cao thì người ta chọn  N =1070 dòng (cho FCC) or N = 2700 dòng (cho OIRT)
Tần số quét dòng

OIRT: fH  = 25x625 = 15625 dòng

FCC:   fH = 525x30 =  15750 dòng

Tần số quét mành

OIRT: fv = 50Hz

FCC:  Fv = 60Hz

Tần số Video cực đại:

Ta biết số phần tử ảnh theo chiều dọc là 625 ( số phần tử ảnh theo chiều ngang là (625 x 4) / 3 ( tổng số điểm ảnh là(giao điểm dòng quét dọc và ngang):

(625 x 625 x 4) / 3 = 520.833 điểm ảnh.

Tần số Video cực đại:
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Theo tiêu chuẩn OIRT  (  chọn fvideo max =  6 (Mhz)



      FCC   (  chọn fvideo max =  4,2(Mhz)

1-3.  Tín hiệu truyền hình đen trắng

1.3.1 - Sự hình thành tín hiệu thị tần

Quá trình hình thành tín hiệu thị tần là quá trình chuyển đổi độ chói của từng phần tử ảnh  theo dòng thành các giá trị tín hiệu điện tương ứng 

[image: image26.wmf]
Utr¾ng
: điện áp ứng với mức trắng

U®en
: điện áp ứng với mức đen

Với bất kỳ cảnh quay nào thì điện áp của tín hiệu thị tần cũng  biến đổi từ:  

U® ( Utr¾ng.

Tần số của tín hiệu Video (tín hiệu thị tần (fvideo))

Tần số lớn nhất khi ta truyền đi một hình ảnh mà hình ảnh đó gồm có ô đen và ô trắng xen kẽ nhau, mỗi ô tương ứng với một điểm ảnh.

[image: image27.wmf]
Khi tia điện tử quét qua  2 « liên tiếp sẽ tạo thành một chu kỳ tín hiệu thị tần, như vậy tần số của tín hiệu Video được xác định như sau:
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Với hệ:  OIRT chọn fvideo max= 6 MHz


   FCC chọn 
fvideo max= 4,2MHz

Tần số Video min sẽ hình thành  khi ta truyền đi một cảnh mà cảnh đó là một nửa đen, một nửa trắng theo chiều ngang.

Mỗi mành quét sẽ tạo ra một ảnh như vậy ta tìm được tần số quét mành như sau:    

fmµnh= 50Hz hoặc 60 Hz.

Khi ta truyền đi cảnh nền thì fvideo = 0Hz  tức là ta truyền đi tín hiệu DC.

1.3.2 - Dạng sóng và hình dạng phổ của tín hiệu video (thị tần)

Hình dáng phổ của FVIDEO thể hiện như hình (1. 12)

[image: image28.wmf]ò


Ta có nhận xét rằng phổ tín hiệu video gồm các nhóm phổ gián đoạn hay còn gọi là phổ vạch bao gồm.

Tần số mành fv và các hài của fV
Các nhóm tần số dòng fH và hài của fH
Các hài càng cao thì biên độ càng nhỏ và giữa các nhóm phổ có những khoảng trống.

Dạng sóng của tín hiệu thị tần:  Tín hiệu thị tần thường có 2 loại là video cực tính dương và Video cực tính âm, thể hiện như hình (1. 13)
Với hình 1. 13A là dạng của Video cực tính dương, còn hình 1. 13B là Video cực tính âm[image: image29.wmf]Tr2
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Hình 1. 14 cho ta:

Thời gian quét hết một dòng là TH  = 64(s

Thời gian quét thuận của một dòng là : 59(s

Thời gian quét ngược của một dòng là : 5(s

Xung đồng bộ mành (Vsync) có thời gian bằng (2,5 đến 3) TH

Xung tắt mành có thời gian là (23 đến 30)TH
Như vậy tín hiệu truyền hình đầy đủ cực tính  âm bao gồm:

Tín hiệu thị tần từ mức trắng (10 –15)%%  đến mức đen 70% , mức xoá là 75%,  mức xung đồng bộ là 100%.

Mức xung  đồng bộ ở mức 100% gồm có xung đồng bộ dòng và xung đồng bộ mành.

Hsync: xung đồng bộ dòng

Thời gian quét thuận:  TT  = 59(s

Thời gian quét ngược: TN = 5(s
Thời gian một dòng quét hay gọi là chu kỳ quét dòng TH  = 64(s

Vsync: xung đồng bộ mành

Thời gian của xung xoá màn hình  là 25TH
Thời gian của xung đồng bộ mành là (2,5- 3)TH
Mức xoá nằm trên mức đen để đảm bảo trong quá trình quét ngược tia điện tử bị tắt hoàn toàn.

1-4. Phát sóng tín hiệu truyền hình

1.4.1 - Sơ đồ khối hệ thống phát tín hiệu truyền hình.

Tương tự như AF tín hiệu vô tuyến truyền hình( tín hiệu hình ảnh) nhìn thấy được gọi là tín hiệu độ chói Y nhưng có băng tần rộng hơn khoảng (0 – 6)MHz. Nếu như video được truyền trực tiếp cũng giống như Cassette phát tín hiệu AF. Nhưng nếu muốn truyền đi xa cũng phải xử lý biến tần( thường là AM) rồi phát đi trên dải sóng mét.

[image: image35.wmf] 

+115V

 

RA

 

HÌNH  3.5

 

+

 

C1

 

100uF/160Vol

 

+

 

2SD1208

 

R24

 

1k

 

RS

 

24k

 

150k

 

R814

 

15k

 

1k

 

Sơ đồ hệ thống thu phát như sau:
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1.4.2 - Điều chế tín hiệu hình, tiếng.

Tín hiệu hình có dải tần từ 0 -:- 6MHz cho (OIRT) và để phát tín hiệu này người ta tiến hành điều chế  (để chuyển phổ lên dải tần siêu cao tần) cho band VHF  có tần số từ 48MHz đến 230 MHz hoặc band UHF có giải tần từ (300 – 3000) Mhz  và chia thành nhiều kênh sóng.

Đối với tín hiệu hình người ta tiến hành  điều chế biên độ (AM) và thành phần phổ của tín hiệu điêù chế biên độ gồm 3 thành phần:

Sóng mang FOV
Dải biên tần trên: (FOV+FViDEO MIN đến FOV+FViDEO MAX)

Dải biên tần dưới: FOV+FViDEO MAX đến FOV+FViDEO MIN)

Trong đó FOV: tần số mang tín hiệu hình (thị tần)

FViDEO tần số tín hiệu hình
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Phổ của tín hiệu Video có đo rộng là: fov-fvideomax đến fov+fvideo max tức là bằng:  2xfvideomax= 6x2 = 12MHz (hình 1. 16A). 

Để tiết kiệm tần phổ và nâng cao độ chọn lọc tần số lân cận thì người ta chỉ phát đi thành phần phổ gồm có sóng mang fov, toàn bộ dải biên tần trên và một phần dải biên tần dưới hình (1 .16B).
Điều chế tín hiệu tiếng

Tín hiệu tiếng được điều chế FM vào  sóng mang foa và cũng nằm trong dải tần số siêu cao foa>fov tuỳ thuộc vào kênh sóng đang truyền.

foa và fov được điều chế và phát đi trên một kênh theo phương thức “hợp sóng mang” 

do đó tần phổ tín hiệu của một kênh truyền hình có độ rộng là 8MHz.

[image: image38.wmf] 

10,7V

 

Đi khối quét 

 

     dòng

 

Đi khối quét

 

      mành

 

in

 

C401

 

C402

 

C502

 

C501

 

C603

 

C602

 

R402

 

R404

 

R

403

 

R501

 

R502

 

R602

 

R401

 


Với hệ:
OIRT khoảng cách giữa fov và foa: 6,5 MHz


FCC khoảng cách giữa fov và foa: 4,5 MHz


CCIR khoảng cách giữa fov và foa: 5,5 MHz

Độ rộng kênh của một kênh truyền hình

OIRT: 8MHz

FCC:   6MHz

CCIR:  7MHz

Chú ý rằng tín hiệu VTTH được điều chế theo từng kênh sóng thì :

ở dạng cao tần ta có tần số mang tiếng > tàn số mang hình.

Sau khi đổi tần (thành tần số trung tần) thì tần số mang hình > tần số mang tiếng.

 
Thực hiện phách hai tần số trung tần mang hình và trung tần mang tiếng ta có được tần số trung tần  tiếng.

1.4.3 - Dải thông và cấu trúc kênh truyền hình

Băng VHF (very hight frequency) 48(300MHz (hình 1. 18)

	Kênh sóng

Chenal
	Tần số mang hình

Carry  frequency
	Dải tần

(Range band)

	1
	49,75
	48,5 (56,5

	2
	59,25
	8(66

	3
	77,25
	76(84

	4
	85,25
	84 (92

	5
	93,25
	92 (100

	6
	175,25
	174(182

	7
	183,25
	182(190

	8
	191,25
	190(198

	9
	199,25
	198(206

	10
	207,25
	206(214

	11
	215,25
	214(222

	12
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Băng UHF (Untral  hight frequency)  có giải tần từ (300(960) MHz (hình 1. 19)

	Kênh sóng

(Chenal)
	Tần số mang hình

(Carry  frequency)
	Dải tần(MHz)

(Range band)

	21
	471,25
	470(478

	22
	479,25
	478(486

	23
	487,25
	486(494

	24
	495,25
	494(502

	25
	503,25
	502(510

	26
	511,25
	510(518

	27
	519,25
	518(526

	28
	527,25
	526(534

	29
	535,25
	534(542

	30
	543,25
	542(550

	31
	551,25
	550(558

	32
	559,25
	558(566

	33
	567,25
	566(574

	34
	575,25
	574(582

	35
	583,25
	582(590

	36
	591,25
	590v598

	37
	599,25
	598(606

	38
	607,25
	606(614

	39
	615,25
	614(622

	40
	623,25
	622(630

	41
	631,25
	630(638

	42
	639,25
	638(646

	43
	647,25
	646(654

	44
	655,25
	654(662

	45
	663,25
	662(670

	46
	671,25
	670(678

	47
	679,25
	678(686

	48
	687,25
	686(6994

	49
	695,25
	694(702

	50
	703,25
	702(710

	51
	711,25
	710(718

	52
	719,25
	718(726

	53
	727,25
	726(734

	54
	735,25
	734(742

	55
	743,25
	742(750

	56
	751,25
	750(758

	57
	759,25
	758(766

	58
	767,25
	766(774

	59
	775,25
	774(782

	60
	783,25
	782(790

	61
	791,25
	790(798

	62
	799,25
	798(806

	63
	807,25
	806(814

	64
	815,25
	814(822

	65
	823,25
	822v830

	66
	831,25
	830(838

	67
	839,25
	838(846

	68
	847,25
	846(854

	69
	855,25
	854 (862


1.4.4 - Các thông số của các hệ thống truyền hình

Hiện nay có 3 tổ chức truyền hình quốc tế cùng song song tồn tại là :

OIRT: Uỷ ban phát thanh truyền hình thế giới (Oganiration international radio and Television)

FCC: Hiệp hội truyền thông liên bang Mỹ-Nhật (Federal Communication Commission)

CCIR: Uỷ ban tư vấn vô tuyến điện quốc tế (Đức, Bắc Âu - Communication Commission  International Radio)

Các tiêu chuẩn cơ bản của các hệ thống truyền hình

	TT
	Các tiêu chuẩn kỹ thuật
	OIRT
	CCIR
	FCC

	1
	Số dòng trong một ảnh
	625
	625
	525

	2
	Số ảnh trong một giây
	25
	25
	30

	3
	FH(tần số dòng)
	15625
	15625
	15750

	4
	FV(tần số mành)
	50
	50
	60

	5
	Điều chế tín hiệu hình
	AM
	AM
	AM

	6
	Điều chế tín hiệu tiếng
	FM
	FM
	FM

	7
	Phương pháp quét
	Xen dòng
	Xen dòng
	Xen dòng

	8
	Độ rộng dải tần hình(MHz)
	6,0
	5
	4,2

	9
	Khoảng cách fOV(MHz) và fOA
	6,5
	5,5
	4,5

	10
	Độ rộng một kênh truyền  hình
	8(MHz)
	7
	6

	11
	Trung tần hình (MHz)
	38
	38
	45,75

	12
	Trung tần tiếng(MHz)
	31,5
	32,5
	41,25

	13
	Trung tần tiếng 2 (MHz)
	6,5
	5,5
	4,5

	14
	Mức đồng bộ
	100%
	100%
	100%

	15
	Mức xoá
	75%
	75%
	75%

	16
	Mức trắng
	10%
	10%
	10%


1-5.  Sơ đồ khối máy thu hình đen trắng
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1-5.1 - Sơ đồ khối:
Khối kênh: Tuner

KĐ trung tần hình:VIF

Tách sóng hình: Video Det

KhuyÕch đại trung tần tiếng 2: 2SIF – Sound Inter medium Frequency

Tách sóng FM: FM.Det – Fgrequency Modulation Detection

KhuyÕch  đại âm tần: AF-AMP- Audio Fgrequency Amplfier

KhuyÕch đại thị tần: Video-AMP – Video Amplifier

Tách xung đồng bộ: Sync Scp – Synchronous Separate

Dao động mành: V.OSC – Vertical oscilate

Dao động dòng: H.OSC – Hozizontal oscilate

So pha: APC (Automatic Phase  Comperator)

Khuyếch đại công suất dòng: H.out

Khuyếch đại công suất mành: V.out

Điện áp đại cao áp cao áp:  HV- Hight  Voltage

Biến áp cao áp : FBT – Flyback Transformer

1.5.2 - Nhiệm vụ các khối 

a. Đường tín hiệu

- Khối kênh (tuner): Là nơi nhận tín hiệu của sóng mang fOA và fOV và nó có nhiệm vụ chọn lọc tín hiệu cần thu đưa vào máy và loại trừ tín hiệu không cần thiết và để  có điện áp đưa vào lớn nhất thì mạch vào phải có khả năng phối hợp trở kháng giữa trở kháng của anten và trở kháng của tầng khuyếch đại cao tần

- Khuyếch đại cao tần (RF AMP: radio frequency amplitude) để khuyếch đại tín hiệu của kênh cần thu nhằm nâng cao tỷ số nhiễu trên tạp âm (S/N - signal / noise)

- Bộ dao động (oscillator): Có nhiệm vụ tạo ra tần số ngoại sai fns để cung cấp  cho tầng trộn tần, fns  phải luôn ổn định với từng kênh truyền hình.

- Tầng trộn tần: Mixer: Còn gọi là tầng đổi tần  nó có nhiệm vụ biến đổi tín hiệu thu được từ mạch vào thành một tín hiệu cố định gọi là tín hiệu trung tần (IF), trung tần của máy thu tiêu chuẩn OIRT là 38MHz  và gọi là tần số trung tần hình.

Với phương thức   ftt  hình = fNS - fov




b. Khối đường hình

Tầng khuyếch đại trung tần

Có nhiệm vụ khuyếch đại tín hiệu fVIF  = 38MHz






FSIF  = 31,5MHz

Và chọn lọc và loại bỏ tần số của các kênh lân cận.

Vì tầng khuyếch đại làm việc ở hai tần số fTTV và fTTA nên người ta phải ngăn ảnh hưởng giữa tín hiệu hình và tiếng bằng cách giảm hệ số khuyếch đại cuả fTTA so với fTTV từ 10 đến 20 lần.

- Tầng tách sóng thị tần (Video det) Có hai nhiệm vụ:

+ Thực hiện Tách sóng AM để lấy  ra tần số tìn hiệu video đưa ra khuyếch đại thị tần

+ Thực hiện Tách sóng phách  để lấy tần số trung tần hai bằng cách:   fTT2 = fTTA-fTTV = 6,5 MHz đưa tới khối khuyếch đại trung tần  tiếng.

- Tầng khuyếch đại thị tần (Video Amp)

Có nhiệm vụ khuyếch đại tín hiệu thị tần từ 0 đến 6MHz đủ lớn để đưa tới đèn hình. Trong tầng khuyếch đại thị tần có núm điều chỉnh độ tương phản (Conttrast) để điều chỉnh điện áp tín hiệu thị tần.

- Đèn hình CRT (Cathode  Ray tube)

Có nhiệm vụ Chuyển đổi tín hiệu truyền hình thành ảnh quang học trên màn hình, khôi phục lại hình ảnh ở phía máy thu giống như hình ảnh ở phía máy phát. Điều chỉnh độ sáng của màn hình tức là điều chỉnh thiên áp cho đèn hình.

- Mạch AGC (Automatic Gain control)

Mạch tự động điều chỉnh hệ số  khuyếch đại cho tầng khuyếch đại cao tần và khuyếch đại trung tần hìnhthứ nhất  nhằm làm ổn định mức tín hiệu truyền hình trước khi  đưa vào đèn hình và phần âm thanh.
c. Khối đường tiếng

Khuyếch đại trung tần tiếng (SIF Amp),  Có nhiệm vụ khuyếch đại tín hiệu trung tần  tiếng thứ f​SI = 6,5 MHz. Trung tần tiéng có thể coi như trung tần thứ hai của máy thu hình. Ta có thể lấy tín hiệu IF âm thanh ở  ngay sau khi tách sóng thị tần hoặc sau tầng khuyếch đại thị tần.

Bộ hạn biên: (Limiter level)

Có nhiệm vụ khử điều biên ký sinh của tín hiệu hình lên tín hiệu tiếng điều tần.

Tầng tách sóng âm thanh  (Sound Detector) có nhiệm vụ tách sóng điều tần để lấy ra tín  hiệu âm tần fa đưa vào phần khuyếch đại âm thanh.

Khuyếch đại công suất (Power amplifer) có nhiệm vụ khuyếch đại tín hiệu âm thanh để đưa ra loa.
d. Khối phân tách xung đồng bộ

Mạch tách xung đồng bộ (Synchronous separat), bộ có nhiệm vụ tách lấy xung đồng bộ dòng và xung đồng bộ mành  khỏi tín hiệu Video tổng hợp.

- Mạch tích phân

Có nhiệm vụ tách lấy xung đồng bộ mành để điều khiển bộ osc mành. Sao cho  tần số osc của bộ doa động mành (fV )đúng bằng tần số xung đồng bộ mành.

- Mạch vi phân

Có nhiệm vụ tách riêng xung đồng bộ dòng ra để đưa vào mạch so pha, rồi khống chế bộ dao động dòng sao cho bộ dao đọng dòng cho ra tần số và pha đúng như  tần số và pha  của đài phát. 

e. Khối quét mành

Dao động mành: là bộ osc tạo ra fV = 50Hz và làm việc dưới sự kiểm soát của xung đồng bộ mành.

Tầng công suất mành, có nhiệm vụ khuyếch đại xung quét mành với biên độ

đủ lớn (khoảng 200Vol PP)  để đưa vào khống chế cuộn lái mành.
f. Khối quét dòng

Có nhiệm vụ so sánh tần số dao động dòng tại  máy thu với xung đồng bộ dòng đến từ đài phát. Để tạo ra tần số quét dòng FH  có biên độ khoảng 1 Vol PP và tần số bằng 15625 Hz cho OIRT và 15735 cho FCC.

Có nhiệm vụ tạo ra dòng lái tia có dạng xung  răng cưa và các mức điện áp khác nhau để nuôi đèn hình ( HV, G2 , G3.. ..) và các bộ phận khác trong máy thu hình.

 g. Khối nguồn

Cấp điện áp để các khối  của máy thu hình để các khối này làm việc bình thường.
1.5.3 - Nguyên lý làm việc.

Phân tích nguyên lý làm  việc trên  máy thu hình SAMSUNG BT 359R

1-6. Các chỉ tiêu kỹ thuật của máy thu hình

Để đánh giá chất lượng của máy thu người ta đánh giá vào các chỉ tiêu kỹ thuật sau:* Độ nhạy: là mức tín hiệu tính bằng (V nhỏ nhất đặt ở đầu vào máy thu cho chất lượng ảnh và tiếng bình thường.

* Độ chọn lọc:

Là khả năng loại trừ những tần số lân cận tần số nhiễu, máy phải có độ chọn lọc tốt ở tất cả các kênh thu.

* Hệ số tạp âm

Tạp âm do nội bộ máy sinh ra, máy có tạp âm it chất lượng hình và tiếng tốt.

* Độ di tần ngoại sai

Mỗi kênh thu tương ứng với tần số fns thật ổn định và có sai số trong phạm vi cho phép.

* Công suất âm tần: công suất ra của tín hiệu tiếng

Méo hình học, méo phi tuyến, méo tần số

* Công suất tiêu thụ điện

* Kích thước màn hình.

* Độ phân giải của đèn hình (được biểu thị bằng số dòng quét)
Chương II:

Nguyên lý truyền hình màu các hệ truyền hình màu cơ bản

2-1. Nguyên lý truyền hình màu

2.1.1 - Hệ thống phổ tín hiệu màu cơ bản
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Trên đây là sơ đồ khối của hệ thống phát tín hiệu màu cơ bản.

Một thấu kính thu nhận ánh sáng đầy đủ màu sắc thực tế của cảnh vật được đưa tới kính lưỡng sắc 1.

Kính lưỡng sắc 1 Phản chiếu tia B và cho qua các tia R, G

 Kính lưỡng sắc 3 phản chiếu tia R và cho  qua tia G

Kính lưỡng sắc  4  cho qua  tia R

Kính lưỡng sắc 2 cho qua  tia B.

Cả ba thành phần R,G,B được đưa qua 3 kính lọc màu (ứng với kính lọc nào thì sẽ cho màu đó qua còn các màu khác bị hấp thụ)

Đèn quang điện có nhiệm vụ biến đổi quang điện biến, tức là biến đổi ba màu R, G, B thành các tín hiệu điện tương ứng là ER,EG,EB , rồi cho qua  bộ khuyếch đại R,G,B , rồi vào bộ KĐ điều chế biên độ fR, fG, fB sau đó ta được 3 tín hiệu này như sau.

Với:
DR  là dải phổ của tín hiệu R



DG  là dải phổ của tín hiệu G


DB   là  dải phổ của tín hiệu B

Cả ba tín hiệu này đều có giải phổ là 6 Mhz. Nếu ta dành thêm khoảng cách giữa các giải phổ là 1MHz thì giải thông (phổ của toàn bộ tín hiệu màu) sẽ là:

D = 6MHz.3 + 1MHz=19MHz

Tín hiệu này ở đầu ra của bộ (+) và đưa tới máy phát. Máy phát có nhiệm vụ tạo ra tần số sóng mang hình  fOV​ và thực hiện điều chế biên độ tần số sóng mang fOV  với các thành phần tín hiệu tổng hợp của kênh truyền hình,  rồi đưa tới anten và phát đi.

2.1.2 - Hệ thống thu tín hiệu truyền hình màu

Anten máy thu nhận được tín hiệu cần thu có tần số sóng mang f​OV qua các tầng khuyếch đại cao tần, đổi tần, khuyếch đại trung tần và tách sóng ta lấy được ra dải tần của cả 3 tín hiệu màu R, G, B.

Tín hiệu này được đưa tới bộ lọc dải để lấy riêng ra ở tần số mang màu đã điều chế fR, fG, fB  rồi đưa ra bộ tách sóng để lấy ra 3 tín hiệu R, G, B riêng biệt. Ba tín  hiệu này được khuyếch đại và đưa ra điều chế ba Cathode đèn hình màu (hình 2.2)

2.1.3 - Ưu nhược điểm

Hệ thống truyền hình màu ở trên  không có đường truyền tín hiệu độ chói Y riêng biệt do đó không đáp ứng được khả năng  thu chương trình đen trắng.

Dải thông của tín hiệu màu khá rộng (19MHz) do đó không phù hợp với tiêu chuẩn truyền hình đen trắng đang có sẵn. 

Do vậy để thực hiện được tính kết hợp giữa hệ thống truyền hình màu và truyền hình đen trắng ta phải tạo ra được đường truyền độ chói riêng biệt và nén dải thông của tín hiệu màu xuống còn 6MHz để phù hợp  với dải thông của tín hiệu truyền hình đen trắng.
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2-2. Tính kết hợp với T.H WB. Sự lựa chọn tin tức truyền đi trong truyền hình màu.

2.2.1 – Khái niệm: 

Truyền hình màu ra đời thì truyền hình đen trắng đang phát triển mạnh mẽ. Hầu hết lúc đó các máy thu hình là các máy đen trắng. Do vậy yêu cầu đặt ra là truyền hình màu phải đảm bảo được tính kết hợp với truyền hình đen trắng như sau:

Máy thu hình đen trắng phải thu được hình ảnh đen trắng  từ máy phát hình đen trắng (WB), và phải thu được hình ảnh đen trắng từ máy phát hình màu. 

Máy thu hình màu thì phải thu được hình ảnh đen trắng từ  máy phát hình đen trắng và phải thu được hình ảnh màu từ máy phát hình màu.
2.2.2 - Sự lựa chọn các tin tức truyền đi trong truyền hình màu.

* Độ chói:

Ta đã biết đặc tính của màu sắc là  gồm  2 yếu tố:  Sắc + độ chói

Vì vậy khi độ chói của một điểm màu thay đổi thì 3 màu cơ bản tạo nên điểm màu đó cũng thay đổi nhưng tỷ lệ giữa chúng không đổi. 

Dựa vào thực nghiệm về độ nhạy của mắt với màu sắc ta xác định được độ chói Y (tín hiệu độ chói Y chính là tín hiệu hình trong truyền hình đen trắng), Ta tính được  Y  theo 3 màu cơ bản như sau:

Y=0,3R+0,59G+0,11B

Với màu trắng thì: 

R = G = B = 1 (  Y = 1

Với màu đen: 

R = G = B = 0  ( Y = 0

Chú ý: 

Y là độ chói hay Y là điện áp tín hiệu chói UY
R là tín hiệu màu đỏ hay R là điện áp tín hiệu màu đỏ UR

G là tín hiệu màu lục hay là điện áp tín hiệu màu lục UG
B là tín hiệu màu xanh dương  hay điện áp tín hiệu màu xanh dương UB.

*Tín hiệu “Hiệu màu”

Để đảm bảo được tính kết hợp giữa truyền hình đen trắng và truyền hình màu, thì trong hệ thống truyền hình màu người ta  truyền đi thông tin về độ chói Y và đồng thời truyền đi  thông tin về màu sắc. 

Để tiết  kiệm băng tần truyền dẫn và đơn giản cho mạch điện người ta không truyền đi ba thông tin về tín hiệu màu cơ bản là R, G, B  mà người ta truyền đi hai tín hiệu màu gọi là “hiệu màu”và thông tin về độ chói Y.

Qua khảo sát về phổ của ánh sáng trắng  người ta chọn 2 tín hiệu “hiệu màu” chứa nhiều thông tin nhất là R-Y và B-Y. Vì chỉ cần hai hiệu số màu và tín hiệu độ chói Y ta có thể tìm lại được thành phần tín hiệu màu thứ ba là G -Y.

Tóm lại: 

Truyền hình màu sẽ truyền đi các tin tức sau:

Tín hiệu độ chói:  


Y = 0,30R + 0,59G + 0,11B

Điều tần tín  hiệu âm thanh:
FM tiếng

Đồng bộ dòng:


H sync

Đồng bộ dòng:


V.sync

Và 2 tin tức về màu sắc.

Hiệu số màu Thứ nhất:

R - Y

Hiệu số màu Thứ hai:

B - Y
2.2.3 - Mã hoá và giải mã tín hiệu truyền hình màu

a. Khái niệm

Độ chói Y có dải tần:

0 ( 4,2MHz 
với FCC

0 ( 5 MHz 
với CCIR

0 ( 6 MHz 
với OIRT

Như vậy trong truyền hình màu phải truyền đi thêm  hai thông tin về  tín hiệu màu là  R-Y và B-Y  mỗi thông tin hiệu chiếm một giải tần từ (0 ( 1,5 ) MHz.

Vì tính tướng thích với truyền hình đen trắng nên ta không thể mở rộng  thêm dải tần truyền dẫn.

Và mỗi kênh truyền hình đen trắng đã có một dải tần xác định nên không thể ghép trực tiếp tín hiệu hiệu số màu vào dải tần của Y vì như vậy các tín hiệu sẽ lẫn vào nhau và gây nhiễu sang nhau.

Ta lại nhận thấy phổ của tín hiệu chói Y với các nhóm phổ có tần số trung tâm là fH. và tần số càng cao thì biên độ phổ càng nhỏ, giữa các nhóm phổ tồn tại những khoảng trống. 

Vậy để ghép được tín hiệu sắc vào dải tần của tín hiệu chói người ta tiến hành điều chế tín hiệu sắc C với một sóng mang phụ là fSC (Frequency sub colour carier)

Với fSC  được xác định như sau:

fSC = (n-1/2)fH  để phổ của tín hiệu sắc phải nằm xen kẽ với phổ của tín hiệu chói.

FSC nằm ở phía tần số cao của Y nhưng fSC nhỏ hơn fmax của Y.

Với hệ NTSC chọn:

 
fCS  = 3,58MHz

Với hệ Pal, Secam chọn:

 



fCS = 4,43MHz
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b. Mạch mã hoá
Ba tín hiệu màu cơ bản R,G,B từ camera đưa đến qua ma trận theo tỷ lệ nhất định, ở đầu ra của Matix ta được:




Y = 0,3R + 0,59G + 0,11B

R-Y

B-Y

Tín hiệu Y đi thẳng đến bộ (+) còn hai tín hiệu “hiệu màu” R-Y, B-Y qua bộ điều chế với sóng mang phụ fSC  sau đó nhập chung với tín hiệu Y bộ cộng. Tại

đầu ra của bộ (+) ta được tín hiệu hình màu tổng hợp sau đó tín hiệu này sẽ được đưa qua bộ điều biên với sóng mang fOV  sau đó đưa đến anten và phát đi.

Việc lựa chọn tần số sóng mang phụ và lựa chọn các phương thức  điều chế tín 
c. Mạch Giải mã 

Tín hiệu hình màu tổng hợp sau tách sóng hình sẽ được đưa đến mạch giải mã, mạch điện hình thành như sau:

Tín hiệu Y được đưa thẳng đến mạch  ma trận.
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Tín hiệu sắc (C) qua mạch lọc dải và ở đầu ra của mạch lọc dải ta thu được tín hiệu sắc C tín hiệu này lại được đưa qua mạch giải điều chế để lấy lại 2 tín hiệu “hiệu màu” R-Y, B-Y rồi đưa vào mạch ma trận,  ở đầu ra của mạch ma trận sẽ thu lại được 3 tín hiệu màu cơ bản -R, -G, -B rồi tiếp tục đưa đến để điều chế 3 Cathode của đèn hình màu.
2.4.  Hệ màu NTSC (National Television System Committee)

2.4.1 - Khái niệm mở đầu

Hệ màu NTSC ra đời năm 1954 tại Mỹ và được phát sóng theo tiêu chuẩn FCC, gồm các thông tin như sau:

Y= 0,3R + 0,59G + 0,11B

H sync

V.sync

FM tiếng

Và truyền đi hai tín hiệu màu có tên gọi là  I và Q, với:

I   =   0,74(R-Y) - 0,27(B-Y) trễ 123 0 so với B-y

Q =   0,48(R-Y) + 0,41(B-Y) trễ 330   so  với b-y

I có độ rộng dải tần là   1,5 Mhz

Q có độ rộng dải tần là  0,5MHz.

Hai tín hiệu “hiệu màu” được điều chế vuông góc trên cùng một tần số mang phụ là fSC (theo chuẩn FCC thì fSC = 3,58Mhz, CCIR thì fSC = 4,43 MHz). 

Nghĩa là hai tín hiệu I,Q cùng được điều chế biên độ vào cùng một tần số sóng mang phụ gọi là  fSC, và cả hai tín hiệu màu được dịch đi một góc 33 0  so với gốc pha ban đầu. Trong khi đó một trong hai tín hiệu màu là  I  được dịch pha đi một góc 900 so với tín hiệu kia.

Hình vẽ 2. 5 minh hoạ cho những điều vừa trình bầy ở trên.

[image: image45.wmf]Dßng

nạp

ic 

dao 

động 

ngang

Vr

+

Cext

Q4

Q3

Q2

Q1

AFC Voltage

H - 

Vcc

H.OSC Out

R11

Rext

R9

R8

R7

R6

R4

R3

R5

R2

R1


Hai tín hiệu màu là I và Q cùng được điều chế vào sóng mang phụ fSC nhưng khi truyền đi lại không truyền fSC (vì fSC không mang thông tin) mà chỉ truyền đi hai dải biên tần trên và dưới, được  gọi là điều biên nén. 
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Phương pháp này gọi là truyền thông tin song biên triệt  tần số sóng mang còn nếu chỉ truyền đi biên lần trên gọi là phương pháp truyền thông tin đơn biên triệt sóng mang, thể hiện như hình vẽ (2. 5). 

Tín hiệu đồng bộ màu.

Do tần số fSC bị nén hoàn toàn (tức là phía phát không truyền FFSC sang phía thu), vì vậy để khôi phục lại tần số FSC tại máy thu thì phía phát  phải truyền đi tín hiệu đồng bộ màu (hay còn gọi là  loé màu- color burst). 

Tín hiệu đồng bộ màu có tần số đúng bằng tần số sóng mang màu fSC được đặt ở sườn phía sau của các xung xoá dòng gồm từ 8(11 chu kỳ có biên độ đỉnh bằng 0,9 chiều cao của xung đồng bộ hình, hình vẽ 2. 6.
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Phổ của tín hiệu màu tổng hợp gồm 2 tín hiệu Y và C. C gồm tín hiệu I điều biên vào tần số fSC truyền đi toàn bộ dải biên tần dưới và chỉ một phần dải biên tần trên, tín hiệu Q cũng điều biên vào fSC  nhưng đã dịch pha đi 900 và truyền đi cả 2 biên tần trên và dưới.
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2.4.2 - Điều biên nén SAM (Suppress amptitude modulator)

Có nhiệm vụ lấy tín hiệu sắc điều chế biên độ vào sóng mang phụ fSC sau đó thực hiện nén tần số mang phụ fSC ( vì FSC không mang thông tin) và chỉ đưa ra hai dải biên tần trên và dải biên tần dưới .
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Để thực hiện điều biên nén người ta thường dùng mạch điều biên cân bằng như sau, hình (2. 8).

Với: 
FS  là tần số của điện áp tín hiệu cần điều chế 

UC  là điện áp của tải tần ( Điện áp của sóng mang)

SAM là điện áp điều biên nén lấy ra.

Ta giả sử rằng điện áp tín hiệu cần điều chế US  và điện áp sóng mang UC là những sóng hình sin. Với  FUC >> FUS Tức là tần số của sóng mang phải lớn hơn nhiều lần tần số của tín hiệu cần điều chế.

Lúc  này ta có đồ thị biểu diễn sự điều chế SAM như hình vẽ (2. 9)

Từ hình vẽ  2. 9  ta thấy cứ mỗi lần tín hiệu điều chế US  đổi dấu thì tín hiệu điều chế USAM  lại đảo pha một lần. Và rõ ràng rằng sóng SAM chính là hình ảnh của điện áp tín hiệu đã bị băm ra theo nhịp của của điện áp sóng mang cao tần.
Một điều cần lưu ý là sự thông và tắt của các Diode trong mạch điều chế là do biên độ  của điện áp tải tần quyết định.
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Mạch điều biên cân bằng dùng TZT.
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Mạch điều biên cân bằng dùng 4 Diode trong thực tế ít được  dùng vì các Diode  chỉ thuần tuý làm nhiệm vụ đóng cắt như những chuyển mạch điện tử. Trong các Tivi màu thường dùng mạch  điều biên nén dùng TZT vì ngoài khả năng điều biên nó còn khả năng khuyếch đại biên độ, nên ngoài yêu cầu về điều chế thì ở đầu ra ta còn thu được một sóng SAM với biên độ phù hợp với yêu cầu sử dụng.

ở  mạch điện hình (2 .10) giới thiệu mạch điều biên nén dùng TZT thường dùng trong các tivi màu gồm các bộ phận như sau:

TR1  là biến áp dẫn tín hiệu cần điều chế vào mạch điện, tín hiệu ở đây là tín hiệu hình màu hệ NTSC , hoặc hệ PAL.

TR2  là biến áp tần số cao dùng để ghép tín hiệu sóng mang vào trong mạch điều chế.

TR3 là biến áp dẫn tín hiệu đã điều biên nén  ra tải.T1,T2 là hai TZT công xuất.

Việc giải thích nguyên lý hoạt động của mạch điện cũng tương tự như việc giải thích ở mạch điện hình (2. 8) và đồ thị thời gian hình 2. 9.

Ta tóm tắt lại như sau:

- Khi mà tín hiệu vào (US) bằng không thì T1 và T2  hoặc là cùng khoá hoặc là cùng dẫn. Nên  dòng điện chạy qua sơ cấp của biến áp TR3 là ngược chiều nhau. Bởi vậy dòng điện bên thứ cấp của biến áp này bị triệt tiêu. Như vậy tần số sóng mang FSC  không lọt ra tải được, hay ta nói rằng sóng mang đã bị nén lại cho đến khi biên độ bằng không.

- Khi có US  ở hai đầu vào (cực B) của hai TZT thì biên độ của điện áp tín hiệu này được truyền ra tải  theo nhịp đóng ngắt của sóng mang nên dạng sóng của nó sẽ bị băm ra theo nhịp đóng cắt đó tương tự như hình (2.9). Cần chú ý rằng tần số sóng mang cao tần phải lớn hơn tần số điều chế ít nhất là hai lần.

2.4.3 - Giải điều biên SAM.

ở đầu thu ta sẽ nhận được SAM và sẽ phải tách sóng ra để lấy lại tín hiệu US. Ta không thể sử dụng các mạch tách sóng thông thường để tách được.

Để tách sóng điều biên nén trước tiên ta cần biến đổi sóng SAM thành sóng điều biên thường (AM), bằng cách cộng thêm vào sóng SAM  một sóng hình sin thông thường với góc pha trùng với góc pha của sóng SAM. Rồi thực hiện tách sóng điều biên thông thường.

Bạn đọc cần chú ý rằng để có thể tách sóng được thì thì đài phát phải phát đi tin tức về loé màu (Colour burst) để thực hiện đồng pha cho mạch dao động tạo sóng sin tại máy thu. Mạch điện có dạng như hình 2. 11 sau:
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Với tín hiệu  điều biên nén SAM  được đưa vào cuộn W1, còn sóng hình sin có gốc pha của Burst màu được ®¨ vào cuộn W2, hai tín hiệu này cộng với nhau để ở cuộn W3 ta có được sóng AM bình thường rồi thực hiện tách sóng AM bằng Diode D.

Dạng sóng thể hiện ở từng điểm được biểu thị như hình vẽ 2. 12 dưới đây:
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2.4.4 - Điều chế vuông góc (Quadrature)

Sau khi đã điều biên nén EI và EQ trở thành hai sóng sin có tần số là FSC = 3,58Mhz, có biên độ là EI và EQ . Bây giờ ta lại nhập chung chúng lại với nhau và để chúng vẫn phân biệt được, không bị trộn lẫn với nhau, người ta cho sóng mang phụ điều chế EI sớm pha lên 900 so với pha của EQ. Cách làm này được gọi là điều chế vuông góc hai tín hiệu sắc EI và EQ.

Hình  2.13  mô tả cách thức để nhập chung hai tín hiệu EI  và EQ. Trước tiên một mạch dao động hình sin để tao ra sóng mang phụ 3,58 Mhz. Người ta làm sớm pha sóng hình sin lên 330  để điều biên nén EQ, rồi lại làm sớm pha lên 900 nữa để điều biên nén EI.

Sóng điều biên nén EI hay người ta còn gọi là C1 là sóng hình sin 3,58Mhz, có biên độ là EI  và góc pha là 210 so với gốc pha 00 từ mạch dao động đưa ra. Tương tự như vậy ta có C2 có biên độ là EQ là sóng hình sin tần số là 3,58 Mhz biên độ EQ góc pha 330  so với gốc 00.  Hai sóng C1, C2 lệch  pha nhau 900 được nhập chung trong một mạch cộng để có một sóng sin duy nhất là:
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Được thể hịên như hình vẽ sau đây

Hình  A là sơ đồ khối của hệ thống điều biên nén vuông góc  hai tín hiệu màu (C1,C2 ) vào một sóng mang FSC (3,58Mhz) để ở đầu ra ta được tín hiệu màu điều biên nén vuông góc.

Hình B là đồ thị vector biểu diễn quá trình điều biên nén vuông góc, còn hình  C  là đồ thị thời gian của quá trình này.
2.4.5 - Mã hoá hệ màu NTSC

Sơ đồ khối của mạch mã hoá hệ truyền hình màu NTSC thể hiện như hình 2. 14 dưới đây.
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0 (4,2 MHz và hai tín hiệu màu, EI  có giải tần 1,5 Mhz (thực tế là 1,5 Mhz) và EQ có  giải tần 0,5Mhz.

EI và EQ dược điều biên nén (SAM ) với sóng mang phụ FSC = 3,58Mhz, có pha lần lượt lệch 330 và 1230 so với gốc pha 00. Hai sóng điều biên nén EI, EQ bay giờ gọi là C1 và C2. Sau đó được nhập chung để được một tín hịệu màu là C (chúng là những vector) duy nhất. Rồi sau đó laị nhập chung EY với C. Tín hiệu màu C được đi thẳng đến bộ cộng còn EY thì được làm chậm 0,7 (s để đồng pha với tín hiệu màu C. 

Để có thể tách sóng điều biên nén ở phía máy thu ở phía đài phát người ta truyền đi thêm tin tức về gốc pha của sóng mang màu phụ. Thông tin này được gọi là loé màu (Color burst), Đầu tiên FSC  có gốc pha 00  được đảo pha 1800 để đưa vào cổng loé (Burst gate). Cổng này bình thường đóng nó chỉ mở ra mỗi dòng một lần khi mà có xung FH rơi vào thềm sau của xung đồng bộ ngang. Khi cổng mở ra có khoảng từ 8 đến 12 chu kỳ sóng hình sin 3,58 Mhz có gốc pha 1800 đi xuyên qua cổng, rồi nhập chung với tín hiệu chói và nằm gọn tại thềm sau của xung đồng bộ ngang là thời gian không có các tin tức khác của hình ảnh.

ở đầu ra cuối cùng ta có được tín hiệu hình màu NTSC chứa tổng cộng 7 thông tin là  EY, FMSOUND, HSYN,VSYN , C1,C2, và Color burst.

Bốn thông tin đầu là của truyền hình đen trắng. Tin tức về độ sáng tối và FM tiếng nằm bên trên mức Zero (mức BLK) có biên độ tối đa là 100%, được phân biệt với nhau bằng tần số (tiếng có tần số là 4,5Mhz trong khi đó mức sáng tối có giải tần là từ 0 đến 4,2 Mhz. Hai tin tức đồng bộ nằm dưới mức zero có biên độ –40%. Phân biệt với nhau bằng độ rộng của xung.

Hai thông tin về màu là EI và EQ nằm trong sóng điều biên nén vuông góc có FSC = 3,58 Mhz. Có biên độ và pha thay đổi tuỳ theo điểm màu. Khi nhập chung với tín hiệu độ chói biên độ của nó có thể lên đến tối đa là +133% và thấp nhất là -33%. Cách phân biệt với tín hiệu chói là tần số, hai thông tin về nằm chung quanh tần số 3,58Mhz, giới hạn về phía thấp nhất là (3,58 - 1,2 )Mhz = 2,38Mhz.

Tin tức cuối cùng, loé màu là tin tức cần thiết để tách sóng SAM, có biên độ ( 20% nằm gọn ở thềm sau của xung đông bộ ngang độc lập với 6 thông tin trên.

2.4.6 - Giải mã màu hệ NTSC

Mạch điện bộ giải mã màu hệ NTSC có sơ đồ khối như hình vẽ 2. 15 sau đây:
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Tín hiệu hình màu có giải tần nằm hoàn toàn trong kênh sóng FCC được phát ra không gian giống như việc  đã làm với truyền hình đen trắng... Và bắt đầu tại đầu ra của mạch tách sóng hình, ta thu được tín hiệu truyền hình màu hệ NTSC trong đó có chứa tổng cộng 7 tin tức. Bốn tin tức giống như của truyền hình đen trắng là: 

EY, FM Tiếng , đồng bộ dọc, đồng bộ ngang.  Sẽ được tách ra dùng vào các mục đích như ở truyền hình đen trắng. Còn lại ba tin tức về màu gồm C1, C2, và color Burst được tách ra dùng cho việc tạo hình màu.

Từ tầng tách sóng hình, toàn bộ giải thông của EY được đưa tới mạch Matirix khi đã đi qua một dây trễ 0,7 (s để rồi cùng với hai tín hiệu Sắc EI và EQ trộn lẫn với nhau tại matrix này.

Toàn bộ giải tần từ 0 đến 4,2 Mhz đồng thời cũng được đưa vào tầng Burst gate hay ta có thể gọi là Colour IF. Đây là một tầng khuyếch đại có chọn lọc (Tuned Amp), nó chỉ khuyếch đại khoảng tần số xung quanh sóng mang 3,58Mhz, là tần số  đã bị điều biên nén. Kết quả là ở đầu ra ta chỉ nhận được các tin tức của màu sắc mà thôi (giải tần từ 2,38 đến 4,2 Mhz).

Sóng mang phụ đã điều biên nén sau đó rẽ làm hai đường đi vào hai mạch tách sóng điều biên nén riêng để lấy lại hai tín hiệu sắc EI và EQ đưa vào mạch Matrix cùng với tín hiệu độ chói EY. Mạch Matrix sẽ cộng và trừ các điện áp theo một tỷ lệ nhất định để ở đầu ra ta có được - R, -B, -G  để khống chế ba Cathode đèn CRT.

2.4.7 - Kết luận hệ màu NTSC

Truyền đồng thời cả hai tín hiệu màu là EI và EQ .

Điều biên nén vuông góc hai tín hiệu màu là EI và EQ vào một sóng mang phụ là FSC = 3,58 Mhz.

Tín hiệu màu NTSC chứa tổng cộng 7 tin tức, bốn tin tức đầu giống như ở truyền hình đen trắng, ba tín hiệu thêm vào là EI, EQ, và loé màu.

Tin tức thý 7 là tin tức về loé màu là tin tức về gốc pha của sóng mang phụ FSC dùng cho việc tách sóng điều biên nén tín hiệu màu tại máy thu.

2-5.  Hệ màu SECAM (OIRT)
2.5.1 - Khái niệm

Hệ  màu SECAM  (Sequential colour  a Memory - lần lượt có nhớ). Ra đời tại Pháp, chính thức phát sóng vào nắm 1965 (kênh sóng 6,5 Mhz). Thực hiện điều tần hai tín hiệu màu vào một sóng mang phụ.

Hai tín hiệu màu được gọi là DR và DB không được truyền đi cùng một lúc cả hai mà chỉ truyền đi một trong hai, hoặc DR hoặc DB 

Hệ màu NTSC dùng phương pháp SAM vuông góc, tuy rằng có thể truyền đi cùng một lúc hai tín hiệu màu trong một sóng mang phụ nhưng các máy thu hình màu của hệ  này đều phải sử dụng một núm điều chỉnh  màu được gọi là núm  “HUE”.

Mặt khác người ta cũng nhận thấy rằng khả năng nhậy cảm đối với màu sắc của mắt là rất kém.  Hơn nữa sự khác biệt về màu sắc của hai dòng kế cận nhau là không đáng kể.

Xuất phát từ những nhận xét trên  Henry de France đã đưa ra phương pháp truyền lần lượt (sequential) từng dòng một, một trong hai tín hiệu màu cho mỗi dòng quét.

ở máy thu, tại mỗi dòng quét để có đủ hai tín hiệu sắc giúp tái lập hai tin tức màu người ta có thể mượn một tín hiệu sắc còn lại của dòng vừa quét, để dùng chung cho dòng đang quét (vốn đã có sẵn một tín hiệu sắc) .

Cụ thể là ở dòng thứ N, truyền đi  R-Y chẳng hạn thì dòng kế tiếp, dòng N+1 truyền đi B-Y, dòng kế tiếp nữa lại truyền đi  R-Y .. rồi lại  B-Y. Dòng thứ  N+1 chẳng hạn tín hiệu sắc nhận được là  B- Y muốn tái tạo lại màu, có thể mượn thêm  R - Y của dòng bên trên tức là dòng N .

Điều này có thể thực hiện được bằng cách dùng một dây trễ (Delay line), mà thời gian giữ trễ tín hiệu là  1H = một dòng quét tức là bằng 64 (s.

Như vậy tại mỗi dòng quét lúc nào cũng vẫn có đủ hai tín hiệu sắc để tạo lại hình ảnh màu. Một của chính dòng đang phát, một của dòng bên trên được giữ lại.

Vào mỗi thời điểm, lúc nào cũng chỉ có một tín hiệu sắc được truyền đi. Và như vậy có thể sử dụng phương pháp điều tần sóng mang phụ thay cho phương pháp điều biên nén vuông góc, và khắc  phục được việc sai pha.
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2.5.2 - Mã hoá SECAM căn bản.

Hình 2. 17 là sơ đồ khối một mạch mã hoá SECAM cơ bản.

Một chuyển mạch S đóng mở theo nhịp FH/ 2, hay nói khác đi cứ một dòng đóng lên R-Y thì dòng tiếp theo lại đóng xuống B-Y trong 1H = 64 (s. Như vậy ở mạch điều tần lúc nào cũng chỉ có hoặc là  R-Y hoặc là  B-Y lần lượt cứ một dòng thay đổi 1 lần. Tần số sóng mang phụ vẫn được chọ là bội số lẻ của một nửa tần số ngang, để hy vọng có khả năng tự khử tạp âm.

Sóng FMR  (điều tần R-Y) hoặc FMB (điều tần của B-Y) được nhập chung với tín hiệu chói (EY) để có được tín hiệu hình màu SECAM. Về phương diện giải tần, tín hiệu này vẫn nằm trong kênh sóng OIRT tức là từ 0 đến 6,2 Mhz cho EY, tại 6,5 mhz là tin tức của âm thanh đã được điều tần. Tần số sóng mang phụ lúc nghỉ là 4,43 Mhz. Hai tin tức về màu vào mỗi thời điểm lúc nào cũng chỉ xuất hiện hoặc là FMB hoặc là FMR nằm ở chung quanh 4,43 Mhz với biên độ là  +25% so với 100% là biên độ của tín hiệu độ chói.  Thể hiện như hình 2. 18 sau đây.
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Cuối cùng là giải phổ của tín hiệu truyền hình màu SECAM thể hiện như hình 2. 19 sau đây.
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2.5.3 - Giaỉ mã SECAM căn bản

Việc  giải mã tín hiệu màu hệ SECAM được tiến hành như hình vẽ  2. 20  sau đây:
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Toàn bộ giải tần của tín hiệu màu SECAM được chia làm hai đường:

Đường tín hiệu EY được đưa thẳng đến mạch Matrix sau khi đi qua dây trễ 0,7(s 

Đường thứ hai đi qua khuyếch đại trung tần màu để lọc ra khoảng tần số của sóng mang phụ đã điều tần (FMR hoặc FMB) sau đó sóng mang phụ lại rẽ làm hai đường:

Một đường đi thẳng đến chuyển mạch, một đường đi qua dây trễ 64(s rồi mới đến chuyển mạch. Như vậy tại chuyểnn mạch nếu đường đi thẳng là FMR thì đường qua dây trễ là FMB  và ngược lại và chuyển mạch điện tử đóng mở theo nhịp FH/ 2, sao cho FMR và FB đi vào đúng vào đường tách sóng của nó. ở đầu vào của mạch Matrix ngoài EY ra thì lúc nào cũng có cả hai tín hiệu ER – EY và EB – EY . Đầu ra của matrix có các tín hiệu là - EY, ER – EY, EB - EY, EG - EY đcể đưa vào Matrix chói sắc tại Cathode đèn hình.

2.5.4 - Các thiếu sót của hệ SECAM.

Ta không thể chọn được FSC = (2n + 1) FH / 2 ( bội số lẻ của FH) để loại bỏ tạp âm bởi vì tần số sóng mang phụ bây giờ luôn luôn thay đổi do bị điều tần. Mặt khác ta biết rằng hầu hết các cảnh trong thiên nhiên hầu hết có độ bão hoà màu rất kém nên ( biên độ tín hiệu màu nhỏ ta lại cũng có với hệ NTSC ( biên độ sóng mang phụ rất nhỏ (vì bị nén) và ở cảnh trắng thì biên độ sóng mang phụ = “0”. Do đó nhiễu bị hạn chế tối đa.

Đối với hệ SECAM ta không thể làm thế được vì biên độ của sóng mang của hệ là luôn luôn không thay đổi trong chế độ điều tần, bất chấp tín hiệu sắc là bao nhiêu.

Bởi vậy nếu ta để biên độ của FMR và FMB lớn thí nó sẽ gây nhiễu cho EY, còn ngược lại nếu ta giảm nhỏ biên độ của hai tín hiệu màu thì nó sẽ bị EY gây nhiễu. Cuối cùng người ta đã chọn biên độ của FMR và FMB = 25% của EY để chấp nhận một sự xuyên nhiễu vừa phải giữa hai tín hiệu này.

2.5.5 - Tỷ số tín hiệu trên nhiễu

Sự xuyên nhiễu ở các màu ở hệ SECAM bây giờ là không còn đồng đều, vì trong điều tần biên độ nhiễu tỷ lệ nghịch với quãng di tần tức là tỷ lệ nghịch với với biên độ của tín hiệu sắc vốn đã không đồng đều. Một bức ảnh có nhiều màu, mà mức độ nhiễu ở mỗi màu là khác nhau, sẽ gây khó chịu hơn cho người xem hơn là độ nhiễu cao đồng đều ở tất cả các màu.

2.5.6 -  Nhận dạng màu

Việc giải mã màu ở máy thu chỉ đạt được kết quả khi mà chuyển mạch điện tử ở hình 2. 20 đóng đúng vị trí để FMR và FMB đi vào đúng đường tách sóng của nó. Điều này có nghĩa là hệ SECAM sẽ phải truyền đi thêm các tin tức về nhận dạng màu (Identfication)  để giúp cho chuyển mạch điện tử đóng mở được đúng vị trí.

2.5.7 - Hệ SECAM IIB.
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Hình vẽ  2. 21 mô tả toàn bộ mạch mã hoá SECAM IIIB. 

Ba thông tin cơ bản về màu sắc là   ER, EB, EG  được  một  mạch Matrix chuyển đổi thành một tín hiệu chói là EY có giải tần từ 0 đến 6,2 Mhz và hai tín hiệu màu là  -DR  và DB có giải tần là 1,5 Mhz, sau đó người  ta cho tin tức nhận dạng từng bán ảnh (vertical half identificatioln) nhập chung vào –DR và DB. Đó là 9 xung âm hình thang xuất hiện cứ mỗi bán ảnh một lần trong thời gian xoá dọc. Sau khi ra khỏi mạch cộng, tín hiệu sắc –DR được đảo pha 1800 để thành DR để đi vào mạch tiền nhấn 2 và tin tức nhận dạng từng bán ảnh sẽ trở thành xung dương. Trong lúc đó DB đi thẳng vào mạch tièn nhấn 3 với các xung nhận dạng từng bán ảnh nằm trong nó là xung âm. 

Sau khi ra khỏi mạch tiền nhấn tần số cao DR và DB  được đưa vào chuyển mạch SW1 đóng mở theo nhịp FH/2 để chọn hoặc là DR hoặc là DB lần lượt cho từng dòng một. Tiếp theo là một mạch lọc thông thấp (LPF) để loại bỏ các thành phần tần số cao hơn 1,5 Mhz là giải tần của DB và DR. Một mạch hạn biên tiếp theo sau để giới hạn biên độ của DR và DB không cho vượt quá ( 1v giúp cho sự giới hạn quãng di tần của mạch điều tần (FM) nằm trong giải tần số đã định sẵn.

Tần số sóng mang phụ đưa vào mạch điều tần là FOR = 4,40625 Mc, hoặc FOB = 4,2500Mc tuỳ theo tín hiệu sắc đưa vào đưa vào mạch điều tần là DR hay DB. Như vậy chuyển mạch SW2 cũng phải đóng mở theo nhịp FH/2 và phải đồng bộ với chuyển mạch SW1.

Ra khỏi mạch điều tần sóng điều tần FMR và FMB  được đưa vào mạch đảo pha sóng mang phụ (SUB Carrier Invert) để khử tạp âm, sau đó được đưa qua mạch lọc chuông (Bell filter) để đè tần số ở giữa giải (4,286)Mhz xuống. Cuối cùng mạch tự chỉnh ALC (Auto Level Control), để tự động giữ mức của FMR và FMB là 10% ở tần số 4,286 so với mức cực đại là 100% là mức của  EY. Để thực hiện việc này, từ tín hiệu EY, người ta lọc ra biên độ của EY tại tần số 4,286Mc và đưa vào mạch so sánh.(Comparator) với biên độ của FMR và biên độ của FMB ra từ sau lọc chuông. 

Kết quả so sánh là áp sai số một chiều đưa vào điều khiển mạch ALC.
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Sau khi đã có FMR  và FMB  người ta nhạp chung FMR và FMB với tín hiệu chói. Dây trễ 0,7(s là để tạo thành một Delay cho tín hiệu độ chói EY. Sau cùng ở mạch ra của bộ cộng 3 ta được tín hiệu hình màu tổng hợp hệ SECAM, có dạng như hình vẽ 2. 22 . 

2.5.8 - Nhận dạng hay đồng bộ màu (Colour Identification ỏ Colour sync)

Tín hiệu màu SECAM truiyền đi lần lượt cứ một dòng FMR thì một dòng là FMB rồi lại FMR .... tại máy thu sẽ phải giữ trễ lại tín hiệu sắc của dòng bên trên dùng cho dòng bên dưới. Hai mạch tách sóng FM  riêng biệt, một hoạt động ở tần số nghỉ FOR = 4,4062Mc  để tách sóng FMR và một hoạt động ở tần số FMB = 4,2500Mc để tách sóng FMB. để đảm bảo chuyển mạch điện tử hoạt động đúng pha với tín hiệu FMR và FMB đã phát đi thì phía đài phát phải truyền đi thông tin về nhận dạng màu hay burst màu.

Ta lại biết xung soá Ver (Vertical Blanking) có thời gian tổng cộng là 20H (1H = 64(s), trong đó 5H là thuộc bán ảnh trước. (bán ảnh chẵn chẳng hạn) và 15 H thuộc bán ảnh sau (bán ảnh lẻ chẳng hạn). Xung đồng bộ dọc gồm tổng cộng 7,5H, trong đó 5H là thuộc bán ảnh trước còn 2,5H là thuộc bán ảnh sau. Như vậy còn lại 20-7,5 = 12,5H , nằm trong thời gian xoá dọc là thời gian còn để trống, không tạo hình.

Người ta lợi dụng thời gian này để chèn vào 9 xung âm hình thang nhận dạng dọc có chu kỳ mỗi xung là 1H. ở bán ảnh các xung này nằm ở các dòng 7,9,11 ....và dòng thứ 23. Tương tự như vậy ở bán ảnh chẵn, các xung này nằm ở dòng thứ 8,10,12.....đến dòng thứ 24. Hình bắt đầu được tạo lại ở bán ảnh lẻ là dòng thứ 31 và ở bán ảnh chẵn là dòng thứ 32. Như vậy tỷ trọng thời gian xoá dọc vẫn còn thừa 3 dòng không có tạo hình. Đó là các dòng 25, 27, 29 ở bán ảnh lẻ và dòng 26,28,30 ở bán ảnh chẵn.

Ta lại biết tín hiệu sắc -DR = +1,9(ER-EY) và xung nhận dạng dọc âm được nhập chung với -DR . Như vậy ở pha ban đầu (pha của ER-EY và EB-EY), tin tức nhận dạng dọc luôn luôn nằm dưới mức Zero cùng với các tin tức đồng bộ dọc, đồng bộ ngang. 

– DR sau đó được đảo pha 1800 ; và trở thành DR trong đó xung nhận dạng dọc trở thành dương, còn DB vẫn giữ nguyên pha ban đầu với xung nhận dạng dọc có pha âm. Tất cả được đưa vào mạch điều tần lần lượt tăng dòng một để có FMR và FMB . Trong  FMR , như vậy tin tức nhận dạng dọc bị lệch về phía phải (Tần số FOR lớn hơn tần số nghỉ) và trong FMB tin tức nhận dạng dọc bị lệch về phía trái (tần số FMB nhỏ hơn tần số nghỉ).

Tại máy thu, sau khi tách sóng, nếu không có gì sai sót thì tại Cathode đèn CRT ta được -ER, -EG , -EB . Như vậy các xung nhận dạng dọc sẽ phải là các xung dương.
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2.5.9 - Nhận dạng ngang hay nhận dạng từng dòng một (H. Ident or Line Ident)

ở mỗi dòng khi đưa vào điều tần với sóng mang phụ người ta đưa cả thời gian thềm sau của xung đồng bộ ngang vào. Mức của thềm sau là Zero Volt, do đó ở dòng đang truyền đi DR (dòng R), tại thời gian thềm sau này sóng FMR sẽ có tần số chính là tần số nghỉ FOR với biên độ sác định bởi lọc chuông là (( 15%. Tương tự như vậy ở dòng B, trong thời gian thềm sau xung đồng bộ ngang là FOB với biên độ là (( 12%. Chúng được gọi là loé màu (Colour burst) và là tin tức nhận dạng từng dòng một hình vẽ 2. 23.

Tại  máy thu một tầng gọi là cổng loé (Burst gate) sẽ chỉ được mở ra trong thời gian thềm sau để trích ra tin tức loé màu. Sau đó một tầng tách sóng FM hoạt động ở tần số nghỉ là FOB và (hoặc là FOR ) sẽ thực hiện tách sóng loé màu để lấy ra xung dương (hoặc âm) có tần số là FH/2  với pha được xác định bởi chính dòng đang truyền là dòng R hoặc dòng B. Xung FH/2 này được sửa dạng và trực tiếp đưa vào điều khiển chuyển mạch điện tử  giúp FMR và FMB đi đúng đường tách sóng của chúng.

2.5.10 - Giải mã SECAM (SECAM Decode)

Hình 2. 24 mô tả toàn bộ quá trình giải mã SECAM. Bắt đầu từ đầu ra của tầng tách sóng hình, toàn bộ giải tần của EY được khuyếch đại hình (Video amp) để đưa vào một mạch Matrix chói sắc với pha là -EY. Vai trò của dây trễ 0,7 (s là để tạo ra sự đồng pha giữa tín hiệu chói và tín hiệu sắc. Một nhánh rẽ ngang qua lọc chuông xấp để bù lại việc đã nén FMR và FMB xuống bởi lọc chuông ngửa trong quá trrình mã hoá. Sau đó tầng khuyếch đại trung tần màu (Colour IF) sẽ lọc ra khoảng tần số của FMR và FMB và loại bỏ tất cả những tần số không cần thiết khác.

ở đầu ra của tầng Colour IF lại được rẽ làm hai nhánh (hình vẽ 2.24)
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Một đi thẳng đến chuyển mạch  còn gọi là kênh thẳng, một đi ngang qua dây trễ 1H = 64(s để giữ lại tin tức của dòng trước, để đi đến vế còn lại của chuyển mạch (kênh trễ).

ở hai đầu vào của chuyển mạch, như vậy nếu ở đầu trên (kênh thẳng) là FMR của dòng đang phát thì đầu dưới (kênh trễ) là FMB của dòng bên trên. Ngược lại nếu đầu bên trên là FMB thì đầu dưới là FMR. Chuyển mạch sẽ đóng mở theo nhịp FH/2 . Và ta hãy giả sử rằng pha của của xung nhịp là đúng thì đường ra bên trên sẽ luôn luôn là FMR còn đường ra bên dưới sẽ luôn luôn là FMB. Một là của dòng đang phát, một là của dòng bên trên.

Hai tín hiệu FMR và FMB sau đó được hạn biên rồi đưa vao hai mạch tách sóng FM riêng, một hoạt động ở tần số nghỉ 4,2500Mc cho tách sóng FMB và một ở tần số nghỉ là 4,40625 cho FMR . Ta để ý là hai mạch tách sóng FM này hạt động ngược pha với nhau (biểu diễn bằng hai DIODE ngược nhau trên hình vẽ). ở mạch tách sóng FMR, pha của tín hiệu sắc được giữ nguyên, trong lúc ở mà chỉ tách sóng FMB, pha của tín hiệu sắc bị đảo 1800. ở đầu ra của hai mạch tách sóng sẽ là +DR và -DB, tiếp tục giải nhấn để nén biên độ ở tần số cao của DR và DB xuống, lấy lại biên độ ban đầu đã bị sai đi do quá trình tiền nhấn trong lúc mã hoá.  Sau đó lại khuyếch đại công xuất  R-Y và B-Y để có được ER - EY  và EB - EY.

Tiếp theo  ta có được hiệu số màu EG - EY, bằng cách lấy 51% của ER -EY nhập chung với 18% (cộng với nhau) của EB - EY. 

Như vậy ở đầu vào của mạch Matirix chói sắc là ba hiệu số màu và -EY, chúng cộng tuyến tính với nhau để ở đầu ra ta có được ba tín hiệu màu cơ bản với cực tính âm là : -ER,, -EG, -EB , đưa vào điều chế Cathode đèn CRT để tái tạo lại hình ảnh màu.

[image: image66.bmp]Loé màu của từng dòng được trích ra tự tách sóng FM để lấy ra xung FH/2 có pha đã chuẩn đúng theo từng dòng R hoặc B (hình 2. 25) , để trực tiếp điều khiển mạch tạo xung chuyển mạch cho luôn luôn đúng (không chờ có sai thì sửa như việc nhận dạng từng bán ảnh mà phần SECAM cơ sở đã đề cập)

Kết luận về hệ SECAM

Truyền lần lượt từng dòng một hai tín hiệu sắc DR và DB, cứ một dòng truyền DR thì một dòng truyền DB.

Điều tần DR và DB vào hai sóng mang phụ riêng biệt với FOR = 4,40625 và FOB = 4,2500Mc. Khoảng tần số chứa tin tức của DR và DB là từ 4,02 đến 4,68Mc 

Tín hiệu SECAM có 8 tin tức gồm 4 tin tức của đen trắng và FMR,FMB (chỉ xuất hiện hoặc cái này hoặc cái kia). Tin tức thứ 7 là nhận dạng dọc và thứ 8 là nhận dạng ngang chỉ được sử dụng một trong hai tại máy thu.

Tin tức thứ 8 là loé màu là tin tức để nhận dạng ngang hay nhận dạng từng dòng một.

2-6.  Hệ màu PAL (Phase Alternative Line)

PAL phase alternative line – Hay ta nói pha thay đổi theo từng dòng. Đây là hệ truyền hình màu ra đời tại tây đức chính thức phát sóng vào năm 1966 trên kênh sóng CCIR (5,5 Mc). Phương pháp mã hoá có thể xem như là NTSC cải tiến, hai tín hiệu sắc là U và V vẫn được điều biên nén vuông góc vào một sóng mang phụ được chọn là bội số lẻ của FH/2 (FSC = 4,43Mc) nhưng một trong hai tín hiệu sắc (tín hiệu V) bây giờ được đảo pha lần lượt từng dòng một. Bằng cách này, tại máy thu tín hiệu sắc được tự động sửa sai pha nếu như có sai, và như vậy đã khắc phục được nhược điểm của hệ NTSC.
2.6.1 Các khái niệm cơ bản 

Hai tín hiệu sắc được định nghĩa là 


U = 0,493  (EB – EY)


V = 0,877 (ER – EY) 

[image: image67.bmp]Hai hệ số nén 0,493 và 0,877 ta đã thấy ở  hệ màu NTSC nhưng ở PAL người ta không xoay hệ trục đi 330, giải tần của U và V vẫn là từ 0 đến 1,5Mc. Toạ độ màu cố định như hình 2. 26.

2.6.2  Mã hoá PAL căn bản

Hình vẽ 2. 27 sau đây sẽ mô tả đầy đủ quá trình mã hoá các thông tin cơ bản của hệ PAL.

[image: image68.bmp]Pal vẫn sử dụng phương pháp điều biên nén vuông góc như ở NTSC, chỉ thay đổi về gốc pha của sóng mang phụ.

Gốc pha 00 được dùng để điều biên nén tín hiệu sắc U, (ở NTSC là  330).

Góc pha -900 và +900  lần lượt từng dòng một để điều biên nén tín hiệu sắc V thay vì luôn luôn là 1230 như ở NTSC.

Pha của loé màu là -1350 và +1350 lần lượt từng dòng một tuỳ theo dòng đang truyền đi có pha của V là -900 hay +900 (thay vì luôn luôn là -1800 như ở NTSC).

Giải phổ và tín hiệu Video tổng hợp có dạng như hình vẽ 2. 28 sau.

[image: image69.wmf]2.6.3  Giải mã PAL (Pal Decode)
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Hình  2.29 dưới đây mô tả toàn bộ hoạt động của mạch giải mã hệ PAL. Toàn bộ giải tần của tín hiệu chói (từ 0 đến  6,2 Mc) đi thẳng đến mạch Matrix ngang qua một dây trễ 0,7(s. Tín hiệu sắc nằm trong sóng mang phụ 4,43Mc đã được điều biên nén vuông góc được trích ra nhờ tầng 

Colour IF. 

Tới đây sóng điều biên nén vuông góc rẽ làm ba đường: đường một được đảo pha 1800 ra ở điểm A trên hình vẽ, đường thứ hai đi ngang qua dây trễ 64(s và ra ở điểm B, đường  thứ ba đi trực tiếp đến điểm C. 

Ta lấy tín hiệu ở các điểm Avà B, B và C cộng lại với nhau ta có kết quả như bảng sau.

	
	Dòng n

Phát U,V
	Dòng n+1

Phát U,-V
	
	Dòng n +2

Phát U,V
	
	Dòng n+3

Phát U,-V
	

	A
	-U, -V
	-U, +V
	A + B =  +2V

B + C =  +2U
	-U, -V
	A + B = -2V

B + C = +2U
	-U, +V
	A + B = +2V

B+C = +2U

	B
	
	U, V
	
	U, -V
	
	U, V
	

	C
	U, V
	U, -V
	
	U, V
	
	U, -V
	


Quan sát  bảng trên ta thấy tại đầu ra của bộ cộng 1 (A + B) ta luôn luôn  có ( 2V, tức là cứ một dòng là + 2V thì một dòng là  -2V.  Tương tự như vậy tại đầu ra của bộ cộng 2 ta luôn có +2U. Hai mạch tách sóng điều biên nén với các pha của sóng hình sin là 4,43 Mc thích hợp sẽ giúp lấy lại hai điện áp +2V và +2U, để đưa vào mạch Matrix giúp tái tạo lại các hiệu số màu.

Để có thể tách sóng điều biên nén, pha của sóng mang phụ đưa vào mạch tách sóng V sẽ lần lượt phải có pha là  ( 900 tuỳ theo sóng điều biên nén có biên độ là +2V hay -2V.

Pha của sóng mang phụ đưa vào tách sóng U sẽ luôn luôn phải là 00. Muốn đạt được điều này, đầu tiên tầng Burst gate trích ra tin tức của loé màu với pha lần lượt là   (1350 cho mỗi dòng (cứ một dòng + thì một dòng -). Tiếp theo là hai mạch làm trễ pha của FSC đi 1350 và sớm pha của FSC lên 1350 để đưa vào một chuyển mạch điện tử hoạt động với nhịp FH/ 2 tương tự như chuyển mạch điện tử đã có ở SECAM.

Giả sử dòng đang truyền phát đi là +V, thì pha của loé màu (hay pha của thạch anh tạo FSC ) sẽ là +1350. Lúc này  ở đầu vào của tách sóng V sóng điều biên nén có biên độ là -2V và pha là -900.

Đồng thời đầu  vào của tách sóng U sóng điều biên nén sẽ có biên độ là 2U và pha là 00. 

Như vậy cả hai vế của chuyển mạch điện tử sẽ phải đóng lên trên, lúc này pha của đường tách sóng U sẽ là +1350 và -1350  như vậy tổng của chúng là = 00, và pha của tách sóng V sẽ là +1350 + 1350 = +2700 = -900. 

Tương tự như vậy, đến dòng kế tiếp, đài phát truyền đi U, -V, chuyển mạch điẹn tử sẽ phải đóng xuống dưới và pha của tách sóng U sẽ là : -1350 + 1350  = 00 và pha của của tách sóng V sẽ là -1350 -1350 = -2700 =+900 .

Để chuyển mạch điện tử hoạt động đúng với nhịp FH / 2 luôn luôn đúng vị trí như yêu cầu vừa mô tả. Ta thực hiện việc so pha của loé màu (pha của FSC phát ra từ thạch anh 4,43) với pha của đường tách sóng V sau khi đã làm chậm bớt đi -1350. Nếu chuyển mạch  điện tử đã đóng đúng thì pha chậm lại –1350 của đường tách sóng V sẽ trùng với pha của loé màu, điện áp  ra của mạch so pha sẽ là 0Vol ,và không có gì sảy ra.

Ngược lại nếu có sai pha thì một điện áp DC sẽ xuất hiện để sửa sai pha này bằng cách sửa laị tần số của mạch đóng cắt (SWITCHING) của sơ đồ.

2.6.4 Tóm tắt về hệ truyền hình màu PAL

Vừa truyền đồng thời vừa vừa truyền lần lượt hai tín hiệu sắc là U và V, đồng thời và dòng nào cũng có cả U và V được truyền đi. Làn lượt vì một trong hai tín hiệu sắc bị đảo pha lần lượt theo từng dòng một.

Thực hiện điều biên nén vuông góc hai tín hiệu sắc là U và V vào một sóng mang phụ, sóng mang phụ vẫn được chọn là bội số lẻ của FH / 2 và bằng 4,43 Mc.

Máy thu tự động hiệu chỉnh sai pha của tín hiệu sắc, nếu có bằng cách đem nhập cả hai tín hiệu sắc của dòng bên trên xuống dùng chung cho dòng bên dưới.

Tín hiệu màu PAL gồm tổng cộng 7 tin tức, 4 tin tức đầu là của truyền hình đen trắng, ba thông tin còn lại là: tín hiêụ sắc U, V, và loé màu. Tín hiệu sắc và loé màu là tín hiệu kép (( V) và  ((1350).

Tin tức về loé màu có pha lần lượt là +1350 và -1350 cho mỗi dòng được dùng vừa để nhận dạng, vừa để tách sóng điều biên nén.
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2. 7   Sơ đồ khối của máy thu hình màu (Colour TV)

Giải thích sơ đồ khối.

Khối chọn kênh

Khối chọn kênh có nhiệm vụ chọn lọc lấy kênh cần thu và biến tín hiệu thu được thành tín hiệu trung tần bằng cách lấy fNS - fTH = fTT = ( fIF )

- Mạch AFT (automatic fine tuning - mạch tự động tinh chỉnh). Nhằm ổn định tần số dao động ngoại sai fns để ổn định tín hiệu thu của kênh tín hiệu chói.

 Mạch tách sóng phách: có nhiệm vụ biến trung tần tiếng 1 về trung tần tiếng 2

	
	OIRT
	CCIR
	FCC

	TT tiếng 1
	31,5
	32,5
	41,25

	TT tiếng 2
	6,5
	5,5
	4,5


Mạch khuyếch đại trung tần tiếng SIF: (sound intermedium frequency) có nhiệm vụ khuyếch đại tín hiệu điện áp trung tần tiếng thứ 2 lên đủ lớn.

Mạch Det FM và khuyếch đại âm tần:  có nhiệm vụ giải điều tần tín hiệu tiếng rồi khuyếch đại lên có công suất đủ lớn để đưa ra loa.

Mạch khuyếch đại trung tần hình (VIF) Video Intermedium frequency: có nhiệm vụ khuyếch đại tín hiệu trung tần hình lên đủ lớn để đưa vào mạch tách sóng hình.

Mạch tách sóng hình: (Det Video), Có nhiệm vụ giải điều biên tín hiệu VIF trở thành tín hiệu hình tổng hợp (Y, C, fV, fH, Burst)

Mạch khuyếch đại Video tổng hợp (Video Amp), Có nhiệm vụ khuyếch đại điện áp tín hiệu hình tổng hợp lên đủ lớn để đưa đến: chói, sắc, đồng bộ, AGC.

Mạch Delay 0,7(s và khuyếch đại Y, Có nhiệm vụ làm trễ tín hiệu chói để cho hình ảnh đen trắng (chói) và hình ảnh màu (sắc) trùng khớp với nhau và khuyếch đại điện áp tín hiệu chói lên đủ lớn để đưa vào mạch ma trận chói sắc.

Mạch AGC (Automatic gain control: mạch tự động điều chỉnh hệ số khuyếch đại), Có nhiệm vụ nhận tín hiệu từ sau tách sóng hình để kiểm tra xem độ lớn của tín hiệu có đủ lớn không có ổn định không để điều khiển cho khối chọn kênh và mạch khuyếch đại trung tần để ổn định tín hiệu thu.

 Khối màu: Là một trong những khối quan trọng vào bậc nhất của TV màu, nó ảnh hưởng rất lớn đến chất lượng hình ảnh của truyền hình màu. Nó có nhiệm vụ sau:

Tách lấy tín hiệu C từ tín hiệu hình tổng hợp. Khuyếch đại tín hiệu sắc C đến giá trị cần thiết

Kết hợp với xung đồng bộ màu, sóng mang màu để giải điều chế và lấy ra tín hiệu màu R-y và B-y để đưa vào mạch ma trận chói sắc.Mạch ma trận và khuyếch đại tín hiệu R-G-B, Mạch ma trận có nhiệm vụ lấy tín

hiệu y, R-y, B-y  trộn tỉ lệ nhất định (cộng hoặc trừ) để được 3 tín hiệu màu cơ bản R,G, B sau đó 3 tín hiệu này có cực tính  (-) được khuyếch đại với biên độ và công suất đủ lớn để đưa đến điều chế 3 Katốt đèn hình.

- Đèn hình màu (CRT colour: Cathode ray tube colour), Có nhiệm vụ biến tín hiệu điện thành tín hiệu hình ảnh.

- Khối đồng bộ màu: (Burst gate) có nhiệm vụ tách lấy tín hiệu đồng bộ màu để thực hiện đồng bộ, đồng pha cưỡng bức mạch tạo sóng mang phụ trong máy thu hình hệ NTSC và Pal, thực hiện đồng pha CMĐT trong máy thu hình hệ Secam III B và Pal.

Tự động tắt kênh màu lúc thu chương trình đen trắng hoặc lúc thu chương trình truyền hình khác hệ màu.

Khối tách và phân chia xung đồng bộ: (sync sep) có nhiệm vụ tách lấy xung đồng bộ dòng và mành ra khỏi tín hiệu hình tổng hợp và  phân chia tín hiệu điều khiển fH và fV vào các tầng quét dòng và quét mành.

Khối quét mành, Tạo ra tín hiệu quét mành đồng bộ với máy phát và có biên độ đủ lớn để cung cấp cho cuộn lái mành.

Khối quét dòng, So pha, OSC, khuyếch đại đậm, khuyếch đại công suất dòng +FBT có nhiệm vụ tạo ra các tín hiệu quét dòng đồng bộ với máy phát và khuyếch đại với biên độ đủ lớn để cung cấp cho cuộn lái dòng, tạo ra điện áp cao áp HV cấp cho Anốt đèn hình và một số điện áp khác để cấp cho các lưới đèn hình và một số mạch khác trong máy thu hình.

Mạch tạo dòng điện đồng quy: có nhiệm vụ tạo dòng điện có tần số dòng và dòng điện có tần số mành với biên độ và hình  dạng nhất định cấp cho cơ cấu hội tụ được đặt trên cổ đèn hình. Cơ cấu hội tụ có tác dụng hội tụ 3 màu R,G,B trên mỗi phần tử của ảnh.

Mạch sửa méo gối: Có nhiệm vụ sửa xung quét dòng và mạch để đưa tới cuộn lái dòng và mành để sao cho hình ảnh quét được trả lại như ban đầu mà không bị méo hình học.

Mạch xoá tia quét ngược ( Blanking): Có nhiệm vụ xoá tia quét ngược khi tia điện tử thực hiện quá trình quét ngược không mang thông tin.

Mạch chỉnh lưu nguồn: Có nhiệm vụ biến  đổi điện áp lưới AC thành các mức điện áp AC, DC mà máy cần sử dụng cho các khối.

Mạch ổn áp: ổn áp điện áp cấp cho các khối trong Tivi. 

CPU: (Central Processor Unit), Điều khiển sự hoạt động của toàn bộ các khối trong Tivi. 

Chú ý: Với mạch nguồn TV màu phải có độ ổn định cao, độ gợn phải nhỏ, khi có sự cố đột biến trong máy thu thì khối nguồn phải được cắt dời ra khỏi các khối.

Phải có mạch bảo vệ quá áp, quá dòng và quá tải.....

Chương III:

Các Mạch điện cơ bản trong máy thu hình
3-1. Mạch cấp nguồn

3.1.1 - Đặc điểm cấp nguồn trong Tivi

Trong tivi màu thường có hai loại nguồn là:


Nguồn cấp trước AT( All time )


Nguồn điều khiển PC (standby power control)

Nguồn cấp trước được  lấy từ  điện áp lưới  rồi đổi thành điện áp DC +5 vol và các loại nguồn DC khác cấp cho bộ vỉ xử lý.

Bộ nguồn có điều khiển (PC) có được sau khi bộ vỉ xử lý đã chạy, như nguồn +110 vol, hoặc +115 vol  cấp cho TZT công xuất dòng.

Khi TZT công xuất dòng đã hoạt động thì biến áp FBT có xung FH và nó tạo ra cao áp cùng hầu hết các mức điện áp khác cấp cho các bộ phận trong tivi hoạt động .

Nhìn chung các bộ nguồn này phải có độ ổn định cao và có độ gợn nhỏ, có hệ thống bảo vệ tự động (Protection Automatic) để bảo đảm an toàn cho máy và có  hệ thống khử từ cho  màn hình. 

3.1.2 - Mạch khử từ trong Tivi màu.
Trong các máy thu hình màu đều sử dụng mạch khử từ dư ở khu vực màn hình, giữ cho màn hình không bị loang màu. 
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Mạch khử từ gồm có R1, R2 và cuộn dây khử từ L01. L01 gồm vài vòng dây quấn quanh cổ đèn hình.

R1: Điện trở có hệ số nhiệt dương, khi nhiệt độ tăng thì R1 tăng.

R2: Điện trở đốt nóng bình thường.

Nguyên lý khử từ dư:  Khi bắt đầu đóng khoá K cấp cho Tivi, do lúc  đầu R1 chưa được đốt nóng nên  trị số của R1 nhỏ (  dòng điện chẩy qua cuộn  L01 có giá trị lớn tạo ra  từ trường đủ mạnh để xoá đi từ dư.   Sau đó vì giá trị của  R1 tăng dần lên làm cho địên trở của  R1 tăng lên  nên dòng chẩy qua R1 và L01 giảm đi và giảm đến giá trị danh định nên  không ảnh  hưởng gì đến quá trình làm việc của đèn hình.

Trong qúa trình làm việc R2 luôn được cấp nguồn do vậy R2  luôn luôn được đốt nóng ở  giá trị xác định và nó toả nhiệt làm nóng R1, duy trì điện trở của R1 ở giá trị xác định.

3.1.3 -  Mạch ổn áp bù tuyến tính (Linear Volgate Regulation):

 Mạch ổn áp bù tuyến tính sử dụng phần tử ổn áp chính là transistor ổn áp (Regulation), dòng điện cấp cho máy đi qua transistor này một cách liên tục. Transistor ổn áp đóng vai trò như một biến trở hiệu chỉnh điện áp cấp cho tải theo hướng ổn định điện áp ở đầu ra.  Hầu hết các Tivi màu nội địa Nhật và Tivi đen trắng ( ví dụ như Samsung BT-359R.) đều sử dụng mạch ổn áp kiểu bù tuyến tính.  Sơ đồ khối thể hiện như hình vẽ 3. 2
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Điện trở RS  được mắc song song với transistor  ổn áp để giảm bớt dòng tải cho TZT ổn áp. R5 thường có giá trị vài chục ( và công suất chịu đựng vài chục W.
3.1.4 -  Một số mạch ổn áp bù trong Tivi 
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a.  Mạch nguồn ổn áp Tivi Panasonic TH19B3  (nội địa 100V AC)

b. Mạch nguồn ổn áp Tivi  NEC 19R-N10

Phần tử công suất được lắp  theo kiểu Darlington (1SD1208FA) các phần tử tạo điện áp chuẩn, điện áp lấy mẫu dùng IC S1855FA.

[image: image77.emf]-B


-G


R2


R1


-R


 +200V


Ur-Uy


Ec


Ub-Uy


-Uy


-R


-G


-B


-(Ub-Uy)


-(Ur-Uy)


Ur-Uy


A


Q2


Q5


Q4


Q1


Q3


R7


R6


R5




-B

-G

R2

R1

-R

 +200V

Ur-Uy

Ec

Ub-Uy

-Uy

-R

-G

-B

-(Ub-Uy)

-(Ur-Uy)

Ur-Uy

A

Q2

Q5

Q4

Q1

Q3

R7

R6

R5




3.1.5 - Nguồn ổn áp ngắt mở (Switching Power Supply):

Nguồn  Switching được trang bị trên các máy nội địa và các máy đa hệ đời mới.

Đặc điểm của bộ nguồn Switching:

· Hiệu  suất cao 

· Tầm ổn áp rộng
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a) Nguyên lý ổn áp ngắt mở (ổn áp xung)

Nguyên tắc ổn định điện áp ra. Khi UV thay đổi để U0 cấp cho tải không đổi ta có thể.


+ Giữ nguyên tần số thay đổi Tv (PWM)


+ Giữ nguyên T thay đổi tần số (PFM)


+ Thay đổi cả T và tần số (PWM +PFM)


+ Thay đổi biên độ xung ra (PAM)
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Hình 3. 6A là sơ dồ nguyên lý 

Hình 3. 6B là điện áp vào trung bình 

Hình 3. 6C  là khi UV tăng ta giữ nguyên chu kỳ T và giảm độ rộng TV

Hình 3. 6D là khi UV  tăng ta giảm cả chu kỳ T và giảm cả độ rộng xung  TV.
b/ Mạch ổn áp ngắt mở khoá điện trở nối tiếp với tải.

Đặc điểm

Thành phần ngắt mở (SW)  nối tiếp với tải.

Vout < Vin.

Dòng điện cấp cho mạch ổn áp là không liên tục, dòng cấp cho tải là liên tục.

Nguyên lý làm việc (hình 3-7):

Nguyên lý tạo xung: khi SW đóng, dòng điện qua khoá nạp cho cuộn L và cấp cho tải.  Khi khoá hở, cuộn L xả điện qua Rt và Diode D.

Nguyên lý ổn áp: Mạch tạo xung tạo ra xung chuẩn qua mạch điều chế xung. Xung ở đầu ra mạch điều khiển xung qua mạch khuếch đại xung để điều khiển SW.

Để điều khiển xung, khối dò sai sẽ so sánh giữa điện áp chuẩn và điện áp mẫu, điện áp đầu ra mạch dò sai phản ánh sự sai lệch giữa điện áp mẫu và điện áp chuẩn. Tuỳ theo kết cấu của mạch mà thực hiện điều chế xung theo phương pháp thay đổi độ rộng xung (PWM) hay thay đổi tần số xung (PFM) hoặc thay đổi biên độ xung (PAM). 

[image: image80.bmp]
c) Mạch ổn áp ngắt mở có khoá điện tử ở sơ cấp biến áp xung, mass nguồn thứ cấp và mass tải cách ly.
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Line Filter: lọc nhiễu trên đường nguồn.

Rectifier: chỉnh lưu hoặc chỉnh lưu nhân áp tự động

Tụ C: lọc nguồn sơ cấp.

Tr: biến  áp xung.                                                

SW: transistor ngắt mở (Regulaton Switching)

Drive: Tầng kích thích (tầng lái).

M: Pulse modulation( điều chế xung).

FH: xung có FH từ FBT để đồng bộ tần số nguồn.

Nguyên lý làm việc (hình 3-8)

Nguồn AC qua chỉnh lưu lọc cung cấp cho transistor  ngắt mở qua cuộn sơ cấp của biến áp xung.

Bộ tạo dao động đưa xung chuẩn qua mạch điều chế xung (PM) đưa đến khống chế transistor ngắt mở làm cho cuộn sơ cấp lúc nối với ( (cấp nguồn) lúc không nối với ( (không cấp nguồn), tần số dao động tương đương với tần số dòng. Trên thứ cấp của Tr có các điện áp xoay chiều qua các mạch nắn lọc cấp cho tải.

Biên độ điện áp ra lấy mẫu (VS) đưa vào khối dò sai (error) so sánh với điện áp chuẩn, điện áp sai lệch đựơc đưa đến PM để điều khiển xung (PNM, PFM,PAM).
Lưu ý: Trong 1 số máy ở khối chỉnh lưu có lắp mạch tự động chỉnh lưu nhân áp (Auto Rectifier double) làm cho điện áp AC vào 100V ( 220V điện áp ra luôn trong khoảng 280V ( 300V.  Do vậy tầm  Auto Vol  rộng hơn.

Phần lớn các máy lấy tần  số quét dòng từ FBT đưa về đồng bộ dao động nguồn cưỡng  bức cho  tần số dao động nguồn ổn định.

Đặc điểm: 

- Hiệu suất ổn áp cao, kích thước ổn áp nhỏ.

- Điện áp ra có thể cao hơn hoặc thấp hơn điện áp vào, cực tính  của điện áp ra thay đổi tuỳ ý, phụ thuộc vào cách chỉnh lưu. 

- Được sử dụng phổ biến trong các Tivi màu.

d/ Nguyên lý làm việc của các khối chính.

Auto Rectifier Double (tự động chỉnh lưu nhân áp)

Để tăng tầm hoạt động của mạch Auto volt trong một số máy sử dụng mạch auto rectifier double. Sau đây là ví dụ về mạch điện bộ nguồn tự động chỉnh lưu nhân áp của máy thu hình JVC ( hình vẽ  3. 10)

Khi điện áp  ở đầu vào là  220V lúc này D943 dẫn bão hoà  ( Q941 dẫn bão hoà  (  UCE  = 0,2 Vol V (  SCR 914 khoá. Cầu nắn điện D945 khoá lại đường nắn bội áp bị cắt đứt.

Lúc này điện áp AC được nắn bởi  cầu D901 và lọc bởi C943, C909. Tạo ra điện áp một chiều cấp cho TZT dao động nguồn tại điểm +B. 

Khi điện áp vào là 110V (  D943 khoá (  Q941 khoá (  VCE Q941 ở mức cao ( D944 thông bão hoà ( hình thành đường nắn bội áp như sau:

Nếu ở một thời điểm nào đó mà dây trên của  (AC) có dấu + (đầu dưới của dây AC âm) mạch điện được hình thành từ  dây trên ( R902 ( D1 của cầu D901 ( nạp cho tụ  C943 . Đồng thời mạch điện được hình thành từ dây dưới  qua điểm A  của cầu D945 ( K, A của D944 (  điểm B nạp cho má dưới của tụ C943 để tạo ra điện áp DC  khoảng 150 Voll  Vol

[image: image82.bmp]ở bán chu kỳ sau điện áp vào đổi dấu ( dây dưới của AC dương hơn dây trên có dòng chẩy qua  D944 từ A đến K qua điểm  B  rồi nạp cho C909.

Đồng thời dòng điện từ dây trên qua R902 ( D4 của cầu D901 ( Mass nạp cho má dưới của tụ  C909  đến điện áp khoảng 150 Vol.

Như vậy ở cả hai bán chu kỳ ta cũng có được điện áp khoảng 300Vol như khi sử dụng  điện áp lưới   220Vol.

e. Các loại mạch điều chế xung (PM).

 +  Mạch PWM (điều chế độ rộng xung)
Phương pháp Analog: ở phương pháp này người ta thường dùng IC - OPAM. Với điều kiện là điện áp chuẩn VR (dạng răng cưa) được đưa vào đầu vào không đảo, còn gọi là đầu vào (+) hay đầu vào PSITIVE.

Còn điện áp lấy mẫu (VS – thường  lấy từ thứ cấp biến  áp xung) đực đưa vào đầu vào đảo còn gọi là đầu vào INVERT hay đầu vào (-). Hình 3. 11
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Nguyên tắc ổn định điện áp ra được minh minh họa bằng cách giản đồ thời gian sau:

 (hình 3. 12):        

Trường hợp ở hình 3. 12A là điện áp đạt một giá trị trung bình nào đó (Còn gọi là điện áp đặt), lúc ấy VS  là điện áp lấy mẫu cũng có một giá trị trung bình thì URA  có thời gian tồn tại là T/2 tức là bằng 1/ 2 thời gian tồn tại của điện áp xung răng cưa là điện áp chuẩn.
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Trong trường hợp  Ura  của mạch ổn áp có xu hướng tăng thì VS  sẽ  tăng, làm cho thời gian tồn tại của  xung ở đầu ra (tx) giảm (TX<T/2) ( Ura  không tăng như hình 3. 12B.
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Khi  Ura của mạch ổn áp có xu hướng giảm  ( VDC giảm  tức VS  ( tx tăng ( TX > T/2) ( Ura không giảm, điều này được trình bày như hình 3. 12C

+ Phương pháp Digital.

Sơ đồ nguyên lý của mạch sử dụng phương pháp Digtal biểu thị như hình vẽ (3. 13) sau đây.
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Mạch dao động (OSC) được khống chế bởi xung PFM (Pulse freqnerey Modulation) sao cho khi điện áp lấy mẫu VS, từ thứ cấp biến áp xung đưa đến càng lớn thì  tần số  của dãy xung càng cao.

Mạch MM (monostable multivibrator) tạo ra dãy xung chuẩn dưới sự hướng dẫn của  dãy xung do bộ OSC đưa  đến (A). Dãy xung do MM tạo ra có tần số bằng xung kích thích và có độ rộng cố định không phụ thuộc vào độ rộng của dãy xung kích thích (B).  

Một mạch XOR sẽ  So sánh dãy xung chuẩn U REF  (B) và do mạch OSC tạo ra (A) được minh hoạ như hình vẽ 3. 14 dưới đây.

Cuối cùng ta có được  dãy xung  cấp cho tải ở  đầu  ra  (D)
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Qua giản đồ thời gian ta thấy nếu:

Điện áp ra nhỏ, tần số FOSC thấp, xung ra có độ rộng lớn

Điện áp ra lớn, tần số FOSC lớn, xung ra có độ rộng nhỏ
Mạch điều chế biên độ xung(PAM)
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Nếu điện áp từ bộ dao động đưa vào Q1  tăng (  Q1  dẫn mạnh ( Q2  dẫn yếu (  biên độ xung ra giảm ( điện áp  ra giảm.

Nếu điện áp từ bộ dao động đưa vào Q1  giảm (  Q1 dẫn yếu  ( Q2  dẫn mạnh ( biên độ xung ra tăng (  điện áp ra tăng.

Ta có thể thay đổi biên độ xung ra bằng các cách điều chỉnh chiết áp VR1 làm cho bộ (OSC) dao động mạnh hay yếu ( biên độ xung ra tăng hay giảm. Tương tự như vậy ta cũng có thể điều chỉnh VR2 để thay đổi biên độ xung ở đầu ra.
- Phân tích bộ nguồn một sô máy Tivi thông dụng (Bộ nguồn Tivi  JVC -1490M)

Nguyên lý tạo xung (Sử dụng sơ đồ JVC) 

Điên áp B + sau chỉnh lưu được qua cuộn 10, 12 cấp cho chân 3 (cực C của Q1). Khi bắt đầu đóng nguồn có dòng nạp cho cực B của Q1:     + B+ ( R905 ( C913 ( 2 ( BE(Q1) ( 4 ( (  làm cho Q1 mở, trên cuộn 10, 12 xuất hiện xung điện.
Trên cuộn 8, 9 xũng có suất điện động cảm ứng 9 +, 8 - nạp cho tụ C916 qua R907 ( 2 ( BEQ1 ( 4 ( ( ( làm cho Q1 nhanh chóng dẫn bão hoà.

Khi Q1 dẫn bão hoà dòng IC qua cuộn 10, 12 không biến thiên ( dòng Ib giảm dẫn, Q1 dẫn yếu ( Ic giảm đi. Suất điện động cảm ứng trên cuộn 8, 9 có chiều ngược lại làm cho Q1 dẫn càng yếu, kết quả Q1 nhanh chóng đạt trạng thái khoá.

Sau đó quá B+ lại nạp qua C 913 mở  Q1.

Quá trình cứ như vậy tiếp tục các cuộn thứ cấp có điện áp AC được nắn lọ cấp cho tải.

Lúc đầu mạch dao động điện tự do, sau khi mạch quét ngang làm việc có xung dòng qua T902 đưa vào chân 2 để đồng bộ dao động nguồn.

Nguyên lý ổn áp:

Điện áp trên cuộn 7, 8 được nắn bởi D902 và lọc bởi C914 điện áp âm cấp cho chân 1 của IC nguồn (tức là cực E của Q3).

Khi điện áp ra lớn ( điện áp ở chân 1 có trị số lớn ( Q3​ dẫn mạnh ( Q2 dẫn mạnh ( UBEQ1 giảm ( Q1 dẫn yếu ( biên độ của xung ra giảm. Chân 5 lấyđiện áp hồi tiếp  để phân cực cho Q3.

Khi điện áp ra nhỏ quá trình ngược lại. 

Bộ nguồn JVC có mạch tự động nhân áp (Auto rectifier double) bao gồm cầu nắn D901, D945, SCRD944, Q941 2 tụ lọc C943, C909. Do vậy mạch có độ ổn định cao.

IC STR54041 gồm có các mạch tạo áp chuẩn, dò sai, PAM, Drive và transistor  ngắt mở.

Chân 3 C cực C của transistor SW được nối với + B( qua cuộn 10, 12 của biến áp xung.

Chân 4 nối mass qua điện trở R909.

Chân 2 tín hiệu HT trên cuộn 8, 9 đưa về chân 2 duy trì dao động.

Chân 1 lấy điện áp âm trên cuộn 7,8 qua nắn lọc bởi D902 và C914 để ổn định điện áp ra.

Chân 5 lấy điện áp hồi tiếp lấp cho mạch so áp WR912 để điều khiển điện áp ra.

Các linh kiện bên trong STR 54041.


Q1: transistor ngắt mở


Q2: Drive


Q3: Error


DZ 6V: tạo điện áp chuẩn.

Biến áp xung T901


10,12: cuộn sơ cấp


8,5: cuộn hồi tiếp


7,8 cuộn tạo điện áp mẫu


Các cuộn 1,2,3,4 tạo điệnáp thứ cấp cấp cho tải .

Biến áp T902 đưa xung quét dòng về đồng bộ tần số dao động nguồn bằng tần số dòng.

1. Nguồn cấp trước, nguồn điều khiển bởi vi xử lý (Standby)

Trong các Tivi màu hiện nay có 2 loại nguồn là : Nguồn cấp trước và Nguồn Standby.

Nguồn cấp trước (All Time - AT): Nguồn được cấp ngay khi cấp điện AC cho máy. Thường là nguồn +5V cấp cho IC  vi xử lý và IC nhớ (memory)

Ngoài ra còn nguồn +95V ( 115V hoặc 75V ( 112V dạng ở trạng thái chờ để sẵn sàng cấp cho khuyếch đại công suất dòng (118V) hoặc dao động dòng (+12V)

Nguồn được khống chế bởi vi xử lý (Power Control - PC). Để tiết kiệm năng lượng và tăng tuổi thọ, các Tivi màu đều được thiết kế trạng thái chờ.

Khi bấm lệnh Power On (lệnh mở nguồn từ) lúc này bộ Vi xử lý sẽ điều khiển để cấp nguồn cho khối dao động ngang, công suất ngang. Lúc đó toàn máy mới thực sự hoạt động.

Dưới đây xét các mô hình mạch Standby.

a/ Vi xử lý khống chế nguồn AC đầu vào bằng Rơle
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Khi mới cấp điện cho máy nguồn cấp trước tạo ra điện áp +5V đưa đến khối vi xử lý,khối vi xử lý sẵn sàng làm việc. Đồng thời nguồn +12V cũng được đưa đến cấp cho Rơle.

Nhưng lúc đó Q khoá - Rơle không có dòng qua, tiếp điểm của Rơle hở khối nguồn ổn áp chính chưa được cấp nguồn AC. Toàn máy ở trạng thái chờ. 

 Khi bấm P.ON thìm chân B của Q  ra ở mức cao ( Q dẫn có dòng qua Rơle, tiếp điểm đóng, nguồn ổn áp làm việc (  có điện áp cấp cho các khối trong toàn máy. 

+  Mạch Standby Tivi  Hitachi C15 - B32 (100V) 

 b/ Mạch Standby đóng mở nguồn cấp cho các khối H.osc, H.drive, H.out 
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Khi mới đóng nguồn, bộ nguồn ổn áp làm việc có nguồn +5V cấp cho vi xử lý, tại đầu ra của nguồn ổn áp cũng có các nguồn +110V, +12V nhưng chưa đựơc cấp cho H.OSC và H.out
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Khi bấm P.ON ( lệnh P.ON từ vi xử lý làm đóng các công tắc (SW) tương ứng ( có nguồn 110V, 12V cấp cho H.out  và H.osc lúc này toàn máy làm việc.

* Nguồn standby SAMSUNG - CN 3326 
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Tương tự như các mạch đã trình bầy ở trên, bộ VXL cũng được cấp một điện áp +5 Vol gọi là điện áp (AT). 
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Bộ VXL sẽ sẵn sàng họat động, khi người sử dụng tác động vào phím POWER thì chân 20 của bộ VXL sẽ cho ra +5 vol ( làm cho Q115 bão hoà ( Q116 bão hoà ( bộ dao động ngang được cấp +11Vol ( nó sẽ dao động tạo ra xung hàng ngang ( có xung hàng ngang cấp cho biến áp FBT ( toàn máy hoạt động.

c. Mạch standby khống chế xung ngắt mở điều khiển transistor  Switching.

Mạch điện hình 3. 27 mô tả một mạch nguồn Standby khống bởi TZT công xuất ngang (Hout). Mạch điện được khống chế bởi tín hiệu điều khiển bởi bộ VXL, thông qua một chuyển mạch điện tử (SW) để khống chế TZT Hout đóng mở theo yêu cầu của người sử dụng.
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Mạch standby khống chế xung dao động ngang cấp cho tầng lái ngang (H.Drive). Mô hình này thường được dùng trên máy SONY đời mới, Máy SHARP....

Khi ở chế độ chờ (standby), vi xử lý điều khiển SW đóng. Transistor H.Drive không làm việc, tầng H.out không làm việc, Tivi ở trạng thái chờ.

Khi bấm P.ON, vi xử lý điều khiển SW hở, H drive làm việc, H out làm việc bình thường, biến  áp  FBT sẽ cấp HV và các điện áp khác cho máy để máy hoạt động bình thường. 
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Mạch standby Tivi SONY KV 1484, KV 1485, KV 2168 

ở chế độ chờ (P.OFF) chân 6 của IC vi xử lý ở mức “1” ( Q004 dẫn bão hòa, tín hiệu H.osc bị chập mass ( H.out không làm việc.

Chế độ P.on chân 6 ở mức “0”, Q004 khoá, Q801 làm việc bình thường ( H.out làm việc có HV và các điện áp khác. Máy làm việc bình thường.

2. Các mạch bảo vệ khối nguồn

Trong tất cả các Tivi màu đều dùng mạch bảo vệ nguồn, để tăng độ an toàn cho máy.
[image: image97.wmf]Nguyên tắc bảo vệ khối nguồn

- Đối với nguồn ổn áp tuyến tính.

Thường dùng cầu chì, hoặc tự động bảo vệ quá dòng, khi quá dòng sẽ có một điện áp tác động khoá transistor ổn áp lại, khi tải bị chập thì sẽ cho đứt cầu chì

Bảo vệ qúa áp tức là  khi điện áp nguồn qúa  lớn, khối quét ngang sẽ làm việc mạnh quá mức, tia X phát ra mạnh, mạch bảo vệ tia X sẽ làm việc cắt mạch nguồn hoặc mạch dao động ngang.

- Đối với nguồn ngắt mở (Power Switching Supply)

Thực hiện bảo vệ quá dòng, quá áp bằng cách khống chế sơ cấp của nguồn ngắt mở.

Lấy điện áp hồi tiếp cô lập xung ngắt mở hoặc dùng khối standby để bảo vệ nguồn, tất nhiên lúc đó IC vi xử lý phải nhận được các thông tin về quá áp, quá dòng.

b/ Mạch bảo vệ khoá nguồn trên một số Tivi
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Mạch bảo vệ khối nguồn trên TV-JVC 1490, C210


Khi dòng tải nhỏ (It<2A), UR909 < 0,6V ( Q101 khóa, Q102 khoá, mạch nguồn hoạt động bình thường.

Khi dòng tải It > 2A ( UR909 > 0,33.2 = 0,66V ( Q101 dẫn bão hoà, Q102 dẫn bảo hoà ( chân 2 chập Mass. Tín hiệu FH từ biến áp xung T901 và từ FBT về bị thoát xuống mass (  mạch nguồn không hoạt động, điện áp các đầu ra bằng không, toàn máy ngừng hoạt động.

Mạch bảo vệ Tivi SANYO 16AC 41N
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Khi máy hoạt động bình thường chân 31(Protection) của IC vi xử lý ở mức cao, chân 45 (Standby) ở mức cao ( Q713 khoá ( Q1 khoá (  mạch H.out làm việc bình thường.

Khi các nguồn thứ cấp chạm  mass chân 31 ở mức mức thấp  ( chân 48 mức thấp ( Q713 dẫn ( Q1 dẫn ( LDR D515  (  có dòng qua ( Photo transistor dẫn ( Q11 dẫn ( Q512 dẫn bão hoà (  Q513 (Hout) khoá ( mạch nguồn không làm việc.

3-3. Mạch tách và phân chia xung đồng bộ

3.3.1 - Dạng xung đồng bộ, yêu cầu xung đồng bộ.

Để khôi phục được hình ảnh  ở máy thu hình thì tia điện tử quét ở phía máy phát và máy thu phải hoạt động đồng bộ. Để làm đượpc việc này phía máy phát phải phát đi xung đồng bộ để đồng bộ sự  hoạt động của máy phát và máy thu.

Cứ mỗi lần truyền xong tin tức của một dòng quét máy phát sẽ phát đi 1 xung đồng bộ dòng (Hozi. Syn).

Cứ mỗi lần truyền xong tin tức của một mành thì  máy phát lại phát đi 1 xung đồng bộ mành (Ver. Syn).

Để khỏi làm mất tin tức của hình ảnh ( xung đồng bộ được gửi đi  trong khoảng thời gian quét ngược của tia điện tử.

Do đó xung đồng bộ phải được bố  trí ở đỉnh của xung tắt. Như  vậy  xung đồng bộ sẽ không gây nhiễu cho tín hiệu hình ảnh.

Xung đồng bộ mành và xung đồng  bộ dòng khác nhau về độ rộng xung.

Xung đồng bộ dòng (H.sync) có độ rộng 7(s
Xung đồng bộ mành ( V. sync) có độ rộng 2,5 TH hoặc 3 TH ( TH - chu kỳ của dòng quét) tức là  khoảng 192 (s. 

Chuỗi xung đồng bộ mành và đồng bộ dòng có dạng như hình vẽ dưới đây.

[image: image99.wmf]
            TH                                  (2,5 - 3) TH
Xung đồng bộ mành thực ra gồm các xung khía, thời gian tồn tại mức không rất nhỏ (đúng bằng thời gian có xung đồng bộ dòng).

3.3.2 - Mạch tách và phân chia  xung đồng bộ.
a- Sơ đồ khối - khối tách và phân chia xung đồng bộ

Nhiệm vụ của khối đồng bộ là phải tách xung đồng bộ ra khỏi tín hiệu thị tần để làm chuẩn cho xung quét dòng và xung quét mành.

Sơ đồ của khối  đồng bộ như sau:

[image: image100.wmf]
Tầng tách xung đồng bộ (Sync Sep.) nhận tín hiệu từ tầng khuếch đại trung tần đưa tới (hoặc từ tầng tách sóng thị tần) tách xung đồng bộ dòng, đồng bộ mành ra  khỏi tín hiệu thị tần (tín hiệu đồng bộ phân biệt với tín hiệu thị tần bằng mức điện áp).

Khuếch đại xung đồng bộ (Sync AMP): khuếch đại đỉnh xung đồng bộ đủ lớn (có trường hợp không cần khuếch đại ).

Mạch chia xung có nhiêm vụ tách riêng xung đồng bộ mành và xung đồng bộ dòng.

Xung đồng bộ mành có độ rộng lớn (192 (s), tần số  thấp qua mạch tích phân.

Xung đồng bộ dòng có độ rộng nhỏ (7 (s) - tần số cao nên mạch vi phân cho xung đồng bộ dòng đi qua.

b - Mạch tách xung đồng bộ:


Để tách xung đồng bộ chung  ra khỏi tín hiệu Video thường dùng mạch khuếch đại chọn biên - chỉ để tách lấy biên độ của xung đồng bộ.

Nếu tín hiệu đưa vào mạch tách xung đồng bộ có cực tính dương  ( dùng loại transistor  PNP.

Nếu tín hiệu đưa vào có cực tính âm dùng transistor loại NPN. Một mạch điện tổng quát minh hoạ cho việc tách xung đồng bộ ra khỏi tín hiệu Video tổng hợp được trình bầy như hình vẽ sau: (Bạn đọc nên nhớ rằng tín hiệu Video tổng hợp của chúng ta là  loại có cực tính  âm)
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Vì Video có cực tính âm nên Syn có có mức cao và dựa vào đặc tính truyền đạt của TZT lưỡng cực, nên chỉ khi nào có Syn thì mới  có tín hiệu ở đầu ra bởi vậy mà ta đã thực hiện được việc tách xung đồng bộ ra khỏi tín hiệu Video tổng hợp.

Để tách xung đồng bộ dòng ra khỏi tín hiệu Video tổng hợp ta dùng mạch vi phân, để tách xung  đồng bộ mành dùng mạch tích phân.

c)Mạch vi phân tách xung đồng bộ dòng.

[image: image102.emf]Antena




Antena


[image: image11.wmf]IN

OUT

R

C




Điều kiện :

      
  ( = R1 C1 < tX = 7(s ( nạp nhanh , phóng nhanh)


  Ura = R1 C1 duvµo/dt

ở sườn dương của xung đồng bộ tụ C nạp nhanh qua R dòng nạp tăng nhanh sau giảm dần ( điện áp ra  có dạng xung dương.

ở sườn âm tụ C phóng qua R trên R điện áp ra có xung âm. 

Sau đó xung đồng bộ được đem đi so pha với FH  để đồng bộ bộ dao động tạo xung quét dòng.

d)Mạch tích phân tách xung đồng bộ mành.

[image: image103.bmp]
Điều kiện:  (2 = R2 C2 >> tX

Với xung đồng bộ dòng khi đi qua mạch tích phân bị triệt tiêu vì   (2 >> tx điện áp trên tụ chưa kịp tăng thì xung đã kết thúc.

Để tạo ra xung có sườn trước dốc thường dùng  vài mạch tích phân đầu nối tiếp lại với nhau. 

Điện áp đầu ra của mạch tích phân được đưa đến đồng bộ mạch tạo sóng quét mành.
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Do tầng dao động làm việc ở tần số cao nên nhiễu tác động rất nhiều. Do vậy tín hiệu ở đầu ra của mạch vi phân được đưa đến mạch so pha để đồng bộ OSC dòng.

e-Mạch tách và phân chia xung đồng bộ TV SAMSUNG BT-359R.
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3-4. Khối quét mành

3.4.1 - Nhiệm vụ, sơ đồ  khối
Khối quét mành có nhiệm vụ tạo xung quét mành hoạt động đồng bộ với máy phát cung cấp cho cuộn lái tia quét mành (cuộn lái dọc Vertical Joker) một điện thế xung khoảng 200Vol PP.      

Tầng dao động mành: tạo ra xung chữ nhật có tần số 50 Hz cho OIRT và 60Hz cho FCC, đựơc đồng bộ bởi xung đồng bộ mành 

Thường dùng dao động nghẹt (Blocking), đa hài, dao động RC, dao động thạch anh.... (hiện nay các mạch dao động đa hài, blocking ít dùng)

Yêu cầu đối với mạch dao động mành:

- Xung ra có biên độ lớn và độ tuyến tính (Verline) cao.

- Thời gian quét mành ngược phải đúng quy định.

- Tần số xung (50Hz ,60Hz) thật ổn định.

- Đồng bộ chắc chắn, chống nhiễu tốt

- Tầng tạo xung răng cưa tạo ra xung răng cưa có độ tuyến tính cao cung cấp cho tầng khuếch đại công xuất (hoặc tầng KĐ đệm)

Tầng khuếch đại đệm: khuếch đại xung quét mànhđủ lớn để kíchthích cho tầng KĐCS mànhlàm việc.

Tầng khuếch đại công suất mành: khuếch đại xung quét mành có công suất đủ lớn để cung cấp cho cuộn lái dọc (Vertical Joker).  Và có nhiệm vụ phối hợp trở kháng giữa tầng khuếch đại công suất mành và cuộn lái mành.

Do làm việc ở tần số thấp nên điện dung ký sinh của cuộn lái dọc không ảnh hưởng đến dạng xung quét do vậy có thể tăng  số vòng của cuộn lái tia - nên có thể giảm biên độ của xung làm lệch (Biên độ điện áp quét mành khoảng vài trăm VPP).

Để tăng cường chất lượng hình ảnh, trong mạch quét mành thường có thêm các mạch sửa méo gối, mạch sửa tuyến tính.

Cuộn lái mành (lái dọc Vertical -Yoker) bao gồm 2 cuộn dây mắc nối tiếp nhau nằm bên ngoài cổ đèn hình (giá trị ohm đo được trên cuộn V-Yoke khoảng 15-18 ohm)

3.4.2 - Một số mạch dao động dọc và tạo xung răng cưa. 

Để tạo ra các tần số mành trong các TV màu thường dùng mạch dao động RC hoặc dao động thạch anh (qua bộ chia tần) 

1- Mạch dao động dọc dạng RC

Mạch dao động dọc RC thường được tích hợp trong IC và có sơ đồ khối như sau:
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Sync sep: tách xung đồng bộ


V.OSC : mạch dao động


V.amp  : mạch lái dọc và tạo xung răng cưa cấp cho tầng công xuất

a) Mạch tạo dao động ( dùng IC-AN 5435)

Để tiện phân tích , ta dùng mạch rời rạc để minh hoạ. Trong đó R1 C1: quyết định tần số dao động của mạch (R1 : 10K, C1:3,3)

Khi mạch được cấp nguồn tụ C1 ​nạp điện, Q1 khoá do vậy Q2, Q3,Q4 khoá, cho đến khi UBQ1  đủ lớn ( Q1 bắt đầu dẫn  làm cho Q2, Q3,Q4 dẫn làm cho Q1 càng dẫn mạnh .. ....  (  Q2 dẫn bão hoà ( điện áp ra có mức cao.

Khi Q4  bão hoà  tụ C1 phóng điện qua Q4, UBQ1 giảm khi UBEQ1< 0,6V ( Q1 khoá , Q2 Q3, Q4 khoá ( điện áp ra mức thấp.

Quá trình cứ tiếp tục như vậy , tại đầu ra có xung vuông.

Xung đồng bộ dọc được đưa vào chân 14 để đồng bộ dao động dòng. Khi có xung đồng bộ dòng (mức H) ( Q1 khoá , tụ C1 được nạp , bắt đầu quá trình dao động.

[image: image107.wmf]
[image: image108.wmf](to Display)

5VAC Heater

 (to Display)

+

+

+

+

+

+

-

2

8

1

6

3

4

5

7

100VAC

32VAC

15VAC

10VAC

10VAC

15VAC

C1

103 - 250V

-5V

12V

-12V

IN

COM

OUT

IC2

7912

IN

COM

OUT

IC1

7812

-8,4V

Q12

IN

COM

OUT

IC12

7905

IC5

C6

1uF

+5V

+8,4V

IN

COM

OUT

IC11

7805

Q11

IC4

-33V

Q13

R1

1k

Dạng sóng tại các chân được minh hoạ như hình dưới đây..

b) Mạch tạo sóng răng cưa
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Cực BQ1  nhận xung dao động dọc (xung vuông), trong khi đó cực BQ2 mắc với R2,C2. khi không có mức cao đưa vào cực BQ1 Q1 khoá, tụ C2 nạp điện Khi có xung mức cao, Q1 dẫn tụ C2 xả điện qua Q1,tại cực BQ1 có xung răng cưa  qua Q3,Q4,Q5 khuếch đại và điều chỉnh độ tuyến tính đưa ra chân 9 .
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Mạch dao động dọc dùng thạch anh


Các bộ dao động dọc dùng trong  TV màu hiện nay phổ biến là được định tần bằng thạch anh (Thạch anh thường dùng trong Tivi màu là loại 500K hoặc 503K, 4,43M, 3,58M , 4,5M, 6,5M, 5,5M......). Tần số của bộ dao động được định tần bằng thạch anh thường rất lớn và rất ổn định nó được thông qua bộ chia tần để tạo thành tần số quét dọc (và quét dòng). Sơ đồ khối mạch dao động dùng thạch anh được mô tả  như hình vẽ  sau đây:

3- Mạch khuếch đại công suất dọc

Mạch KĐCS dọc cấp dòng cho cuộn lái dọc để điều khiển tia điện tử quét trên màn hình theo chiều dọc.
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V. drive - Mạch KĐ đệm cung cấp tín hiệu cho tàng KĐCS

V. out - mạch KĐCS thường dùng mạch KĐ đẩy kéo. Đầu ra mạch KĐCS  có thể ghép với cuộn lái mành bằng tụ (nếu dùng nguồn đơn), hoặc ghép trực tiếp nếu dùng nguồn đối xứng ( nguồn ()

Mạch KĐCS có thể dùng transistor  hoặc dùng IC.

Mạch PUMP-UP (boost - up, boostrap) nhằm nâng biên độ tín hiệu khi quét ngược.
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b) Mạch KĐCS mành dùng transistor:

Q3 transistor  lái (drive)

Q4,Q5 -  mạch KĐCS dọc

Q1,Q2 - mạch pump - up

C1 Tô  pump - up.

Tín hiệu xung răng cưa được đưa đến đầu vào Q3 KĐ đệm sau đó đưa đến tầng KĐCS Q4,Q5 cấp cho cuộn V.YOKE qua C3,R7.

Một đường tín hiệu từ đầu ra quay về qua C2,R2 đưa về mạch pump - up.

Mạch pump - up hoạt động như sau: Trong thời gian quét mành thuận Q1 tắt, Q2 dẫn ( tụ  C1 được nạp từ nguồn  24v ( C1 ( Q2 (  mass. Tục C1 có điện áp 24v. Trong thời gian quét ngược Q1 dẫn, Q2 khoá, D1  khoá điện áp tại điểm A là 48v. 

Như vậy điện áp ở đầu ra được tăng cường kéo tia điện tử quay về điểm bắt đầu một cách tức thời. 
Phân tích mạch KĐCS dọc dùng IC AN 5515

IC 5515 được dùng phổ biến trong một số TV màu như JVC, Panasonic, Samsung.....

Tín hiệu dao động dọc đưa đén chân 4

Tín hiệu lấy ra ở chân 2

Tô C2 - tô Pump - up.

Mạch hồi tiếp gồm Vr, R5,C4,R6,R7 lấy điện áp đầu ra đưa về mạch tạo xung răng cưa (V.ram) để điều chỉnh biên độ xung ra (V.hieght) - để điều chỉnh chiều cao của hình.

Mạch hồi tiếp R4, C3 dùng điều chỉnh tuyến tính dọc ( V. line).
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d) Mạch quét dọc Tivi  JVC-C140ME
Mạch OSC dọc có cùng nguồn gốc với mạch dao động ngang, dùng thạch anh 500 KHz tạo ra tần số 500 KHz qua bộ chia (V. count down), sau đó đưa qua tầng tạo xung răng cưa (RAMP.GEN ). Tín hiệu răng cưa của   IC -201 được lấy ra ở chân 13 đưa đến chân 4 của IC KĐCS ( AN 5515).

Tín hiệu tại đầu ra được hồi tiếp về IC 201 để điều chỉnh biên độ xung ra và tuyến tính dọc.

Ngoài ra còn có 2 mạch chức năng:

Chuyển mạch thay đổi độ cao (V.SIZE - SW ): 

Khi ở hệ PAL/SECAM  cực BQ401 mức thấp Q401 tắt , Q402 tắt  +12v không được đưa vào chân 14 (IC 201) hình bình thường (phù hợp với hệ PAL/SECAM)

Khi thu hệ NTSC (425 dòng) nếu không có tác động chiều cao hình sẽ bị co lại. Tuy nhiên lúc đó Chân BQ401 ở mức cao Q401, Q402 dẫn có điện áp +12v đưa vào chân 14 chiều cao hình sẽ được bung ra bình thường .
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Khoá Service: Khoá này có tác dụng tạo lằn sáng nằm ngang giữa màn  hình phục vụ cho mục đích cân bằng trắng. Khi bật về vị trí S Q208 dẫn tín hiệu răng cưa từ IC 201 bị nối mass ( trên màn hình chỉ còn một vệt sáng nằm ngang, tạo điều kiện cho việc điều chỉnh cân bằng trắng.

3-5. Khối quét dòng.

3.5.1 - nhiệm vụ, đặc điểm, sơ đồ khối  -  (hình trang bên)

a - Nhiệm vụ: Tạo xung quét dòng cung cấp cho cuộn lái tia quét dòng đồng bộ với máy phát.

Tạo ra siêu cao áp (HV) từ  6Kv đến  30 KV, cung cấp cho Anode đèn hình và một số điện áp khác cung cấp cho một số khối trong TV.
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b - Sơ đồ khối:

Nhiệm vụ các khối

Mạch so pha(AFC): so sánh tần số và pha của xung đồng bộ từ đài phát gửi đến và xung quét dòng do máy thu tạo ra. Khi có sự sai lệch về pha bộ so pha tạo ra điện áp 1 chiều để điều khiển tần số và pha của mạch dao động dòng sao cho đồng bộ với máy phát.

Thường dùng mạch so pha cân bằng, không cân bằng.

Mạch dao động dòng: tạo ra dao động có tần số 15625 Hz hoặc 15750 Hz (tuỳ theo từng hệ) cung cấp cho tầng khuếch đại công suất.

Tầng khuếch đại đệm (H.drive), đây là tầng khuếch đại trung gian giữa OSC và H.out nhằm cung cấp dòng đủ lớn cho tầng H.out

Tầng khuếch đại công suất dòng (H.out): Tạo ra dòng lái tia có hình răng cưa có công suất đủ lớn cung cấp cho cuộn lái dòng.

FBT ( flyback transformer): Tạo ra siêu cao áp và các điện áp khác cung cấp cho Tivi.

Khác với tầng công suất mành, tần công suất dòng làm việc với tần số cao nên điện dung ký sinh (điện dung lắp ráp, điện dung ra của các tầng khuếch đại, điện dung của vòng dây biến áp... ) ảnh hưởng tới dòng lái tia.

Tần số dòng lớn nên tổn hao trong lõi biến áp ra lớn do vậy lõi biến áp dòng dùng vật liệu có tổn hao nhỏ (thường dùng lõi Ferit).

Khi thực hiện quét ngược xung quét dòng có trị số lớn đồng thời tốc độ bay về cao do vậy sẽ hình thành một điện áp xung rất lớn ở mạch công xuất dòng và các bộ phận xung quanh. Làm cho  transistor công suất dòng và các linh kiện ở tầng ra chịu điện áp lớn.

Cuộn lái dòng mang tính điện cảm nhiều hơn so với cuộn lái mành. 

3.5.2 – Mạch so pha ( AFC):

Các bộ dao động tạo xung quét dòng và dao động tạo xung quét mành ngoài việc  cần phải có tần số và pha thật ổn định (Điều này đặc biệt cần thiết đối với bộ dao động dòng). Nó còn phải được đồng pha với phía đài phát. Để làm được việc ở các máy thu người ta sử dụng các mạch tự động hiệu chỉnh tần số và pha. 

Mạch điện so pha trong các máy thu hình được minh hoạ như sơ đồ sau đây:
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Hai tín hiệu đồng bộ có cực tính ngược nhau được đưa tới mach so pha qua C1 và C2. Xung quét dòng có tần số FH  được đưa vào đầu vào thứ ba sau khi nó được biến thành xung răng cưa bởi mạch tích phân.

Toàn bộ quá trình  hoạt động được giải thích bằng đồ thị thời gian sau:
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Hình A biểu thị sự đồng pha giữa  Syn và FH . Lúc đó xung răng cưa đưa vào Cathode của D1 và Anode của D2 đang đi qua điểm  “0” nên D1 và D​2  được phân cực thuận bởi Syn.

Điều này dẫn đến D1 và D2 thông bão hoà nên dòng nạp cho C1 và C2 là như nhau ( C1 và C2 tích một lượng điện tích như nhau.

Khi kết thúc Syn ở đầu vào C1 và C2  cùng sả điện ra qua điểm A, vú dòng sả của chúng là như nhau nên điện thế tại điểm A là bằng Không ( không có điện áp DC để hiệu chỉnh tần số và pha của bộ dao động dòng.

ở trường hợp B biểu thị sự chậm pha của FH  so với Syn (  D1  được phân  cực mạnh  hơn D2 ( dòng nạp cho C1 lớn hơn dòng nạp cho C2 ( dòng xả của C1 lớn hơn dòng  xả của C2 ( Tại điểm A xuất hiện điện thế có cực tính âm để đưa đi khống  chế tầng dao động dòng, để sao cho tần số và pha mà nó phát ra đúng như Syn.

ở trường hợp C  ta có FH  nhanh pha hơn Syn ( cũng bằng cách phân tích tương tự ta có được điện thế DC có cực tính dương tại điểm A để đem đi hiệu chỉnh tầng dao động dòng.

Bạn đọc cần chú ý rằng mạch so pha ở trên là mạch so pha cân bằng dạng cơ bản. Trong thực tế ngưòi ta còn phát triển mạch này thành mạch so pha không cân bằng như ở Tivi Smsung..... 

3.5.3 - Mạch dao động dòng (H.osc)

Mạch dao động dòng khác với mạch dao động mành ở chỗ:

Tần số dao động cao hơn

Chịu sự khống chế của tầng so pha để điều chỉnh tần số dao động

Không cần tạo ra xung răng cưa 

Các máy thu hình hiện nay thường dùng mạch dao động RC hoặc dao động thạch rồi thực hiện chia tần. 

a) Mạch dao động dòng loại RC

Loại mạch này có tần số dao động được quyết định bởi giá trị RC đấu bên ngoài. Thường dùng các IC LA7800, AN 5435 ...... thường được sử dụng trong các TV màu đời cũ.

CE và RE quyết định tần số mạch dao động

VR điều chỉnh tần số dao động

Điện áp từ mạch so pha (UAFC) được đưa đến cực EQ4 để điều chỉnh tần số dao động


Nguyên lý làm việc:

Khi mới cấp nguồn tụ CE  nạp điện qua R1, điện áp trên cực B của Q1 bắt đầu tăng, Q1 dẫn , Q2, Q3 dẫn làm cho Q1 dẫn mạnh hơn, Q4 dẫn bão hoà.

Khi Q4 dẫn bão hoà tụ CE phóng điện qua Q4, RE , ( VR ( điện áp trên cực B của Q1 bắt đầu giảm cho đến khi UBEQ1 < 0,6v Q1 khoá .. quá trình cứ như vậy tiếp tục.

Một điện áp DC từ mạch so pha  đưa đến cực E của Q4 để ấn định mức diện áp DC khi tụ xả ( do vậy điều khiển tần số dao động ngang


Mạch dao động dùng LA 7800
Tín hiệu Video đưa đến chân 16 qua mạch Sync sep. tách lấy xung đồng bộ dòng để đưa vào mạch so pha (AFC)

Tín hiệu quét dòng từ FBT được đưa đến chân 1 đưa vào mạch so pha.

Tín hiệu đầu ra mạch so pha khống chế mạch dao động RC

Mạch RC gồm có C7, R7, R6, R5, R4, R3,  hình thành thời hằng RC quyết định tần số dao động.

b) Mạch dao động 32FH 

Đây là mạch dao động thông dụng trong các TV màu hiện nay


Mạch dao động thạch anh tạo ra dao động tần số 32FH 

Đối với hệ NTSC FH = 15,734 Hz nên 32FH = 503,448 KHz (dùng thạch anh 503,5KHz - trên thạch anh ký hiệu 503)

Đối với hệ PAL (  FH = 15.625 Hz nên 32FH  = 500 KHz (thường dùng thạch anh 500). Bạn đọc chú ý điều kiện này khi thực hiện gắn thêm hệ PAL vào các Tivi hệ NTSC hàng bãi của nhật tại thị trường Việt Nam.

Để tạo ra tần số quét dòng ta lấy tần số dao động (503Khz) cho qua mạch chia tần (có hệ số chia 32)  để đưa qua tầng H.drive.

Lưu ý : trong một số máy có thể tạo ra tần số FH  bằng cách lấy tần số dao động FSC có tần số là 3,58 Mhz hoặc 4,43MHz qua bộ chia. 

Ví dụ:

Hệ NTSC  FH = 3,58MHz / 227,5

Hệ PAL    FH = 4,43MHz / 283,5

Mạch dao động 32FH dùng IC M 51309SP

IC M 51309SP là IC dao động ngang, dọc (ngoài ra còn làm nhiệm vụ xử lý chói màu) được dùng khá phổ biến

Tín hiệu video tổng hợp được đưa vào chân 16 qua mạch Sync sep tách lấy xung đồng bộ dòng đưa đến mạch so pha APC- 2

Xung quét dòng từ FBT đưa đến chân 12 và đưa vào mạch APC-2

Mạch OSC hoạt động nhờ thạch anh 500 KHz  đấu giữa chân 10 và 11. Tín hiệu từ mạch dao động có tần số 500 KHz qua bộ chia có hệ số chia 32 (count down) tạo thành tín hiệu có tần số FH qua mạch APC - 2 để đồng bộ pha qua mạch khuếch đại đệm (H. pre.drive) được đưa ra chân 6 đến tầng khuếch đại công suất.

3.5.4 - Tầng đệm (H.Drive)

a. Khái niệm

Trong khối quét dòng phải dùng tầng đệm vì các lý do sau:

Công  suất ra của tầng dao động khoảng vài mW do đó không đủ để kích thích tầng khuếch đại công suất.

Điện trở vào của tầng khuếch đại công suất có trị số nhỏ nếu nối trực tiếp tầng dao động với tầng khuếch đại công suất sẽ làm cho tầng dao động bị quá tải, tần số dao động có thể bị sai lệch.

Vì những lý do trên giữa tầng dao động dòng và tầng khuếch đại công suất thường có tầng đệm. Ngoài các nhiệm vụ đã nêu tầng khuếch đại đệm (Bufer) còn có nhiệm vụ tạo ra xung có độ rộng và hình dạng cần thiết trước khi đưa đến tầng khuếch đại công suất.

Tầng khuếch đại đệm thường ghép biến áp với tầng khuếch đại công suất.

b- Mạch H. drive

Mạch H.drive có dạng cơ bản như sau:


Tín hiệu H.osc từ mạch osc đưa đến qua cầu phân áp R1,R2 đưa 

đến cực B của transistor drive

Transistor lái dòng hoạt động với công suất nhỏ, hệ số khuếch đại không cao, thường dùng loại npn

Nguồn cung cấp thường từ +9v, +12v (có thể được cấp trực tiếp hoặc từ nguồn +110v qua điện trở hạ áp).

Trong các mạch lái dòng thường có  tụ C (mắc song song với cực C) vì lý do sau: Khi Q khoá điện dung ký sinh CCE sẽ ảnh hưởng đến dạng sóng ra gây nên các hài bậc cao của tín hiệu -  tụ C có tác dụng lọc các thành phần hài bậc cao này.

3.3.5 - Tầng khuếch đại công suất dòng ( H.out).

Tầng H.out có nhiệm vụ tạo ra tín hiệu quét dòng có công suất  đủ lớn cung cấp cho cuộn lái dòng. Đồng thời còn tạo ra điện áp HV và các điện áp khác cấp cho các điện cực của đèn hình và các khối trong máy thu hình.

Tải của tầng khuếch đại công suất dòng là cuộn lái dòng, do làm việc ở tần số cao nên điện dung tạp tán trên cuộn lái là đáng kể. 

Tầng khuếch đại công suất vừa làm nhiệm vụ khuếch đại công suất tín hiệu quét dòng vừa làm nhiệm vụ tạo xung răng cưa để cung cấp cho cuộn quét dòng.

a- Mạch điện tầng khuếch đại công suất  dòng

Tầng H.out có sơ đồ cơ bản như sau:


TZT công suất dòng (HOUT) có điện áp chịu đựng cao và dòng IC lớn (thường dùng D1426, D1427, D1555, D1878........)

Diode làm nhụt (Damper Diode) để tạo đường nạp cho tụ C ở bán kỳ âm.

Tụ C và Diode làm nhụt giới hạn đỉnh xung đặt lên transistor công suất

b- Nguyên lý tạo dòng quét dạng răng cưa trên cuộn lái tia

Giả sử cho sơ đồ mạch KĐCS dòng có dạng đơn giản như hình vẽ, transistor H.out(Q) và diode làm nhụt (D) tương đương với hai khoá K đấu song song với nhau (hình vẽ).


Tại thời điểm t0  lúc này UV = 1 ( QON (đóng khoá K1), điện áp của nguồn được cấp cho cuộn LY và có dòng IL chảy qua cuộn L có chiều từ dưới lên trên và có biên độ tăng dần (ứng với thời gian quét thuận của tia điện tử).


Tại thời điểm t1 lúc này UV =0   (  Q khoá (công tắc hở) cuộn dây LY phóng điện qua tụ C (đoạn từ T1 đến T2). 

Làm cho I L  đi đến trạng thái = 0. Lúc này làm cho điện áp trên cuộn L đổi dấu. Và tiếp tục nạp cho tụ C .

Tại thời điểm T = T3 bởi vú Diode D thông nên cuộn dây LY phóng điện qua Diode để trả lại năng lượng cho nguồn( đoạn t3  đến T4).

Tại thời điểm t = T4  đầu vào lại xuất hiện xung FH , để tiến hành một quá trình thứ hai.

Tóm lại:Thời gian quét dòng ngược do giá trị của điện cảm L và điện dung C quyết định. (dao động tự do).

Tại thời điểm t1 và t3 đóng khoá K, sẽ tạo ra được xung răng cưa thích hợp.

Trong thời gian quét ngược (5 (s) xuất hiện xung điện áp hình sin khá lớn khoảng 80 - 120 V áp vào transistor Q. Do vậy Q phải cho dòng qua lớn, chịu được  điện áp cao.

Thời gian từ t3 - t4 quá trình quét thuận. Nửa đầu quá trình quét thuận (từ t3 ( t4 ) do dao động tự do trong mạch LC tạo ra.  Thể hiện trên màn hình, tia e quét từ mép trái đến giữa màn hình.

 Nửa sau của quá trình thuận từ t0 đến t1 lúc này Q thông dòng qua cuộn L tăng tuyến tính, thnực hiện quét từ tâm màn hình ra mép bên phải màn hình.

Trong thời gian quét ngược (T1 đến T3), biên độ dòng lớn và quét trong thời gian ngắn (tốc độ biến thiên nhanh) do vậy trên 2 đầu cuộn L xuất hiện xung điện áp ngược lớn (từ 80 đến 120V ) do vậy Q phải chịu đựng một điện áp ngược lớn. 

Sự khác nhau giữa quét dòng và quét mành.

Bộ dao động quét mành tạo ra điện áp hình răng cưa để đưa sang tầng khuếch đại công suát mành.

Bộ tạo sóng dòng chỉ tạo ra xung vuông để đưa đến khuếch đại công suất dòng. Điện áp răng cưa do tầng khuếch đại công suất tạo ra.

Dao động mành Fv = 50 Hz

Dao động dòng Fh = 15625 (15.750) Hz

Công suất của quét dòng lớn (vài chục W) công suất mành nhỏ (vài W). 

Biên độ đỉnh của xung quét dòng lớn, xung quét mành nhỏ.

Trong thực tế cuộn lái tia mắc với tầng ra qua tụ ghép tầng  ( để loại trừ thành phần 1 chiều qua cuộn lái.nêú không hình sẽ bị lệch tâm và giảm tuyến tính.

Tác dụng của diode damper: trong nửa đầu của quá trình  quét thuận sẽ xuất hiện các nhiễu do dao động tự do của mạch LC tạo ra, (gọi là ringing) xuất hiện bên trái màn hình. Khi diode damper thông sẽ làm nhụt các dao động này, do đó khử được nhiễu.



c. Biến thế cao áp (FBT- Flyback transformer) sự tạo thành điện áp HV

Điện áp cung cấp cho Anốt của đèn hình phải phải đạt gía trị từ 6Kv đến  vài chục Kv, cực g2   khoảng < = 500 Vol,  cực g3  khoapngr vài Kv.

Ngoài ra còn cung cấp các  địên áp khác :

24v - cho khối quét dọc

12v - cho các mạch giải mã, dao động, âm thanh.....

AC 6,3 v (25 Vpp)- cho sợi nung CRT

Vài trăm Vol  cho tầng KĐCS sắc

Xung AFC : cấp cho mạch so pha , giải mã màu , nguồn..

Do vậy ở tầng khuếch đại công suất dòng ngoài  việc cung cấp năng lượng trực tiếp cho cuộn lái dòng  còn phải cấp năng lượng cho biến thế cao áp ( FBT - Flyback Transformer) để tạo ra các điện áp cần thiết.
Sự tạo thành siêu cao áp HV.

Trong thời gian quét ngược (đoạn từ T1 đếnt T3  hình 3. 3x)  có thời gian tồn tại rất ngắn (5 (s) so với nửa thời gian quét thuận (là 29,5(s), tức là tốc độ biến đổi của dòng quét lớn gấp 6 lần thời gianm quét thận, như vậy điện áp ở cuộn sơ cấp biến áp dòng sẽ tăng lên quãng 6 lần.

Ta lại biết điện áp tại cuộn dây sơ cấp là khoảng vài trăm vol khi quét thuận thì bây giờ sẽ là khoảng 1200vol.

Bằng cách quấn cuộn dây HV phù hợp ta sẽ được điện áp HV vào quãng từ 6Kv đến 25 Kv để cung cấp cho Anode đèn CRT.

Để tạo thành các điện áp khác được lấy ra trên các cuộn sơ cấp của FBT.

Sơ đồ ký hiệu của FBT

d. Mạch điện tầng H.out đầy đủ

Nguồn B+ được cung cấp trực tiếp từ khối nguồn thông qua cuộn sơ cấp trong trường hợp này B+ thường có giá trị +115v đến +140v 

Cấp nguồn dùng mạch boost up (điện áp tăng cường) - trong trường hợp này điện áp +B thường từ +90v đến +95v            


Nguyên lý boost up như sau: Khi mạch H.out làm việc, cuộn 1-2 có S.đ.đ cảm ứng , S.đ.đ này được chỉnh lưu bởi Diode D1 và nạp điện cho tụ C2. Do vậy điện áp cấp cho cực C của Q  có giá trị  bằng : 

UC 2 + B+

3.3.6 - Phân tích mạch quét dòng trên TV màu

Mạch quét dòng trên TV sony KV-J21MF1, KV-J21TF8 ........

(Sử dụng sơ đồ)

3.6 – Cấu tạo đèn hình, mạch cấp nguồn cho đèn hình:

3.6.1 - Đèn hình đen trắng:

Đèn hình là một phần tử qung điện nhằm biến các dao động điện ( tín hiệu thị tần) thành hình ảnh trên màn hình.

Cấu tạo: Là một ống thủy tinh có độ chân không cao ( khoảng 10-5mmHg). Phía bên trong màn hình có phủ một lớp hùynh quang để khi tia điện tử đập vào màn hình sẽ phát sáng.

F là sợi nunh đèn hình làm bằng hợp kim, thường đqược cung cấp điện áp 1 chiều (10 –12)V  và dòng khoảng 0,075A.

K – Kathode làm bằng kim loại giầu điện tử, khi bị nung nóng sẽ bức xạ điện tử ra xung quanh. Kathode được cung cấp bởi 2 mức điện áp: 

· điện áp 1 chiều có thể điều chỉnh được từ 0 – 120V để điều chỉnh độ sáng màn hình.

· Điện áp tín hiệu Video cực tính âm lấy từ bộ khuếch đại thị tầnđiều khiển tia điện tử tái tạo lại hình ảnh trên màn hình.

G1, G2,G3 là các lưới đèn hình để hình thành 1 thấu kính hội tụ tia điện tử. G1 thường được nối đất, G2 được cung cấp điện áp một chiều khoảng 120V, G3 được cung cấp điện áp 1 chiều có thể thay đổi được từ 0 – 100V để hội tụ tia điện tử. 

Anot được cung cấp điện áp một chiều từ 6 – 12KV tùy thao kích thước đèn hình.

Yoke V Cuộn lái tia điện tử theo chiều dọc

Yoke H Cuộn lái tia điện tử theo chiều dọc F,K,G1,G2,G3,A tạo thành một súng điện tử:

Nguyên lý: Khi kathode bị nung nóng, các điện tử bị bức xạ ra khỏi bề mặt kim loại và tạo thành các đám mây điện tử, nhờ có lưới G2 và điện áp HV nên các điện tử được tăng tốc và bay nhanh về phía màn hình. Với một gia tốc lớn các tia điện tử đập vào màn huỳnh quanglàm phát xạ, cường độ phát xạ phụ thuộc vào tia điện tử bắn vào. Trên cổ đèn hình bố trí 2 cặp cuộn lái tia đặt vuông góc với nhau để kéo tia điện tử quét đều trên bề mặt đèn hình.

Độ chói của đèn hình phụ thuộc vào cường độ tín hiệu đưa vào điều chế kathode đèn hình.

3.6.2 - Đèn hình màu:
Đèn hình màu là thiết bị biến đổi tín hiệu điện thành hình ảnh và hiển thị trên màn hình của máy thu, nó là loại đèn chân không.

Có 3 loại đèn hình:

· Đèn hình màn chắn có lỗ tròn ( màn chắn có dạng điểm)

· Đèn hình PIL ( PrecisionInline)

· đèn hình Trinitron.

Loại đèn hình màn chắn có lỗ tròn hiện ít được sử dụng mà chủ yếu sử dụng đèn hình inline và Trinitron.

a - Đèn hình màu Trinitron: Là loại đèn hình có có một hệ thống điện tử quang học nhưng có khả năng tạo ra 3 tia điện tử.

Cấu tạo: 
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Màn huỳnh qang gồm nhiều dải sọc nhỏ và mảnh theo chiều dọc, mỗi bức xạ một màu cơ bản và 3 sọc mảuGB được xếp xen kẽ nhau. Ba ống tia điện tử được bố trí trên trục ngang, ở giữa là ống tia màu G, hai bên là ống tia màu R và B. Giữa các dải màu huỳnh quang phủ một lớp chất có khả năng hấp thụ áng sáng. Màn chắn gồm nhiều klhe hở theo chiều dọc bố trí theo từng dãy. Số lượng dãy dưới đục lỗ trên màn chắn bằng số lượng bộ 3 RGB trên màn huỳnh quang. Vị trí các lỗ được đục trên màn chắn có sự xê dịch theo chiều dọc để khử các đường vân trên màn hình.

Tia G sẽ xiên thẳng qua khe chắn đến sọc G trên màn hình, còn tia R và B xuyên chéo và hội tụ tại khe chắn sau đó đén sọc R và B trên màn hình. 

Ưu điểm của đèn hình Trinitron:

· Hội tụ các tia điện tử đơn giản, hiệu quả nà không cần hiệu chỉnh.

· Độ sáng của màn hình lớn do số lượng các tia điện tử đến màn huỳnh quang tăng.

· độ nét màu sắc của ảnh tốt, giảm được công sút sợ nung ,công suất quét dòng và mành cấp cho các cuộn lái tia.

Nhược điểm: Độ tinh màu theo chiều dọc không cao vì đường quét của dòng trên có thể nhòe xuống dòng dưới. Sự trộn màu không lý tưởng vì 3 điểm RGB xếp thành hàng ngang chứ không thành điểm tròn.

b- đèn hình PIL ( Precition Inline): 

Ra đời năm 1970, cơ sở vẫn là đèn Trinitron, màn huỳnh quang cũng vẫn gồm những sọc nhỏ và mảnh. 3 màu RGB làm thành 3 điểm, giữa các dải huỳnh quang phủ 1 chất có khả năbg hấp thụ ánh sáng. Để tăng chất lượng màu sắc theo chiều dọc các sọc phát quang được ngắt ra thành từng đoạn ứng với từng dòng một. Màn chắn cũng có kiểu khe hở theo chiều dọc, bố trí theo chiều dọc, bố trí theo từng dãy. Số lượng khe hở bằng và trùng với 3 điểm dải huỳnh quang RGB. Vị trí các khe hẹp trên các dãy kề nhau có sự xê dịch theo chiều dọc để khử các đường vân trên màn hình. ở đèn hình này để hội tụ 3 tia điện tử vẫn phải dùng 4 xuyến nam châm vĩnh cửu dẹt, bố trí quanh cổ đèn hình. Quá trình điều chỉnh này được tiến hành một lần ở nơi sản xuất nên trong quá trình sửa chữa không điều chỉnh.



Ưu điểm của đèn hình PIL:

· Màn hình sáng hơn do tia điện tử ít bị che chắn và diện tích được chiếu sáng trên màn hình so với toàn bộ diện tích mà cũng lớn hơn.

· Từ trường trái đất ít ảnh hưởng đến sự sạch màu vì từ trường chỉ ảnh hưởng đến sự dịch chuyển của tia điện tử theo chiều thẳng đứng nhưng với đèn hình PIL thì tia điện tử luôn luôn bắn vào một dải huỳnh quang.

· ít cơ cấu điều chỉnh phụ, sử dụng đơn giản hiện được dùng khá phổ biến.

Cấp nguồn cho đèn hình màu:

để đèn hình màu hoạt động ta phải cung cấp điện áp phân cực cho đèn hình theo nguyên tắc sau:

UA >  U​G3 > UG2 > U​K > UG1

Sự chênh lệch điệ áp càng cao thì đèn hình càng sáng. điện áp UA thươngf 12 – 25KV tùy theo kích thước đèn hình.

3.7 –Khối điều khiển ( Vi xử lý – CPU)

3.7.1 – Khái niệm: 

Vi xử lý ( CPU) là một đơn vị xử lý trung tâm dùng để nhận các lệnh ( từ hệ thống phím bấm, từ điều khiển ....) sau đó giải mã các lệnh để cho ra lệnh tương ứng.

3.7.2 – Sơ đồ khối:

3.7.3 – Các tín hiệu vào:

· Nguồn cung cấp: Nguồn cấp cho vi xử lý thường là +5VAT và thường được cấp ở chân bìa.

· Xung Reset dùng để đặt lại trạng thái cho Vi xử lý, thường tồn tại ở mức cao khi máy ở chế độ xác lập.

· Dao động tạo xung Clock cho các FF và các bộ đếm trong Vi xử lý.

· Key in: lệnh từ bàn phím tác động vào Vi xử lý. Có 2 loại:


+ Dạng dùng cầu phân áp: Có điện áp điều khiển dạng bậc thang, tùy theo vị trí phím bấm mà vi xử sẽ cho ra lệnh điều khiển tương ứng. 

Phương pháp này tiết kiệm được số lượng chân Vi xử lý nhưng hay bị nhầm lệnh.



+ Dạng mã quét: 


Khi bấm các phím lệnh vi xử lý sẽ nhận các mã lệnh sau đó giải mã và cho ra các lệnh tương ứng.

Phương pháp này sẽ có sự chính xác cao hơn, không có sự nhầm lệnh. Nhưng lại chiếm quá nhiều chân Vi xử lý, phức tạp.

· Lệnh Remote control: Khi bấm lệnh trên điều khiển từ xa, đầu ra của mắt nhận sẽ cho ra một chuổi các xung đưa vào chân R/C in của Vi xử lý. Vi xử lý sẽ giải mã và cho ra lệnh tương ứng.

· AFT ( Auto  Frequency Tuning) dùng để tự động dừng dò. Khi thu được tín hiệu chân này sẽ nhảy mức. Máy sẽ tự động dừng dò.

· H sync, V sync dùng để tạo tín hiệu hiển thị trên màn hình.

· OSC OSD – Dao động tạo hiển thị.

· Memory – Chân giao tiếp giữa Vi xử lý và IC nhớ để nhớ các chức năng.

3.7.4 – Các lệnh điều khiển ngõ ra:

a- Lệnh dạng Digital:

· Mute: Lệnh làm câm tín hiệu hình, tiếng

· Power on/ off: Lệnh tắt mở nguồn

· Pal, NTSC : Lệnh chuyển đổi hệ

· AV/ TV : Lệnh chuyển đổi hệ

· BU, BL, BH: Lệnh chuyển đổi băng sóng

b – Các lệng ra dạng Analog: Điện áp ra dạng biến đổi

· Các tín hiêuh ra biến đổi bao gồm điện áp điều chỉnh Bright, Contrat, Colour, Tint, BT.

· Thực chất đây là tín hiệu ra của bộ chuyển đổi DAC ( Digital Analog Converter) thực hiện đổi các xung dữ liệu thành điện áp biến thiên khi chỉnh các phím Bright, Contrat, Colour, Tint, BT.


Nguyên lý dò đài:


Khi bấm tuning ( +/ -) hoặc auto thì điện áp BT sẽ biến đổi từ 0 – 33V làm thay đổi điện dung diode Varicap để chọn đài. Khi chọn lọc được đài thu thì tín hiệu sau AFT DET là lớn nhất sẽ đưa đến thông báo cho vi xử lý biết. Vi xử lý sẽ ngưng lại và chuyển dữ liệu sang bộ nhớ để nhớ kênh sóng vừa thu.

3.8 – Khối kênh ( Tuner):

3.8.1 – Nhiệm vụ: 

Khối tuner có nhiệm vụ nhận tín hiệu từ antena sau đó khuếch đại cao tần, tạo dao động và đổi tần xuống 1 tần số trung tần.

Dải tần thu được từ antena từ (30 – 960)MHz và được chia làm 3 băng tần:

· VLF ( Very Low Frequency) Có tần số từ ( 41 – 108)MHz    

· VHF ( Very Hight Frequency) Có tần số từ ( 163 – 230)MHz

· UHF (  Ulta Hight Frequency) Có tần số từ ( 470 – 960)MHz

3.8.2 – Sơ đồ khối:

Sóng điện từ cảm ứng vào antena có dạng AM (trong đó chứa âm thanh điều tần) với dải tần của toàn bộ các kênh sóng từ:


 48Mhz đến 100Mhz cho băng VLF.


174Mhz đến 230Mhz cho băng VHF


470Mhz đến 862Mhz cho băng UHF

Được cho qua bộ khuyếch đại RF (thường thì có 3 bộ KĐ khác nhau cho 3 băng sóng).Sau đó tín hiệu RF được đưa vào bộ trộn tần để ở đầu ra ta có được một giải tần hỗn hợp gồm giải tần trên, giải tần dưới và các hài tần khác... 

Bộ lọc giải thường là SAW Filter (Surface ascotic Wave Filter)để loại bỏ các thành phần khác mà chỉ cho qua dải trung tần có tần số từ (31,5 đến 38)Mhz hoặc từ (54 đến 58,5)Mhz được gọi tà tần số trung tần.

3.8.1 -  Mạch cộng hưởng dùng trong khối chọn kênh

Mạch cộng hưởng trong khối chọn kênh thường dùng Diode biến dung (bạn đọc cần đọc lại phần diode biến dung) và mạch điện được mắc như hình vẽ sau:

Điện áp +B thường nằm trong khoảng từ 0 đến 32 Vol. Khi ta điều chỉnh VR thì điện áp  ngược đặt vào CVR sẽ thay đổi, điện dung của varicap sẽ thay đổi  lúc đó tần số cộng hưởng cuả mạch dao động L,CVR sẽ thay đổi. Tại đầu ra ta có được tần số dao động nội đem đi thực hiện đổi tần.

3.8.3 - Bộ chọn kênh chỉnh trước.

Hầu hết các bộ chọn kênh dùng cho Tivi màu đều dùng bộ chọn kênh chỉnh trước (các máy đời trước những năm 1995 thì dùng mạch bán tự động nhưng hiện nay đều dùng mạch tự động).

Mô hình mạch điện có dạng như sau:

Tín hiệu VTTH điều biên lọt vào antena bao gồm một giải tần rất rộng từ 48,5 Mhz đến 900Mhz. Nhưng chỉ một trong 3 giải (VL hoặc VH hoặc UHF) đượclựa chọn, rồi khuyếch đại và đưa vào bộ đổi tần.

Tương ứng với nó một dao động nội (còn gọi là dao động ngoại sai) được đưa vào tầng đổi tần. Đầu ra của tầng đổi tần sẽ là một hỗn hợp các các biên tần của giải đã được lựa chọn (VH hoặc VLhoặc UHF) . Nhưng chỉ có  giải tần số từ 31,5 đến 38 Mhz được lưạ chọn. Và ở đầu ra ta nhận được giải tín hiệu trung tần được gọi là IF.

3.9 - Mạch khuếch đại trung tần hình, tách sóng:

3.9.1: Nhiệm vụ của tầng khuếch đại trung tần:

Trong tivi màu nói riêng và trong tivi nói chung thường có hai tầng khuyếch đại trung tần thì biên độ của tín hiệu mới đủ để  tầng tách sóng làm việc.

Ngoài nhiệm vụ nâng cao biên độ của tín hiệu Video AM, tầng trung tần còn phải tạo ra một giải thông cần thiết (6,5 Mhz cho hệ OIRT và 4,5 Mhz cho FCC), để tín hiệu truyền qua. Biểu thị như hình vẽ sau đây.


Để tín hiệu tiếng không ảnh hưởng đến tín hiệu hình thì người ta nén tín tiếng xuống còn khoảng 10% biên độ cực đại.

Trong khi đó tín hiệu mang hình (FOV) cũng bị nén xuống chỉ cò bằng 50% biên độ Video cực đại. 

Tín hiệu trung tần hình được khuyếch đại để đủ  biên độ cho tầng tách sóng làm việc. Với kỹ thuật hiện tại thì tín hiệu cần thiết cho tần tách sóng làm việc là  khoảng 1Vpp.

Cấu trúc của mạch trung tần

Các mạch trung tần trước đây thường dùng mạch lọc kiểu LC có cộng hưởng. Ngày nay hầu hét các mạch lọc trung tần thường dùng phần tử lọc tinh thể gọi là   SAW Filter - Surface  acoustics wave (sóng âm truuyền lan theo bề mặt). Nó có cấu trúc  như hình vẽ sau:

 Lọc SAW có hai loại là loại vỏ nhựa và loại vỏ sắt. nó có hai chân vào và hai chân ra. Thông thường nó có một chân đấu Mass ở đầu ra là 5 chân.

Loại vỏ sắt thì bên hai chân là bên vào, bên 5 chân là bên ra, loại vỏ nhựa thường là 5 chân một hàng thẳng thì hai chân vào ở phía đầu châm Mass ở giữa.So với các mạch cộng hưởng LC thì đặc tính cắt của SAW là rất lý tưởng (tức là biên giới giữa băng thông và băng chắn là rất rõ ràng, và độ tăng ích lớn hơn l;oại LC hàng trăm lần.

3.9.2 - Mạch tách sóng

Mạch tách sóng Video là mạch tách sóng nối tiếp thông thường như ta đã biết trong các RADIO đổi tần (bạn đọc cần xem lại phần tách sóng AM trong Radio). Một mạch tách sóng video thông thường như hình sau.



Một mạch tách sóng phách (thực hiện phách tầ số trung tần mang hình và tần số trung tần mang tiếng) để được tần số tần số trung tần tiếng, mà ta có thể gọi đó là trung tần tiếng hai, được thể hiện như hình vẽ dưới đây.


ở đây C4 // L2 tạo thành khung cộng hưởng song song cộng hưởng với tần số 6,5MHz  ( hoặc 4,5MHz) Tại tần số cộng hưởng ZT = ( do đó tín hiệu trung tần tiếng được lấy ra đưa đến khối xử lý tiếng.

3.9.3 – Bẫy chặn âm thanh trên đường hình:

Phân tích trên sơ đồ TV JVC 1490

3. 10 - Mạch tự động điều chỉnh hệ số  khuyếch đại (AGC- Automatic gain Control). 

3.6.1 – Nhiệm vụ – Nguyên tắc AGC: 

Mạch tự điều khuyếch (AGC) có nhiệm vụ giữ cho tín hiệu hình ảnh và âm thanh của máy thu hình ở đầu ra thật ổn định. Đặc biệt là trong những trường hợp có sấm sét thì hình ảnh và âm thanh cũng luôn luôn ổn định.

Mạch tự động điều khuyếch có hai loại cơ bản như sau:

+ Mạch AGC kiểu tách sóng đỉnh.

Mạch điện làm việc với điều kiện là:


(Nạp     =    C4. Rthuận D2 < 7 (s. tức là nạp nhanh.


(Phóng =    C4. R1 > 52 (s. Tức là xả chậm.

Các linh kiện D1, R1, C2,C3,R là mạch tách sóng AM thông thường phục vụ cho đường thông tín hiệu Video.

Còn D2, R1,R2, C1,C4 là các linh kiện nằm trong mạch tách sóng đỉnh. Hình vẽ dưới đây.


Khi có xung đồng bộ xuất hiện (xung đồng bộ nằm ở đỉnh trên của tín hiệu Video) , lúc đó D2  thông và tụ  C4 được nạp điện rất nhanh qua nội trở nhỏ của D2. Khi kết thúc xung đồng bộ tụ C4  phóng điện chậm qua R1  tạo thành điện áp DC ở đầu ra. Thông qua điện trở R2 ta nhận được điện áp AGC. Điện áp này dùng để AGC tầng khuyếch đại RF và tầng khuyếch đại trung tần 1. Mạch này tuy đơn giản nhưng khả năng chống nhiễu kém bởi vú khi tụ C4 phóng điện nếu có nhiễu tác động vào đường truyền  nó có thể nạp điện đến biên độ của nhiễu. Để khắc phục hiện tượng này người ta dùng mạch AGC có khoá.

Mạch AGC có khoá 

Mạch có khoá ở đây là sự bắt nhịp giữa xung đồng bộ và xung quét dòng ngược. Ta có mạch điện như sau:

Tín hiệu Video tổng hợp, bao gồm cả Syn được đưa đến cực B của TZT. Q trong khi xung quét dòng ngược được đưa đến từ biến áp FBT (cuộn W). bơỉ vậy khi có sự trùng hợp của xung đồng bộ đưa tới cực B của TZT và xung quét dòng ngược đưa tới cực C của TZT Q. lúc đóp D1 dẫn điện và tụ C1 được nạp điện theo mạch điện sau: 

Đầu trên của FBT (  tụ  C1 ( D1 ( RCEQ ( Mass. Sau khi tắt Syn tụ C1  xả điện ra qua R1  bởi vậy mà tại hai đầu của tụ C2 có điện áp DC để đem đi AGC khối RF và khối IF1.

Mạch điện có ưu điểm là tính chống nhiễu cao, bởi vì chỉ khi nào có Syn thì 

mới hình thành điẹn áp AGC, còn trong mọi thời gian khác thì tụ C1 đều không được nạp điện, nên không thể chịu ảnh hưởng của tác động nhiễu.
3.11 – Mạch khuếch đại tín hiệu chói:

3.11.1 - Sơ đồ:

3.11.1 – Tác dụng linh kiện và nguyên lý hoạt động:

Q1 là TZT khuếch đại tín hiệu video

L1,R6 là điện trở tải

R3,R1 định thiên và phân cực cho Q1

R2 ổn định nhiệt

Vr1 điều chỉnh sáng tối

Vr2 điều chỉnh độ tương phản

R4,R5 dẫn xung quét ngược dòng và mành để thực hiện xóa đường BLK trong thời gian quét ngược.

Tia điện tử quét từ bên phải màn ảnh vè bên trái màn ảnh được gọi là quét ngược trong thời gian quét ngược thì tia điện tử không mang thông tin nên cần được xoá đi, nếu không trên màn hình sẽ nổi lên những đường quét ngược. Việc điều chế Cathode đèn hình được mã hoá theo biên độ và thời gian quét ngược được chèn vào dươí mức đen nên về mặt lý thuyết là ta không nhìn thấy đường  hồi. 

Tuy nhiên để xoá đường hồi một cách chặt chẽ người ta tìm cách làm cho Cathode đèn hình dương lên trong thời gian tia điện tử bay từ bên phải màn hình vè bên trái màn hình. 

Mạch điện trên đã lấy xung quét dòng và xung quét mành ngược  rồi  đưa về khống chế cực E của TZT khuyếch đại thị tần làm cho cực C của TZT này dương lên trong thời gian có xung quét dòng bay về như vậy Cathode của đèn CRT cũng sẽ dương lên và đèn CRT bị ngắt dòng tia trong thời gian quét ngược bởi vậy mà đã soá đường đường hồi.
3.12 -  Mạch Matrix màu- công xuất sắc

3.12.1- Nhiệm vụ:

Biến đổi và khuếch đại 3 tín hiệu RGB đem đi khống chế kathode đèn hình theo biên độ %.

3.12.2 – Mạch khuếch đại công suất sắc có ma trận G-Y


Hai tín hiệu hiệu số màu từ tầng tách sóng màu đưa tới là (R-PY) và (B-Y) có biên độ là  0,51(R-Y) và 0,19(B-Y) được trộn với nhau tại R5 và R6  để tạo ra hiệu số màu thứ ba là (G-Y)  có biên độ là 0,59(G-Y) và được lấy ra ở điểm A, sau đó đưa vào cực B của Q4  trong khi đó tín hiệu độ chói Y có giá trị âm được đưa vào cực E của Q4 bởi vậy ở đầu ra của Q4 ta có màu G với cực tính âm để điều chế Cathoe đèn hình. 

Tương tự như vậy hai hiệu số màu là  (R-Y) và (B-Y) cũng được đưa vào cực B của Q3 và cực B của Q5  để trộn với độ chói cực tính âm tại các cực E của Q3 và Q4, tại các đầu ra ta cũng được  các  màu –R và -B để khống chế hai Cathode còn lại .

Như vậy Q3, Q4, Q5, làm  thành một Matrix màu, matrix màu cũng có thể được đặt ở đuôi đèn hình cũng có khi đặt ở Mainboard thì láuc đó đuôi đèn hình thườnh đặt ba TZT khuyếch đại công xuất sắc.

Q1 và Q2 làm thành một Matrix hiệu số màu, bằng cách trộn hai hiệu số màu và độ chói Y để tìm ra màu thứ ba, cách làm như sau:

Ta đã biết  EY = 0,3 ER + 0,59EG + 0,11EB​

( EG – EY = 
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3.12.3. Khuyếch đại công xuất  sắc.

Trong nhiều trường hợp mạch điện thực hiện matrix tín hiệu hiệu số màu nằm riêng biệt với khuyếch đại công xuất sắc và matrix chói sắc láuc đó có một mạch khuyếch đại công xuất sắc và matrix chói sắc nằm riêng như mạch 

điện sau đây:

Ba TZT thực hiện trộn ba hiệu số màu với  -Ey để ở ba đầu ra (ba cực C) của ba TZT ta có được ba tín hiệu màu có cực tính âm để điều chế ba Cathode đèn hình.

Đồng thời ba TZT thực hiện khuyếch đại  công xuất để ba tín hiệu màu có công xuất cần  thiết cho việc điều chế đèn hình.

3.13 - Chuyển mạch điện tử - trong Tivi màu.

Trong Tivi Màu phải thực hiện nhiều nhiệm vụ một cách luân phiên hoặc đồng thời như:


Nó đồng thời phải cáp nguồn cho các khối chọn kênh, khối giải mã màu, khối, Khối dao dông đẻ tạo ra tàn số phù hơpự với từng hệ.


Nó lần lượt phải  thay đổi kênh sóng và thay đổi tiêu chuẩn cho từng hệ truyền hình một cách phù hợp.


Bởi vậy nó phải sử dụng các bộ chuyển mạch điện tử một cách khoa học và nhịp nhàng.

Một số IC Chuyển mạch thông dụng dùng cho  Tivi màu như :


IC 4066, IC 4053........

Để hiểu rõ hơn về hoạt động của các IC này bạn đọc cần phải xem lại sách hướng dẫn tra cứu IC số.

Sau đây là ví dụ một bộ chuyển mạch điện tử mà ta có thể ứng dụng trong trong các bộ chuyển đổi từ một đầu vào thành ra hai đầu ra lần lượt theo thời gian.


Giả sử rằng ở thời điểm T = T1 ta truyền đi tín hiệu dạng A, thì ở thời điểm T= T2 ta truỳên đi tín hiệu dạng B.

Mạch điện phải hoạt động đồng bộ để sao cho tín hiệu dạng A phải luôn luôn ra ở đầu Ra 2. Còn tín hiệu dạng B phải luôn luôn chui ra ở đầu Ra 1.

Muốn vậy thì  mạch FF (Flip- Flop) phải tạo ra xung vuông hay chữ nhật ở đầu ra O1 và đầu ra O2 luôn đối pha nhau.

Mặt khác nhịp phát xung ở hai đầu vào A và B phải đồng bộ với nhịp phát xung của FF. Nếu  nhịp phát của tín hiệu của đầu vào là  FX thì nhịp phát  xung của FF cũng phải là FX .

Nếu tại thời điểm T1  đầu vào xuất hiện xung dạng A thì lúc nàyở  đầu ra O1  xung có pha âm và ở đầu ra O2  xung có pha dương. Bởi các Diode D4 và D3 thông bão hoà (Các Diode này thông là do điện áp của FF quyết định).

Lập tức tín hiệu dạng A sẽ qua D4  để tới đầu Ra 2.

Ngược lại tín hiệu dạng B (ở dòng trước đó trễ lại) sẽ theo D3  để tới đầu Ra 1.

Sang nhịp thứ  hai (t2) tại FF ta có O1  dương O2  âm theo đó D1 và D2 dẫn xung dạng A sẽ theo D2 để tới đầu Ra2. Còn xung dạng B đi thẳng qua R1, C1,D1 để tới đầu  Ra1.....Trong khi đó xung dạng A bị trễ lại ở ở thời điểm trước sẽ qua D2  để tới đầu Ra2......

Quá trình cứ tiếp tục như vậy mà ở hai đầu ra ta tách ra được hai tín hiệu khác nhau mặc dù ở đầu vao ta phát hai xung dạng A và B nối tiếp nhau.

Phân tích chuyển mạch trong TV JVC 1490

3.14 – Các mạch điện khác:

3.14.1- Mạch ABL: 

Mạch ABL là mạch tự động giới hạn độ sáng của đèn hình. Trong các trường  hợp gặp phải tín hiệu quá mạnh như sấm sét, hoặc do các bộ phận đánh lửa để gần Tivi lúc này có thể sẽ làm quá tải đèn hình bởi vú nó quá sáng. Một mạch điện dạng nguyên lý sau đây sẽ giải quyết hiện tượng này:

ở điều kiện bình thường Q2 khoá nên Q1 làm việc bình thường (Đèn sáng bình thường). Gặp trường hợp bất bình thường tức là Q1 dẫn mạnh làm cho điện thế  Ktốt của đèn hình giảm mạnh, dẫn đến dòng tia trong đèn hình tăng cao hơn mức bình thường, có thể dẫn tới hỏng đèn.Lúc ấy dòng tia từ Cathode chẩy qua HV  qua D1 qua cuộn 4,3 của FBT qua R7 qua R6 qua VR1 qua L1, D2  xuống Mass. Điện áp âm rơi trên VR1 làm cho Q2 bão hoà ( Một điẹn thế +24 vol từ D2 đưa đến cực E của Q1 làm cho Q1 khoá lại ( VCQ1 tăng cao ( điện thế của Cathode đèn hình tăng cao làm cho dòng tia trong đèn hình giảm xuỗng đến mức bình thường.

Chương IV: Phân tích máy

4.1 – Phương pháp nhận diện các khối chính trong sơ đồ TV

4.2 – Phân tích sơ đồ TV Samsung BT 359R

4.3 – Phân tích sơ đồ TV JVC 1490

4.4 – Phân tích sơ đồ TV LG

Phần II: Thiết bị ghi hình

Chương V: Nguyên lý VCR < Video Casset record>

5.1. Khái niệm về máy ghi hình từ.

1.Khái niệm:

+Định nghĩa: VCR là thiết bị để ghi và đọc tín hiệu hình và tín hiệu tiếng trên băng từ.

2.Lịch sử phát triển.

-1950 máy ghi hình đã ra đời giống nguyên tắc như máy ghi âm (AMPEX) tốc độ quay băng 13 inch/s ( 38cm/s.

băng nặng khoảng 10Kg đọc trong 10 phút.

-1960 thế hệ máy ghi hình ra đời có tên Video tape recoder và hoạt động theo nguyên tắc  quét xiên. Băng cơ kích thước 3 /4 inch. Những năm 1975 hãng Sony  cho ra đời loại máy VCR: cũng theo nguyên tắc quét xiên băng từ có kích thước 1 / 2 inch băng chạy được 90 phút.

Năm 1976 hãng JVC và National cho ra đời loại VHS (Video Home System).

-1982: Hãng Sony và 127 hãng khác thống nhất tiêu chuẩn của máy ghi hình với hệ Sam coder với độ rộng băng từ 1 /3 inch.

3.Phân loại hiện nay 

Hiện nay trên thế giới tồn tại 3 hệ thống ghi hình (  3 hệ thống phát hình.

-VHS

hệ thống dùng trong gia đình

-Beta

Dùng trong trung tâm chuyên dùng đầu máy chuyên dụng.

-Hệ 1/ 3 inch (8 mm) Dùng rộng rãi trong các Camera.

Các thông số:

	Các thông số
	VHS
	Beta
	8 mm

	-Bề rộng của băng
	1 /2 inch
	1 /2 inch
	1 /3 inch

	-Kích thước hộp băng
	108x104x25
	156x96x25
	95x62,5x12

	-Kích thước đầu trống
	62
	74,59
	40

	-V chạy băng hệ NTSC
	33,25 mm/s
	40 mm/s
	14,3 mm/s

	-V ghi băng
	5,8 mm/s
	6,98mm/s
	3,75mm/s


5.2.Nguyên lý quét xiên trong VCR

1.Cấu tạo đầu từ và băng từ

*.Khái niệm: Nguyên tắc ghi tín hiệu hình lên băng từ giống nguyên tắc ghi tín hiệu âm thanh lên băng từ.

a.Cấu tạo của băng từ:


-Keo bôi trơn có tác dụng dẫn từ tạo độ bóng nhất định trên bề mặt băng.

-Bột nhiễm từ: làm từ vật liệu có thể dễ dàng nhiễm từ rất mỏng sau này tín hiệu ghi sẽ chỉ được ghi ở lớp này.

-Đế băng:<Cacboxit>Vật liệu nhựa tạo được sự co giãn.

-Lớp cách từ: không bị suy hao.

b.§Çu tõ.


Khe từ có khoảng cách rất nhỏ cho nên độ nhạy từ trường qua nó rất lớn thể hiện tín hiệu tần số rất cao.

Hifi: tạo ra tiếng có độ trung thực cao.

2.Nguyên lý quét xiên.

-Có băng từ và đầu từ chuyển động với v=33,35 mm/s

Hệ Pal: V=23,39 mm/s

Sử dụng 2 đầu từ hình được gắn trên chống từ 2 đầu từ đặt lệch nhau 1800 so tâm của chống từ. Chống từ là một khối kim loại láng bóng có đường kính 62 mm.

Quay tốc độ 1800v/p NTSC và 1500v/p Pal .Tốc độ quay của chống từ 30v/s NTSC và 25 V/s  Pal. Chống từ thì thiết kế đặt nghiêng so với băng từ.


Băng từ chuyển động từ trái sang phải. Chống từ quay ngược chiều kim đồng hồ. Băng từ và đầu từ chuyển động ngược chiều kim đồng hồ.

Khi chống từ mang các đầu từ chuyển động băng từ ôm sát chống từ. Đầu từ quét lên băng. Vì vậy tín hiệu được đọc hoặc ghi.

Do 2 đầu từ đặt lệch nhau 1800 qua tâm của chống từ cho nên trong một thời điểm chỉ có một mép từ được tiếp xúc với băng từ. Một mép từ chỉ ghi được tiếp xúc với băng từ, một mép từ chỉ ghi được một đường xiên lên băng từ. Mỗi đường xiên tương ứng với một bán ảnh. CH1 là bán ảnh lẻ, CH2 là bán ảnh chẵn. Ngoài đầu từ hình hệ cơ còn bố trí đầu từ xoá và đầu từ AC <Đầu từ CTL nhận tín hiệu điều khiển cho motor quay băng>

-Phân bố tín hiệu trên băng từ.


-Phía trên tín hiệu mono.

-CTL: Tín hiệu điều khiển

-Cấu trúc hình và tiếng HV.

Tóm lại: Nguyên lý quét xiên có đầu từ và băng từ chuyển động 33,35 mm/s NTSC; 23,39 mm/s Pal.

-Đầu từ quay 30 v/s NTSC; 25 V/s Pal

-Chống từ đặt nghiêng so với băng từ vì vậy đầu từ sẽ quét lên băng từ một vệt nằm nghiêng tốc độ chuyển động tương đối giữa đầu từ và băng từ là 5,8 m/s.

3.Điều kiện quay trống và chạy băng.

-Với nguyên tắc quét xiên tốc độ ghi băng 5,8 m/s do đó có thể ghi được tín hiệu hình ảnh có fcao nhưng yêu cầu đặt ra là việc chạy băng và quay trống thật ổn định sao cho khi đọc thì đầu từ quét đúng các vệt đã ghi.

4.Sự quay và chống từ.

-Xác định vận tốc quay ổn định: có lúc ghi và lúc đọc. Khi đọc 30 v/s hoặc 25 v/s khi ghi cũng  vậy.

-Khi chống từ quay được một vòng thì ta ghi được một hình ảnh (2 bán ảnh). Mỗi bán ảnh do một đầu từ. Các vệt ghi được định vị bởi xung đồng bộ dòng và mành. Mỗi bán ảnh bắt đầu bằng 1 tín hiệu đồng bộ màu V.sync và khi kết thúc bằng dòng cuối cùng của bán ảnh đó. Như vậy tín hiệu đầu tiên ghi vào dòng của vệt xiên là tín hiệu. V.sync và tín hiệu cuối cùng của vệt xiên là tín hiệu của dòng cuối cùng của bán ảnh đó.

*.Điều kiện quay trống: khi xuất hiện xung V.sync thì mép từ phải bắt vào vị trí 0 (là vị trí mà đầu từ  bắt đầu tiếp xúc với băng).

Vì vậy fa quay của chống từ bị khoá chặt bởi V.sync trong quá trình ghi ngựơc lại quá trình đọc fa  quay của chống từ được ổn định tự do.

*.Sự chuyển động của băng:

Lựa chọn tốc độ quay băng, yêu cầu tốc độ quay băng cả ghi và đọc phải thật ổn định v=33,35 mm/s NTSC và V=23,39 mm/s PAL.VỀ pha khi quay băng chỉ cần ổn định về tốc độ không yêu cầu về pha.

Khi đọc: xuất hiện tín hiệu V.sync thì băng từ sẽ được đặt vệt từ trên nó về đúng đầu từ. Sao cho vệt từ CH, đặt đúng đầu từ CH1 và vệt từ CH2 đặt đúng đầu từ CH2. Vị trí này được khoá chặt bời pha của chống từ.
5.3.Sơ đồ khối VCR.


*.Khối tín hiệu: Xử lý tín hiệu chói và sắc ở chế độ ghi rồi ghi lên băng từ và thực hiện phục hồi Y và C.

-ALC: Tự động điều chỉnh mức ghi.

-Khối Tuner: Giống khối kênh của T.V.

-Khối xử lý tín hiệu thu: có nhiệm vụ nhận tín hiệu thu từ IF(Tuner) thực hiện đổi tần và KĐ IF, thực hiện tách sóng hình và tiếng.

-Khối xử lý tín hiệu chói sắc có nhiệm vụ biến tín hiệu chói Y thành FM chói, Y có dải tần từ 3,3 (4,4 MHz. Tín hiệu C được điều chế. Sam với sóng mang là 0,629 MHz. Sau khi 2 tín hiệu này xử lý sẽ đến đầu từ rồi đến ghi băng.

-Khối phục hồi tín hiệu chói sắc: Nhận tín hiệu Y’ +C’ từ đầu từ và đưa vào xử lý lấy ra Y+C (giải điều chế tần số và giải điều biên).

-Khối xử lý tín hiệu âm thanh có nhiệm vụ xử lý tín hiệu âm thanh ở chế độ ghi và phục hồi tín hiệu âm thanh ở chế độ đọc.

*.Hệ cơ làm nhiệm vụ quay chống từ và quay băng từ theo tốc độ quy định…

Ngoài ra hệ còn  có nhiệm vụ nhận và trả băng.

-Mạch chỉnh cơ: tự động điều chỉnh các động cơ (motor) quay chống từ và chạy băng đúng với vận tốc và đúng pha theo quy định.

Yêu cầu chạy ở chế độ ghi: Thì pha quay của chống từ được khoá chặt bởi V.sync. Khi đọc thì vị trí của băng được khoá chặt bởi pha quay của chống từ.

-Mạch vi xử lý: có nhiệm vụ điều khiển toàn bộ chức năng hoạt động của máy.
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3.Nguyên lý làm việc

-Dưới tác dụng của mạch ĐK (CPU) và các mạch chỉnh cơ thì vận tốc quay trống và vận tốc  chạy băng được đảm bảo theo các tiêu chuẩn đã định trước.

-ở chế độ ghi: Tín hiệu Video in được đưa vào rắc qua mạch tự động điều chỉnh mức ghi ALC (automatic Level Control).Sau đó tín hiệu này đưa qua mạch xử lý để tín hiệu chói sắc thành các tín hiệu Y’ (FM của Y), C’ (SAM cảu C). Sau đó hai tín hiệu này được đưa đến đầu từ để ghi thành những vệt xiên trên băng từ. Như đã biết trong một thời điểm chỉ có một đầu từ làm việc và như vậy chúng ta phải có một bộ chuyển mạch để chuyển tín hiệu đưa vào hai đầu từ thay đổi nhau.

Sau mạch ALC tín hiệu được đưa qua Sw3 và đưa ra Video out. Tín hiệu từ đài phát (anten (RF in(Tuner để lựa chọn đài cần thu, đầu ra khối kênh được tín hiệu IF(trung tần) được đưa qua mạch xử lý tín hiệu thu. ở đây IF được khuyếch đại rồi thực hiện tách sóng và tiếng đưa qua mạch ALC(tín hiệu hình) ghi lên băng tín hiệu tiếng (xử lý tiếng(ghi lên băng từ. Trong chế độ ghi này còn chế độ ghi tiếng, tín hiệu Audio (Audio in( xử lý tín hiệu ghi qua Sw2 ( đầu từ Audionomar.

Chú ý: Với các đầu từ có tiếng Audio Hifi thì việc xử lý tín hiệu tiếng khi ghi và khi đọc giống như với tín hiệu hình, điều chế FM.

ở chế độ đọc thì tín hiệu Y’ và C’ được Sw1 chuyển qua hồi phục tín hiệu. ở đây thực hiện dải điều chế SAM với C và FM với Y. Hai tín hiệu chói và sắc được đưa đến Sw3 (  Video out.

Đọc tín hiệu Audio. Tín hiệu tiếng lấy từ Audio nomar.

-Ngoài ra trong VCR còn có một đường tín hiệu RF out, đường này nhận tín hiệu hình và tiếng rồi điều chế với tần số sóng mang và phát ra ngoài với công suất nhỏ đường này để dành cho các T.V không có AV.

5.4.Hệ cơ của VCR.

1. Các bộ phận chỉnh

-Càng căng băng(tay căng băng) có nhiệm vụ giữ cho băng ở chế độ tì vào chống từ một cách hợp lý để đủ lấy tín hiệu ra ngoài mà không ảnh hưởng đến tốc độ của chống từ. Khi thực hiện căng băng thì lò xo kéo tay căng băng làm cho dây nỉ thít chặt vào trục nhả băng (nhả băng bị dít và băng sẽ căng hơn.

Ngược lại, khi ấn stop càn dàn băng thu về vị trí ban đầu làm cho dây nỉ chùng xuống (nhả trục trả băng ra, lúc này trục trả băng thu băng về.

-Càng dàn băng: Khi ở Stop càng dàn băng ở vị trí (1) khi ta bấm Play hoặc ricos thì càng dàn băng di chuyển  từ vị trí (1) theo rãnh đi lên ở vị trí (2) và ốp sát vào chống từ, càng dàn băng ngoài nhiệm vụ dàn băng còn là căng dẫn  đường cho băng dẫn đúng vệt ghi. Nếu căng bên trái sai thì hình nhiễu ở trên căng lên phải sai thì hình nhiễu ở dưới.

*/Trống từ ( Drum)


Phần trong Trống từ mang theo cuộn từ được gắn liền motor quay chống từ hay được gọi Drum moto.

Motor trống từ gồm có: Nam châm (phần roto) bên trong các nam châm là các cuộn dây được điều khiển bởi MDA Drum ở phần dưới của Roto (nam châm) người ta thiết kế thêm một hệ thống nam châm để lấy tín hiệu phản hồi tốc độ FG bên cạnh của chống từ sát với chân nam châm thì có bố trí một cuộn dây được quấn trên lõi  Ferit để lấy tín hiệu FG tín hiệu FG này sau khi được lấy sẽ chia làm 3 đường: một đường về vi xử lý để nhận điện ở chế độ Play xem chống từ có quay hay không, một đường đưa về Servo drum nhằm ổn định về pha cho chống từ, đường thứ 3 được đưa về khống chế chuyển mạch đóng mở đầu từ.

-Đầu từ xoá: giống hệt đầu từ xoá trong cassêt

-Đầu từ AC

-Motor drum có nhiệm vụ quay chống từ  đảm bảo tốc độ và pha với hệ NTSC quay 30 v/s, PDL 25 v/s.

Captan motor được gắn liền trục captan có nhiệm vụ kéo băng với một tốc độ ổn định là 23,39 đối với hệ Pal và 33,35 mm /s với hệ NTSC.

-Modo loa rung: có nhiệm vụ dàn băng ép bánh tỳ vào trục Captan

-Cassette moto là motor có nhiệm vụ đưa băng vào hoặc lấy băng ra khỏi đầu.

Chú ý: Với những loại đầu đời mới thông thường người ta chế tạo motor capstan vừa làm nhiệm vụ kéo băng, dàn băng vừa đưa băng vào và đẩy băng ra.

2.Các vận chuyển của hệ cơ.

*/Đưa băng vào và lấy băng ra.

Nguyên lý: Khi đẩy hộp băng vào 2 /3  trong hộp Casset thì công tắc SW1 đóng và có một xung điện đưa về vi xử lý ngay lập tức. Vi xử lý ra lệnh cho MDA điều khiển cho motor casset quay theo chiều kéo băng vào trong khi băng được kéo vào trong thì SW2 hở ra (vì băng không còn ở ngoài nữa) mà SW2  và Sw kéo băng ở ngoài ở vị trí đáy hộp hoặc bên hông của hộp Cassette người ta bố trí công tắc thứ 3 (Sw3) làm nhiệm vụ nhận chiều băng đã voà đáy hộp Cassette. Khi băng chuyển động vào đáy hộp thì Sw3 đóng (vi xử lý ra lệnh cho MDA môtơ cassette điều khiển môtơ không quay nữa và kết thúc quá trình kéo băng vào hộp. Khi muốn lấy băng ra ta chỉ việc ấn eject trên mặt máy ngay lập tức vi xử lý ra lệnh cho MDA motơ cassette điều khiển  motơ  quay theo chiều ngược lại và đẩy băng ra làm cho Sw3 hở ra, khi băng ra vị trí ngoài cùng ngay lập tức Sw1 hở ra Sw2 đóng.

*/Dàn băng: 

Sau khi Sw3 đóng thì motơ loa rung đã sẵn sàng làm việc. Chú ý với một số loại đầu VCR thì ở chế độ Stop băng đã được dàn lên chống từ rồi ( khi băng vào tới đáy hộp ( motơ loa rung làm việc ngay.

Dù bất kể trường hợp vào ở chế độ Stop càng dàn băng ở trên hay dưới thì motơ loa rung vẫn sẵn sàng làm việc và đợi lệnh : Play, FF, REW.

*/Stop(EJect)

-Loa rung motơ thu băng về để cho băng quấn vào trong hộp trở băng. Khi quá trình này kết thúc thông qua hệ thống cảm điện sẽ báo về vi xử lý là căng đã thu về hết và vi xử lý ra lệnh cho motơ loa rung ngừng ngay.

-Khi cam cơ khí chuyển động sẽ kéo theo cam Sw và tương ứng với mỗi vị trí của cam  cơ khí thì cam Sw có một chế độ nhất định hay trạng thái nhất định, các trạng thái này được báo về vi xử lý để vi xử lý hiểu được hệ cơ đang ở đâu và ra lệnh khuyếch đại cho chính xác.

+ở chế độ Play sau khi băng đã dàn xong thì đồng thời motơ loa rung motơ capstan   đồng thời quay làm cho băng và đầu từ cùng chuyển động để đọc hoặc ghi tín hiệu trên băng.

-Vị trí tua đi hoặc tua lại: Với trường hợp này tuỳ từng loại đầu mà băng có thu về hay không sau đó motơ capstan sẽ quay thuận hay quay ngược để kéo băng về hoặc tua băng đi.

-ở chế độ dò hình (seach) lúc này băng vẫn còn trên đường chạy chống từ vẫn quay (máy vẫn hoạt động như ở chế độ play) nhưng chỉ có điều Capstan lúc này nhanh hay chậm.

-ở chế độ stild(Pause) (chế độ dừng hình) thì capstan không quay nữa ( các bộ phận khác vẫn làm việc bình thường.

5.5. Mạch xử lý tín hiệu hình 

1.Xử lý tín hiệu hình ghi trên băng từ 
Xử lý tín hiệu Y.

Tín hiệu Y có dải tần rộng 0 ( 6MHz nên không thể ghi trực tiếp lên băng từ vì lý do sau:

-Sức điện động cảm ứng 
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 do vậy với các cảnh nền hoặc các cảnh biến thiên chậm thì rất khó ghi tín hiệu lên băng từ.

-Để ghi được tín hiệu tần số cao thì đầu từ phải có khe từ rất hẹp cỡ 0,3(m. Khi đọc tín hiệu tần số thấp thì tốc độ biến thiên của từ thông qua khe từ rất nhỏ vì vậy sức điện động cảm ứng hầu như không có, có nghĩa là chúng ta không thể chế tạo được đầu từ đọc được cả tần số thấp  và cao. Vì vậy tín hiệu Y trước khi ghi lên băng từ phải điều chỉnh FM.

Để ghi đọc tín hiệu Y lên băng từ trước tiên người ta đưa độ chói Y qua mạch lọc thông thấp để lấy ra tần số 0 ( 3 MHz ( qua bộ điều chế tần số (đầu ra điều  chỉnh FM ta được Y’ (FM chói) với tần số 3,4 (4,4 MHz (NTSC) 3,8 ( 4,8 Pal. Đỉnh xung tương ứng với mức 3,4MHz. Mức trắng tương đương với 4,4MHz sau đó tín hiệu Y được ghi lên băng từ. 

*/Xử lý tín hiệu sắc C

Tần số của tín hiệu sắc C nằm ở phía dải tần có tần số rất cao vì vậy để tránh méo thì trước khi ghi tín hiệu sắc C lên băng từ, tín hiệu sắc sẽ được rời xuống tần số thấp.

Như vậy tín hiệu sắc trước khi ghi lên băng từ đã được điều biên nén để rồi tín hiệu sắc C nguyên bản với dải tần rộng 2,93 ( 5 MHz (PAL) , 2,38 ( 4,2 (NTSC). Về tần số thấp với fS C =0,627 MHz (PAL) , 0,629 MHz (NTSC) thực chất việc làm này để đảm bảo tín hiệu đọc ra từ đầu từ có thể đáp ứng được dải tần vừa phải.

Tóm lại: Trước khi ghi lên băng từ tín hiệu Y được điều chỉnh tần số về dải tần 3,3 (4,4 (NTSC) , 3,8 ( 4,8 PAL. Tín hiệu sắc điều biên nén SAM để đưa tín hiệu sắc  C về dải tần thấp với hệ NTSC với tần số trung tâm 0,629 và bằng 0,627 với hệ PAL.

2.Mạch khuyếch đại đầu từ (Heatl amp)
a. Nhiệm vụ:

-Khuyếch đại tín hiệu từ đầu từ Video ( đưa đấu với biên độ đủ lớn  để cấp cho tầng sau.

-Giáp nối tín hiệu từ 2 đầu từ đưa đến thành một tín hiệu liên tục ở đầu ra (chế độ đọc).

b. Sơ đồ mạch khuyếch đại đầu từ có 2 đầu từ.


Mạch khuyếch đại đầu từ gồm có:

+Đường tín hiệu điều khiển HSWB (xung đóng mở đầu từ) xung này có nhiệm vụ  lựa chọn  đầu từ có tín hiệu để đưa ra mạch khuyếch đại  đầu từ. Nếu xung này bị sai hoặc mất thì tín hiệu đầu ra sẽ không liên tục hoặc không đầy đủ.

+Đường PB/R: đường này có nhiệm vụ lựa chọn ghi hay đọc mạch KĐ đầu từ. Lệnh này đưa từ vi xử lý tới ở chế độ đọc Sw1, Sw2 hở ( Sw3 đóng, ở chế độ ghi Sw3 hở, Sw1, Sw2 đóng.

-Nguyên lý: ở chế độ đọc thì tín hiệu từ đầu từ CHA, CHB qua biến áp  xoay qua tụ C1, C2 đi vào mạch khuyếch đại CHA, CHB. Hai đầu còn lại của biến áp xoay được nối qua tụ C3 qua Sw3  xuống mass.

Tín hiệu Video sau khi  được khuyếch đại nhờ HSWB điều khiển HSW được liên kết với nhau và tạo thành tín hiệu Video liên tục. Sau đó qua bộ lọc tạo ra tín hiệu SAMC, FM Y vài giải điều chế nhằm khôi phục tín hiệu Y và C.

-Nguyên lý ở chế độ ghi: Sw1, Sw2 đóng, Sw3 hở (do VS2 điều khiển) tín hiệu FM Y Sam.C được đưa qua mạch khuyếch đại Y’+C’ rồi đưa đến đầu từ nhờ tụ C3khi đầu từ nào quét vào băng từ thì lúc đó tín hiệu được ghi lên băng.

Chú ý: Với những loại VCR có thêm chức năng (trục K mode) ((kỹ sảo) thì người ta chế tạo gồm 3,4,5 đầu từ trong đó bao giờ cũng có hai đầu từ ở chế độ SP (Standar Play).

3.Mạch phát lại tín hiệu Y.IU

a. Nhiệm vụ:

- ở chế độ ghi mạch xử lý tín hiệu Y có nhiệm vụ:

+ Biến  tín hiệu Y thành FM.Y với dải tần 3,4 ( 4,4 (NTSC), 3,8 (4,8 (PAL) để ghi lên băng từ. Khi đọc có nhiệm vụ nhận tín hiệu FM.Y (    dải điều chế khôi phục lại tín hiệu Y.

b. Sơ đồ khối.
-Doc(Drop Out Comparals) Mạch bù xước.

-Limitẻ: hạn biên

-FM. Đemodulation: dải điều chế FM

-LPF: Low passfillter: lọc thông thấp.

-Dew phasis : Dải tần nhấn

Noise Cancel: Loại bỏ nhiễu

-BPF(Band pass filltẻ)mạch lọc thông một dải.

*/Nhiệm vụ Doc


Khi băng bị xước mất một số dòng thì thông qua mạch dò khuyết sẽ  phát hiên được lỗi này và ngay lập tức đóng công tắc delay 1H để bù  dòng bị khuyết.

Nếu không ngay lập tức trên màn ảnh xuất hiện nhiễu thực chất mạch bù xước chỉ có tác dụng khi bị một tín hiệu của một hoặc một vài dòng còn nếu mất tín hiệu của nhiễu đài thì mạch bù khuất không có tác dụng hạ biên cắt bỏ điều biên ký sinh trước khi đưa vào tách sóng điều tần.

-Dải điều chế FM có nhiệm vụ tách sóng điều tần để lấy ra tín hiệu Y.                            

-LPF: lựa chọn tần số 0 ( 3 MHz để cho qua ( dải tần  của tín hiệu Y)

-Dem phasis: nhiệm vụ nén biên độ tần số cao khôi phục lại tần số ban đầu và triệt nhiễu.

-Loại bỏ nhiễu: đầu ra ta được tín hiệu Y. 

4.Mạch phát lại tín hiệu sắc.
a. Nhiệm vụ: xử lý tín hiệu C khi ghi.

Rồi trở C về khu vực tần số thấp 0,627 MHz (Pal) 0,629(NTSC).

Khi đọc khôi phục tín hiệu C như ban đầu.

b. Sơ đồ khối.

Để tín hiệu C sau khi rời tần về khu vực tần số thấp không bị sai pha thì người ta  phải dùng mạch đổi tần phụ để tạo ra tần số 4,209 NTSC,  5,057 (Pal) bằng cách như sau:

*/Tạo ra tín hiệu 3,58 (NTSC) , 4,43 (Pal) đồng bộ với tín hiệu được đọc ra từ đầu từ, tín hiệu đồng bộ màu này được đưa qua cổng Burst Gate sau mỗi dòng (có xung dòng, fH) thì cổng này được mở, tín hiệu đồng bộ màu được đưa sang mạch sopha để điều chỉnh mạch VC01 dao động đúng về tần số cũng như về pha với tín hiệu fS C lấy từ băng từ ra.

*/Mạch tạo ra tín hiệu 0,629(NTSC), 0,627(PAL) nhờ tín hiệu đồng bộ dòng sẽ đưa đến mạch sofa để điều chỉnh cho VCO2 dao động đúng về pha cũng như về tần số với tín hiệu đọc từ đầu từ.

*/Mạch đổi tần phụ(Sut converter) có nhiệm vụ trộn tần số 0,629 với tần số 3,58MHz rồi nhờ mạch thông 1 dài (BPF1) để lấy ra được tần số dao động 5,057 và 4,209 để thực hiện tách  sóng SAMC ở đầu ra của mạch đổi tần chính ta được tín hiệu C với tần số sóng mang phụ 3,58 hoặc 4,43 để lựa chọn thông qua bộ lọc dải BPF2 để lựa chọn đúng 3,58,  4,43.

*/Mạch triệt màu (Killer coler) có nhiệm vụ thông qua tầng nhận diện tín hiệu đồng bộ màu ở đầu ra của Burtst gate để khống chế màu sắc. Khi không có tín hiệu đồng bộ màu hoặc tín hiệu đồng bộ màu lúc mạnh lúc yếu thì mạch nhận diện sẽ phát tín hiệu điều khiển đến tầng triệt màu làm cho tín hiệu c mất đi và ở đầu ra chỉ còn tín hiệu Y.
5.6 Mạch xử lý tín hiệu âm thanh.
5.6.1.Nguyên lý ghi âm thanh trên băng từ
a. Mạch xử lý tín hiệu âm thanh thường (Audio nomal)

-Mạch Biastrap (bẫy sóng siêu âm)

Mạch dao động siêu âm (sóng siêu âm (để xoá băng từ

-ở chế độ ghi các chuyển mạch Sw1, 2,3 đóng sang phía R tín hiệu Audio từ RF hoặc từ CD, VCD đưa qua đầu vào Audio in được đưa vào mạch tiền khuyếch đại (qua mạch khuyếch đại ghi để ổn định tín hiệu ghi bộ nhờ bộ AGC (mạch tự động điều chỉnh mức ghi).

Sau đó qua mạch bẫy sóng siêu âm để loại bỏ sóng siêu âm rồi nhờ mạch OSC siêu âm tạo dao động thiếu từ cho  đầu từ và đưa qua đầu từ ghi lên băng.

-ở chế độ đọc thì các Sw1,2,3 đóng về phía P băng từ lướt qua đầu từ lấy tín hiệu qua mạch khuyếch đại cân bằng, khuyếch đại dọc ( khối Audio out.

b. Ghi âm thanh Hifi.

Tín hiệu Audio L ( giảm tạp âm để loại bỏ tạp âm không cần thiết, tiền nâng biên và thực hiện điều tần với tần số sóng mang 1,3 đến 1,4 thông qua một dải lựa chọn đúng tần số ( đưa vào bộ cộng. Tương tự với Audio R được điều chỉnh FM với tần số 1,7 đến 1,8MHz cũng được đưa vào  bộ cộng qua thông một dải. Bộ cộng nhiệm vụ cộng hai tín hiệu FMR và FML sau đó qua khuyếch đại ghi ( phần tĩnh biến áp xoay và cảm ứng qua biến áp xoay sang đầu từ rồi ghi lên băng từ.

5.6.2.Mạch đọc tín hiệu tiếng Hifi
5.7.Mạch chỉnh cơ điện tử
5.7.1. Khái niệm
- Các vệt ghi trên băng từ có độ rộng rất nhỏ, khoảng cách giữa 2 vệt từ cũng rất nhỏ trong khi đó yêu cầu các mép từ khi đọc phải đúng vệt ghi ( yêu cầu có mạch điều chỉnh cho các đầu từ bắt đúng vào các vệt ghi.

- Phân loại:

           Drum Servo



điều chỉnh tốc độ pha của chống từ


Capstan Servo          chức năng 
tốc độ của động cơ quay băng

- Phân loại theo vòng điều khiển:

+ AFC ( được hồi tiếp để điều chỉnh tần số f ( điều chỉnh tốc độ (FG

+ APC ( được hồi tiếp để điều chỉnh fa ( điều chỉnh fa của động cơ ( PG.

5.7.2. Yêu cầu của mạch chỉnh cơ 
- Điều chỉnh tốc độ của fa chống từ: khi ghi fa quay của chống từ được khoá chặt bởi V.Syac

Khi đọc chống từ ổn định tự  do.

Capstan servo: Mạch điều chỉnh phải ổn định tốc độ của Capstan( Motơ capstan) vận tốc v=23,39 mm/s (Pal), 33,35 mm/s (NTSC). ở chế độ ghi thì Capstan ổn định tự do ( khi đọc vị trí băng từ bị khoá chặt bởi pha quay của chống từ để CH1 bám đúng  vào vệt  ghi CH1 và đầu từ CH2 bám đúng vệt ghi CH2 (Pha quay của motơ kéo băng từ được khoá chặt bởi xung KT).

5.7.3. Đầu ra của mạch chỉnh cơ
- Được đưa đến điều chỉnh cho các IC (MDA) cấp nguồn cho Motơ.

Do tốc độ quay của motơ cần ổn định rất cao nên ta không cấp nguồn trực tiếp cho motơ mà khi cấp nguồn cho môtơ ta phải cấp dưới dạng xung và được tính toán trong từng chu kỳ. Thời gian xung ở mức 1 (motơ cấp nguồn), xung ở mức D( motơ không cấp nguồn). Sườn lên của xung quyết định pha quay vì vậy khi di chuyển sườn lên của xung chính là dịch chuyển pha của động cơ.

Ngược lại khi xê dịch sườn xuống chính là xê dịch tốc độ của motơ.

5.7.4. Sơ đồ  khối của mạch chỉnh cơ.

Mạch chỉnh cơ: có 2 vòng điều khiển khép kín vòng APC và AFC.


- Vòng AFC có nhiệm vụ hồi tiếp ổn định tốc độ quay của motơ thực chất nó tạo ra xung cấp nguồn có sườn lên đã được chỉnh đúng và sườn xuống được xê dịch tuỳ theo tốc độ của môtơ, để biết được vận tốc quay của motơ người ta dùng một bộ cảm biến tốc độ (cảm biến FG) đưa vào đầu vào của mạch AFC để điều chỉnh so sánh với xung chuẩn.

- Vòng APC có nhiệm vụ kẹp chặt sườn lên của xung cấp nguồn nhằm ổn định về pha cho môtơ. Thực chất mạch APC lấy xung PG (xung tuỳ thuộc vào pha của chống từ hay vị trí  của chống từ) nhằm so sánh với một xung chuẩn đã được định trước. Khi có sự sai số giữa pha xung chuẩn và pha của xung PG hồi tiếp thì mạch APC sẽ đưa ra được điện áp tương ứng, để điều khiển khối AFC nhằm thay đổi thời gian tác động  sườn lên của xung điều khiển, nếu không có sự sai khác về pha giữa xung chuẩn và xung PG hồi tiếp thì mạch APC sẽ điều khiển cho mạch AFC giữ ổn định sườn lên của xung điều khiển.

- Xung chuẩn và xung so sánh với vòng AFC vì chế độ đọc và ghi thì tốc độ quay băng và quay chống đều bằng nhau nên vòng AFC ở 2 chế độ này là hoàn toàn giống nhau.

- Đối với vòng APC giữa lúc ghi và lúc đọc có khác nhau. Vòng APc của Dr Servo ở chế độ ghi xung chuẩn chính là xung đồng bộ mành, xung so sánh chính là xung PG. Còn chế độ đọc xung chuẩn 50Hz, 60Hz xung so sánh vẫn là xung PG.

- Vòng APC đối với Capstan servo thì xung chuẩn vẫn là 50, 60Hz còn xung so sánh đưa về khi đọc là xung kiểm (xung CTL lấy từ đầu từ AC) và khi đọc xung chuẩn là xung PG.

5.8. Mạch cung cấp nguồn

1. Đặc điểm nguồn cấp trong VCR.

- Thường là nguồn có điện áp nhỏ, dòng công suất nhỏ gồm 2 loại nguồn cấp.

+ Nguồn cấp AL (All wary)  AT( All time)

+ Nguồn điều khiển được cung cấp thông qua sự điều khiển của vi xử lý(PC)

- Nguồn AT gồm những nguồn sau:

+ 5v cấp cho IC (Vi xử lý), nhớ, IC hiển thị.

+ 12v cấp cho IC.MDA

+ 30v cấp cho dò kênh.

Nguồn –25 ( -33v cấp cho K của đèn hiển thị.( Với loại VCR có đèn hiển thị – là đèn điện tử)

-Nguồn AC: 4,5 (6,5 v cấp cho đèn huỳnh quang.

Nguồn DC:

+ 5 ( 12 v cấp cho chói sắc, Servo và Audio HiFi

12 ( 18v cấp cho các IC.MDA

Các nguồn điện áp này có thể lấy ra từ nguồn ổn áp bù hoặc ổn áp xung. Nếu là ổn áp bù thì phải dùng máy biến áp để hạ áp còn nguồn xung sử dụng giống như TV (điều chỉnh độ rộng xung, tần số).

Chương VI: Nguyên lý Compact Disc Player - cd

6-1 Khái niệm:

6-1-1: Lịch sử phát triển

6-1-2: Khía niệm  về CD:

     Compact Disc là thiết bị lưu trữ âm thanh dưới dạng số ( các mức 0/ 1). Các thông tin này được tạo ra từ các tín hiệu liên tục : âm thanh, nhạc điệu, tiếng nói...sau khi đã được rời rạc hoá theo thời gian.

     Các tín hiệu số được lưu trữ trên đĩa dưới dạng các pit ( hố) và Plat ( mặt phẳng)

Khi đọc người ta dùng 1 chùm tia laser đi qua hệ thống thấu kính. Tia laser sẽ hội tụ trên bề mặt của đĩa, ánh sáng phản hồi qua hệ thống thấu kính đưa đến các diode nhận tuỳ theo khi tia laser đọc là Pit hay Plat mà đầu ra của các diode nhận sẽ có các mức 0/ 1.             Tín hiệu này được khuếch đại, xử lý và biến đổi D/ A thành tín hiệu tương tự cấp ra ngõ ra.

6-1-3: Phân loại:

Trong thực tế người ta chia ra các loại máy CD sau:

· Máy CD gia đình ( Home CD Player ), sử dụng điện lưới, có bộ phận nạp đĩa tự độngk và có thể phát được nhiều đĩa.

· CD dùng trên xe hơi, thường dùng trên xe hơi kết hợp với Radio Cassette

· Máy CD xách tay

6-1-4: Đặc điểm máy CD:
· Chất lượng âm thanh ở đầu ra của máy CD cao hơn rất nhiều so với máy ghi âm dùng analog hoặc ghi âm cơ học.

· Dải động có thể dạt tới 90dB

· Đặc tính tần số bằng phẳng

· Độ phân cách 2 kênh tốt

· Hệ số méo nhỏ (0,004%)

· Âm thanh không bị rú rít

6-2: Cấu trúc đĩa CD:

6-2-1: Cấu tạo: 

Đĩa Compact là 1 tấm phẳng, tròn có đường kính 120mm dược cấu tạo từ Poli carbonat. Phần tâm của đĩa có lỗ tròn 15mm.

Phần trong suốt tiếp theo có đường kính 26-33mm gọi là vùng kẹp đĩa dùng để kẹp đĩa trên bàn xoay.

Phần lớn nhất đường kính (146 – 117)mm ghi các thông tin. Trong đó vùng trong cùng,vùng dẫn nhập (Read in) nơi lưu trữ các bảng nội dung của đĩa bao gồm thời gian quét, số bản nhạc, thời gian dành cho mỗi bản nhạc.

Vùng ngoài cùng rộng khoảng 1mm được gọi là vùng dẫn xuất ( Read out) chứa thông tin kết thúcchế độ phát ( End of play)

Vùng ở giữa Read in và Read out chứa các nội dung của bản nhạc


Các tín hiệu được ghi trên đĩa dưới dạng các hố ( Pit) có chiều dài khác nhau: 

+ Pit ngắn nhất có chiều dài 0,87(m ( bằng 3T)

+ Pit dài nhất có chiều dài 3,18 (m  ( bằng 11T)

+ Bề rộng của mỗi Pit 0,5µm

+ Khoảng cách giữa 2 track 1,6 (m                       


+ Tốc độ quay của đĩa: Từ 500 vòng/ phút đến 200 Vòng/ phút khi đầu đọc đọc từ trong ra ngoài.

6-3- Cấu trúc tín hiệu CD:

6-3-1- Sơ đồ khối việc xử lý tín hiệu âm thanh trước khi ghi lên đĩa:( Hình 6-3-1)
6-3-2- Nhiệm vụ các khối:

a) Biến đổi A/D: 

Gồm các công đoạn sau: Lấy mẫu, lượng tử hoá, mã hoá

Lấy mẫu: Là quá trình gián đoạn hay rời rạc hóa tín hiệu theo thời gian. Trong CD tín hiệu âm thanh được lấy mẫu với tần số lấy mẫu 44,1KHz. Theo định lý lấy mẫu 

flm≥ 2fmax. Tần số lấy mẫu đóng vai trò rất quan trọng trong phương pháp lấy mẫu, nếu tần số lấy mẫu không phù hợp sẽ dẫn đến hiện tượng chồng phổ tín hiệu.


Lượng tử hoá: Khi công việc lấy mẫu đã hoàn tất sẽ tiếp đến công việc lượng tử hoá. Mỗi giá trị đã được lấy mẫu được đổi thành 1 giá trị tương ứng gián đoạn theo thời gian   ( lượng tử hoá). Trục biên độ càng chia nhỏ thì độ chính xác của quá trình lấy mẫu càng cao.

Mã hoá: Biến các giá trị đã được lượng tử hoá thành các số nhị phân. Trong CD người ta dùng mã hoá 16 bít.

Ví dụ: 


	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	


	Lấy mẫu
	t0
	t1
	t2
	t3



	Trị số
	4
	6
	8
	6



	Mã bit
	00000100
	00000110
	00001000
	00000110




b) Định dạng khung (Frame)

Một tín hiệu đã được mã hoá với 16 bít được gọi là “ từ dữ liệu mẫu” ( Sample data word) và được phân làm 2 gồm thành phần 8 bít cao và 8 bit thấp. Cả 2 đều được gọi là ký tự biểu tượng ( Symbol word). Một khung bao gồm 6 từ dữ liệu mẫu cho kênh phải( R) và 6 từ dữ liệu cho kênh trái ( L), nghĩa là tổng cộng 24 ký tự biểu tượng và được minh hoạ như sau:

	L0
	R0
	L1
	R1
	L2
	R2
	L3
	R3
	L4
	R4
	L5
	R5

	A
	B
	A
	B
	A
	B
	A
	B
	A
	B
	A
	B
	A
	B
	A
	B
	A
	B
	A
	B
	A
	B
	A
	B



c) Sửa lỗi: ( Error Correction)

Tín hiệu sau khi định dạng khung phải được mã hoá và sửa lỗi vì các lý do sau:

+ Trong quá trình mã hoá có thể tín hiệu bị sai.

+ Tromng quá trình ghi / đọc bụi bẩn, trầy xước ... dẫn đến không thể kiểm soát được lỗi này người ta đưa thêm vào khung các mã sửa sai gọi là mã cân bằng hay phần tử cân bằng. Mã cân bằng P phải thoã mãn điều kiện sau: 

        A+B+C+D+P = 0
(1)

        A+2B+2C+2D+Q = 0
(2)

Trong đó ABCD là dữ liệu gốc, PQ là tác nhân cân bằng.

Giả sử tín hiệu được tái tạo tương ứng là A’ B’ C’ D’ P’ Q’ thoã mãn phương trình trên. Tuy nhiên khi có lỗi xảy ra kết quả sẽ không thoã mãn và sẽ khác 0.




S0 = A’ + B’ + C’ + D’ + P’ 

(3)




S1 = A’ + 2B’ + 3C’ + 4D’ + Q

(4)

S0 và S1 gọi là hội chứng ( syndrome ) nghĩa là nhóm các triệu chứng mà khi tổng hợp lại sẽ tìm ra một điểm lỗi nào đó. Người ta sẽ xác định lỗi nhờ S0  và S1 

Khi các hội chứng  S0  và S1 hìng thành mối quan hệ S0 = S1 = 0 



( Không có lỗi xảy ra giữa tín hiệu ghi và phát

Trường hợp A bị lỗi ( A’ = A + a


(5)


a là thành phần lỗi nằm trong tìn hiệu phát đối với các thành phần còn lại: B = B’,  C = C’,  D = D’,  P = P’,  Q = Q’

Như vậy  phương trình (5) thế vào (3) ta có



A + a + B + C + D + P = S0

(6)



A + a + 2B + 3C + 4D + Q = S1

(7)

Thế (1) và (2) vào (6) và (7)  ta có:



S0 = S1 = a



A = A’ – a = A’ – S0
( 
Giá trị thật của A được tìm lại. Như vậy:

Khi 
S0  = S1  cho thấy dữ liệu A’ bị nỗi

( 
2S0 = S1  cho thấy B’ .............

3S0 = S1   ..............C’ .............

4S0 = S1  ...............D’ .............

Mặt khác khi mã cân bằng bị nỗi ta có mối quan hệ .

Nếu nỗi ở P’:      
S0 = p 


S1 = 0

Nếu nỗi ở Q’:      
S0  = 0 


S1 = q


như vậy nhờ vào sự kiểm tra mối quan hệ giữa hội chứng S0 và S1 thông qua sử dụng 2 mã cân bằng P và Q nỗi nằm tại dữ liệu nào sẽ được xác định .


VD : Dữ liệu gốc ta có :
A = 4 






B = 3







C = 2






D = 1



( phần tử cân bằng P = -10, Q = -20



( 
A + B + C + D + P = 0




A + 2B + 3C + 4D + Q = 0

Phương pháp này chỉ sử dụng cho những lỗi đơn, lỗi nhỏ còn khi dữ liệu bị lỗi nhiều hơn 2 thì không thể thực hiện bằng phương pháp này được mà lúc này sử dụng quy tắc Reed solomon.

Quy tắc Reed solomon(đan chéo dữ liệu) (CIRC-Cros Interleave Reed solomon Code) hiện nay được dùng khá phổ biến.

Dữ liệu trước khi ghi lên đĩa đươc đan xen (phân bố rải rác). Khi đọc dữ liệu lại được sắp xếp lại như cũ do vậy khi có lôi kép xâm nhập trên đĩa thì khi xử lí dữ liệu đã biên thành lỗi đơn. Ta có thể minh họa như sau:

1-…..A B, C D E F, G H I J, K L M N, O P Q R, S T U V, W X Y Z

2-......C G K O S W.....1

  .......D H L P T X......2

  .......E I M Q U Y.....3

   ......F J N R V Z.....4

3-.......C G K O S W................

..............D H L P T X............

..................E I M Q U Y.............

......................F J N R V Z.............

4-........,O L I F, S P M J,  W T Q N, .............





      .............





       Lỗi kép

5-A B, C D E F, G H I J, K L M N, O P Q R, S T U V, W X Y Z







Lỗi đơn






(Lỗi bộ phân tán)

Trường hợp 1: Chuỗi dữ liệu được chia thành từng khối nối tiếp nhau và một loại mã sửa lỗi (phần tử cân bằng) được cộng xen vào mỗi khối theo quy tăc Solomon

Trường hợp 2: Dữ liệu ở mỗi khối được sắp xếp lại thành hàng trên cùng một cột thẳng đứng.

Trường hợp 3: Dữ liệu ở hàng thứ 2 dịch sang phải một cột so với hàng 1, hàng 3 dịch 2 hàng 4 dịch 3.....

Trường hợp 4: Các dữ liệu theo chiều đứng trên cùng một cột sẽ được xếp lại theo chiều ngang của chuỗi dữ liệu mới .

Trường hợp 5: Dữ liệu được sắp trả lại đúng trình tự ban đầu bởi mạch giải mã đan xen . Phương pháp này đã biến các lỗi kép xảy ra liên tục thành các lỗi đơn. Và việc sửa lỗi trở nên  đơn giản hơn.

Tuy nhiên đối với các vết xước trầm trọng còn có những kiểu đan xen khác nữa 

d, Tín hiệu điều khiển và hiển thị(control and display)

Trong CD các rãnh ghi tín hiệu khong nhìn thấy được hoàn toàn khác biệt đối với đĩa analog cổ điển. Do đó vị trí bản nhạc, nhập đề luôn luôn phải được đại diện bằng các mã tín hiệu C và D được cộng vào tín hiệu C và D bao gồm 8 bít đặt tên kênh cho các bít này P, Q, R ,S,T ,U ,V, W. Hiện nay chỉ có kênh  P và Q được sử dụng các kênh còn lại sử dụng cho các lĩnh vực khác .

e, Biến đổi EFM (biến điệu mã 8 bít thành mã 14 bít – Eight to Fourteen Modulation)

 Ta biết một khung được thành lập bởi 33 biểu tượng (Symbol) một kí tự này gồm 8 bít, 24 từ biểu tượng , 8 biểu tượng sửa saivà 1 biểu tượng dành cho tín hiệu C và D (contronl and display). Mặt khác tín hiệu sau mã hóa sẽ được ghi lên đĩa dưới hình thức sự hiện diện hoặc sự vắng mặt các dữ liệu (Pít) trên đĩa. Tùy thuộc vào tín hiệu một chuỗi các bít 0 hoặc 1 có thể xuất hiện. Trong trường hợp này có nghĩa là sự vắng mặt liên tục của các lõm dữ liệu và sẽ xuất hiện một loại tín hiệu mặc nhiên và sẽ rất tệ hại là tín hiệu xung đồng bộ được tạo ra từ bề mặt đĩa bị nghẽn lại nghĩa là thành phần DC đã xuất hiện. Để khắc phục hiện tượng này người ta đã thực hiện phương pháp biến điệu EFM .

Biến điệu EFM là biến đổi dữ liệu 8 bít thành dữ liệu 14 bít . Mã được biến điệu bởi EFM sau đó sẽ dành quyền cung cấp các bít trên đĩa.Khi thành phần xung nhịp tạo ra tăng lên khoảng băng thông bị choán chỗ tăng lên (đây là điều ngoài ý muốn )do đó biến điệu phải áp dụng ở 1 tần số thích hợp khi đảo sang trạng thái có mặt hay vắng mặt của các pít.

Trong biến đổi mẫu EFM , mẫu 28 được chọn từ mẫu 214 . Và phải thỏa mãn điều kiện như sau: Số lượng từ 2 – 10 bít ‘0’ sẽ được chèn vào giữa các kênh bít  ‘1’( gọi là dịch luật  2- 10). Số thỏa mãn điều kiện này là 267 trong số 214= 16.384 mẫu đủ để đáp ứng 28 = 256 mẫu của mã 8 bít.

VD : 


11000101      
không thỏa mãn luật từ 2- 10




10010001
thỏa mãn luật từ 2- 10 bít 0 giữa các bít 1.

Mục đích của biến điệu EFM là :

-  Tăng độ nhậy thông tin bằng cach thu hẹp dải thông bị chiếm chỗ.

- Tăng thành phần xung nhịp (clock) do 1 biểu tượng (symbol) đòi hỏi đối tượng là 1 phần tử xung nhịp cần phải tăng ‘1’  ‘0’ và các thành phần nghịch đảo .

- Giảm thành phần DC nếu các số không liên tục về tín hiệu sẽ trở nên mất các pít dữ liệu . thêm vào đó thông tin xung nhịp bị mất đi các vùng pít và không pít trên đĩa đọc ở khoảng nhỏ hơn 3T và lớn hơn 11T (  ngăn cản được thành phần tần số cao hơn và sự mất mát các phần tử xung nhịp. Để thực hiện công việc này không tồn tại nhiều hơn 1 số ‘1’ liên tục nhau cũng như số lượng số ‘0’ phải ở trong khoảng 2- 10 

f, Sự ghép các bít ()

Sau biến đổi 8 sang 14bit. Sự phối hợp các bít giữa các mảng dữ liệu kế nhau có thể không thỏa mãn điều kiện là 2 – 10 bít . Phải xen giữa các bít 1. Do vậy trong EFM người ta cộng thêm 3 bit ghép để đối phó với vấn đề này.

VD:








0010000000000110010001000001



lúc đó phải dùng 3 bít ghép để thêm vào


001000000000011***0010001000001***


g) Tín hiệu đồng bộ:

Saukhi đã hoàn chỉnh tín hiệu EFM người ta cộng với tín hiệu đồng bộ khung gồm 24 bít cộng 3 bít ghép bằng 17 bít vào đầu mỗi khung.

· Tín hiệu đồng bộ được tạo ra theo một mẫu mà không thể lẫn với bất kỳ tín hiệu nào.

· Tín hiệu đồng bộ dùng nhận dạng đầu mỗi khung khi máy ở chế độ đọc và tạo tín hiệu kiểm soát vận tốc quay của đĩa để đảm bảo vận tốc dài.

h) Dạng tín hiệu ghi:

Tín hiệu analog sau khi được biến đổi A/D, tạo mã, sữa sai, biến điệu EFM…. hình thành một chuỗi các khung, mỗi khung gồm  588 bít  hệ thống và được ghi lên đĩa bởi các lõm dữ liệu 

Trong đó : 

Sync 24bít +3bít ghép = 27bít 




C và D 14 + 3 = 17 bít 




Audio data 1 (14+3)* 12 = 204 bít (các mẫu chẵn R0  L0 ; R2 L2)




Sửa sai Q (14+3)*4 = 68 bít.




Audio data 2  (14 + 3)* 12 =204 bít  (các mẫu lẻ L1 R 1,L3 R3)




Sửa sai P (14+3)*4 = 68 bít 




Tổng : 888bít 

Thì gian đọc một khung : 136,05 (s ứng với vậ tốc dài là 1,25 m/s.

tần Sync (FCK = 7,35 Khz)  FCK = 1/136,05 = 7,35 Khz

Tần số xung đếm bít BCK = 588/136,05 = 4,3218 Mkz 

6.4 . Hệ thống quang học:

Đầu CD và VCD đều có chung hệ thống quang học cụm quang học bao gồm các Khối laser bán dẫn, cụm quang học, các diot nhận .

6.4.1
 Laser bán dẫn :

laser được viết tắt bằng chữ : Light ampli fication by stimulated Emission of radition

- khuyếch đại ánh sáng bằng phát xạ kích thích 

- Laser bán dẫn là một trạng thái rắn 

- Sự khác nhau giữa ánh sáng thường và ánh sáng Laser

+ánh sáng thường cho dù có cùng tần số nhưng lại khác nhau về pha nên không xảy ra hiện tượng giao thoa  ( và được gọi là ánh sáng Laser 

ánh sáng laser có đặc điểm :

+ Có bề rộng cực hẹp và cường độ ánh sáng cao 

+ Laser là một ánh sáng phẳng khi qua thấu kính hội tụ sẽ hội tụ  thành 1 điểm 

- Laser bán dẫn: Khi phân cực thuận mối nối P-N của chất bán dẫn  các điện tử và lỗ trống được lấp vào miền P và N lúc đó các hạt mang điện thiểu số kết hợp với hạt mang điện đa só. Do đó sẽ phát sinh ra một loại ánh sáng tương ứng với độ chênh lệch về năng lượng. Loại ánh sáng này sẽ qua hệ thống đặc biệt trở thành ánh sáng laser sóng dừng.

- ánh sáng laser trong CD và VCD có bước sóng 790nm  và công suất 5nw 

6.4.2. Cấu trúc cụm quang học (laser pickup)

Laser diode: Tạo ra ánh sáng laser có bước sóng  = 780nm. Diode laser có 3 chân, 1 chân chung, 1 chân của diode laser (LD)1 chân của diode giám sát (MD)(monitor diode)

MD nhận ánh sáng từ LD cung cấp cho mạch

APC để ổn định dòng tia 

Lưới nhiễu xạ : Khi tia laser qua lưới nhiễu xạ sẽ hình thành 3 tia. một tia chính và hai tia phụ như hiện tượng nhiễu xạ cuả tia laser

Bán dẫn kính và lăng kính phân tia: Bán lăng kính cho phép truyền ánh sáng theo tỷ lệ 50% theo hướng truyền thẳng, 50% theo hướng vuông góc. Thấu kính phân tia có nhiệm vụ truyền toàn bộ 100% ánh sáng phụ thuộc vào góc phân cực của ánh sáng.

Thấu kính chuẩn trực (Colliimator lens): Thấu kính chuẩn trực có nhiệm vụ sửa dạng ánh sáng thành một chùm tia song song 

Phiến đổi hướng: Phiến đổi hướng được chế tạo bởi tinh thể có  tính dị hướng triết xuất của chúngthay đổi theo hướng ánh sáng. ánh sáng xuyên qua phiên này  sẽ bị lệch pha 900 so với thành phần nguyên thủy. Do đó ánh sáng phân cực hỏng được đổi thành phân cực vòng và ngược lại ánh sáng phân cực vòng được đổi thành phân cực thẳng 

Vật kính (Objectige lens): Dùng để hội tụ tia laser trên bề mặt đĩa, thấy kính này được điều khiển bởi 2 cuộn dây Focus coil và tracking coil. Khoảng cách giữa thấu kinh và bề mặt đĩa được điều chỉnh bởi cuộn hội tụ. Cuộn dây hoạt động sao cho thấu kính dịch chuyển  theo tín hiệu bề mặt đĩa 

Thấu kính lõm (Colcave lens): Thấu kính này được dùng để giảm đi ảnh hưởng của sự biến đổi theo chiều dài của đường dẫn ánh sáng trên photoditector  do sự thay đổi giữa vật kính và bề mặt đĩa 


Thấu kính hình trụ (Cylinder lens):Được sử dụng trong khối nhận diện Focus . Tia sáng xuyên qua thấu kính này ban đầu biến đổi thành dạng elip theo chiều dọc. Sau đó biến thành vòng tròn và cuối cùng là elip theo chiều ngang.

Bộ tách quang (Photo Detector) Hay ma trận Diode: Đối với loại 3 tia ma trận diode sử dụng 6 diode nhận A,B,C,D,E,F. được bố trí như hình vẽ:


Một tia chính xuyên qua thấu kính hình trụ và rơi vào tổ hợp của các cảm biến A, B, C,D mà ngõ ra có thể nhận diện được sự sai lệch Focus. Tia phụ rơi trên các cảm biến E ,F cung cấp cho ngõ ra các tín hiệu Tracking. Ngoài ra tín hiệu ghi trên bề mặt đĩa  Dược lấy ra là tổng các cảm biến A, B, C, D lên vị trí mà tia chính rơi.

6.4.3. Cụm quang học loại một tia.

Về cấu trúc cụm quang học loại một tia cũng tương tự như loại 3 tia tuy nhiên do yêu cầu về kích thước nhỏ gọn lên cụm quang học này không sử dụng lưới nhiễu xạ do đó ánh sáng Laser  không bị tách ra 3 tia mà chỉ tạo thành 1 tia hội tia lên đĩa . Tia sáng phản hồi  được đi vào lăng kính hình trụ và tập chung trên matrix diode 

Trên matran diot này người ta không sử dụng 2 diode phụ đẻ nhận diện sai lệch tracking mà chỉ sử dụng 4 diode ở phần trung tâm 

Cụm quang học loại 1 tia thường được sử dụng trong phone CD , VCD , CD dùng trên xe hơi.

6.4.4  Các tia trên đĩa CD 

Khi tia laesr đi ra khỏi thấu kính hội tụ ,nó đi qua không khí và đến bề măt đĩa để đọc thông tin trên bề mặt đĩa. Trong qúa trình  đọc dữ liệu tia chính tập trung vào vệt đang đọc, 2 tia phụ bám sát bên cạnh để kỉêm tra tracking.

Các tia laser khi gặp pít (hố) sẽ không có sự phản xạ trở lại, khi gặp flat(mặt phẳng) tia laser được phản xạ trở về và được thu nhận bằng bộ tách quang  .

bộ tách quang gồm 6 diode nhận , 4diode ở giữa thu dữ liệu do tia laser phản xạ về , 2 diode giám sát 2 bên thu dữ liệu phụ phục vụ cho việc điều chỉnh tracking

( Khi tia laser đi đúng track, cường độ phản xạ về 2 diode E, F bằng nhau thì điện áp đầu ra bộ so sánh bằng 0 

Khi tia laseer  bị lệch  cường độ phản xạ về 2 diode E, F là khác nhau ( điện áp bộ so sánh khác 0 

5.4.5 Kí hiệu cụm quang học: (laser pickup)


6.6. Sơ đồ khối đầu đọc CD:

6.6.1. Sơ đồ:


6.6.2. Nhiệm vụ các khối:

- Khối RF: Có nhiệm vụ biến đổi tín hiệu quang thành tín hiệu điện và khuếch đại tín hiệu này cấp cho khối servo và khối xử lý tín hiệu âm thanh.

- Khối Data Strobe (tách dữ liệu): Có nhiệm vụ nhận tín hiệu RF Amp  để tách các bit clock giải điều chế EFM để trả lại mã nhị phân 8 bit của tín hiệu nguyên thuỷ. Ngoài ra khối Data strobe còn có nhiệm vụ tách tín hiệu đồng bộ đã cài sẵn trong quá trình ghi lên đĩa compact.

- Khối xử lý tín hiệu số ( DSP) :  Nhận tín hiệu từ Data Strobe cấp cho mạch giải đan xen, sửa sai, tách mã phụ.

- Khối xử lý tín hiệu âm thanh:  Nhiệm vụ là biến đổi tín hiệu số thành tín hiệu tương tự và tách ra 2 kênh riêng biệt đưa đến đầu ra.  
- Khối Servo:  TRong CD bao gồm 4 mạch điều chỉnh Servo sau:

+ SpindleServo - điều chỉnh vần tốc quay : Nhận tín hiệu phản hồi từ DSP cung cấp điện áp điều khiển vận tốc quay motor đảm bảo vận tốc quay biến thiên từ 500 vòng/phút đến 200 vòng/ phút khi cụm quang học khi cụm quang học chạy từ trong ra ngoài.

+ Focus Servo - điều chỉnh độ hội tụ: Nhận tín hiệu từ RF cấp điện áp thay đổi cho cuộn Focus làm dịch chuyển cụm quang học theo phương đứng để tìm điểm hội tụ.

+ Tracking Servo - Điều chỉnh vệt quét: Nhận tín hiệu từ RF cấp điện áp thay đổi cho cuộn Tracking làm dịch chuyển cụm quang học theo chiều ngang để đảm bảo tia laser đập  đúng vào tracking mà nó đang đọc.

+ Sled Servo: Nhận tín hiệu điều khiển từ khối tracking Servo để đưa ra điện áp điều chỉnh Sled motor dịch chuyển cụm quang học theo từng bước từ trong ra ngoài.

- Khối hiển thị: có nhiệm vụ hiển thị thời gian phát bản nhạc, số bản nhạc được điều khiển theo chương trình đếm số tracking đang phát.

- Khối vi xử lý: (System control) có nhiệm vụ nhận các tín hiệu từ hệ thống  phìm ấn, từ các khoá điện, báo tình trạng hệ cơ .. để điều khiển thích hợp ngoài ra còn tạo ra các tín hiệu ra data, clock giao tiếp với các mạch vi sử lý tín hiệu số, mạch servo….

6.6.3. Nguyên lý làm việc:

Khi bấm Power và nạp đĩa, cụm laser pickup dù đang ở vị trí nào cũng phải được Sled motor chạy dịch chuyển vào phía trong và đóng SW ở gầm giàn cơ lại và đưa máy về chế độ sẳn sàng. Lúc này VXL mới cho phép khối Servo và MDA hoạt động để điều khiển vật kính tìm điểm hội tụ và track ghi trên đĩa. đồng thời Spindle motor và Sled motor cùng hoạt động. Cụm quang học sẽ chuyển hết phần dẫn nhập ghi trên đĩa và hiển thị lên đèn huỳnh quang số bản nhạc và thời gian thực hiện.

Khi ấn Play thì tia laze đọc dữ liệu trên đĩa, ma trận diode nhận quang học sẽ chiếu ánh sáng laser thành tín hiệu điện rồi đưa đến khối RF - AMP được khuếch đại rồi chia làm 2 đường.

+ Đường 1:  dữ liệu được đưa đến khối tách dữ liệu ở đây sẽ tách ra các tín hiệu sau:

· Dữ liệu (Data) dạng EFM .

· Xung nhịp đếm bít (BCK)

· Xung đồng bộ khung ( Sync)

Đầu ra của DSP gồm các tín hiệu:  

·  Dữ liệu (Data - tín hiệu số 16bit)

· Xung nhịp đếm bít (BCK – 4,3218MHz)

· Xung nhịp tách kênh (LRCK – 44,1KHz)

Tín hiệu này được đưa đến khối D/A khôi phục lại tín hiệu tương tự của từng kênh đưa đến bộ lọc và khuếch đại từng kênh sau đó đưa đến đầu ra out audio tại đầu ra khối DSP có tín hiệu điều khiển khối Spindle servo và khối này sẽ duy trì đĩa quay với tốc độ đài không đổi.

+ Đường 2: Focus Amp đưa đến servo để điều khiển sự quay của đĩa và vận hành hoạt động của cụm quang học.

6.6.4.Các chỉ tiêu kỹ thuật của CD:

- Đĩa CD theo tiêu chuẩn:

+ Đường kính 12cm

+ Dầy 1,2mm

+ Các track ghi trên đĩa là các đường tròn đồng tâm

- ánh sáng laser sử dụng có bước sóng 780nm

- Tốc độ quay đĩa từ 500Vòng/ phút đến 200 vòng/ phút từ trong ra ngoài để đảm bảo vận tốc dài.

- Số kênh: 2 kênh R,L

- Độ méo hài ≤ 0,008%

- Tần số lấy mẫu 44,1KHz

- Hệ điều chế : Biến đổi EFM ( 8 ( 14 Bit)

- Công suất phát xạ của diode laser: 0,2mW

6.7. Mạch cung cấp nguồn:

6.7.1. Đặc điểm:

· Nguồn trong CD sử dụng điện áp thấp, thường được ổn áp bằng TZT hoặc IC họ 78xx, 79xx.

· Nguồn trong CD thường đơn giản nhưng yêu cầu độ ổn định rất cao, độ gợn sóng nhỏ. đối với nguồn đơn yêu cầu độ gợn nguồn < 5%, đối với nguồn đôi thì điện áp giữa nguồn dương và nguồn âm không được chênh lệch quá 20%.

· Các mức nguồn trong CD thường dùng là:

+5V cung cấp cho Vi xử lý, Servo, DSP, chuyển đổi D/A, hiển thị.

+8V đến 12V cung cấp cho các MDA, các IC OPAM.

-24V đến – 30V cung cấp cho phân cực đèn huỳnh quang

AC 2,5V đến 3V cung cấp cho nung tim đèn huỳnh quang

Ngoài ra các máy còn sử dụng nguồn đôi: 
(5V, (8V đến (12V

6.7.2.Các mạch nguồn máy thực tế:



6.8. Mạch tự động điều chỉnh công suất Laser (APC)

6.8.1. Nhiệm vụ, đặc điểm:
Ta biết dòng qua diode Laser thường nằm trong khoảng từ 40mA đến 70mA, do đó để đảm bảo cho diode làm việc ổn định và đảm bảo an toàn về tuổi thọ cho diode laser người ta thiết kế cho nó mạch APC (Automatic Power Control) Tự động điều chỉnh công suất laser, mạch có thể sử dụng TZT hoặc IC.

6.8.2. Mạch APC dùng Transitor:


6.8.3. Mạch APC dùng IC:

6.8. Mach xử lý tín hiệu âm thanh:

6.8.1. Sơ đồ khối:

6.8.2. Nhiệm vụ các khối:

- RF: bao gồm các khối I - V qua OP AMP (1) và (2) tín hiệu đầu vào từ A + C và B + D đưa vào biến đổi I- V sau đó được đưa đến bộ cộng tín hiệu rồi sang mạch sửa dạng, sửa hình học để tạo tín hiệu RF ở đầu ra.

- Tách dữ liệu: Nhận tín hiệu từ mạch RF đưa tới và tách ra 3 dạng tín hiệu sau: 

+  Data dạng EFM, 

+ Xung nhịp đếm bít BCK, 

+ tần số xung đồng bộ frame syne

- Khối DSP: làm nhiệm vụ giải điều chế EFM biến tín hiệu 14 bít thành tín hiệu 8 bít ban đầu nhờ chương trình đã ghi sẵn trong bộ nhớ ROM tín hiệu 8 bít sẽ được đưa sang bộ nhớ RAM. Bộ nhớ RAM chịu sự  điều khiển của 2 khối diều khiển ghi và đọc 

- RAM:  + có nhiệm vụ loại bỏ bất ổn vì dữ liệu khi đọc có thể có rồi do vậy xước hoặc do tốc độ đọc không đều.

+ có nhiệm vụ tách ra 3 dữ liệu mã phụ data, BCK< LR/CK để đưa đến khối D/A và tách ra 1 số mã phụ để điều khiển hệ thống 

- Mạch biến đổi D/A: biến đổi tín hiệu digital 2 kênh L.R sang tín hiệu Analog 2 kênh L, R 

6.8.4. Mạch xử lý tín hiệu âm thanh máy Sony CDP 211:

6.9. Mạch điều chỉnh hệ cơ ( Servo – Hệ thống tùy động):

6.9.1. Khái niệm:

Servo là hệ thống tùy động dùng để điều khiển hệ cơ hoạt động một cách chính xác trong quá trình đọc đĩa. Trong CD có 4 mạch servo bao gồm: 

· Focus servo: tạo tín hiệu điều khiển cuộn focus coil làm cho vật kính dịch chuyển theo chiều thẳng đứng focus servo điều chỉnh hội tụ.

· Tracking servo: điều khiển cuộn tracking coil làm cho vật kính dịch chuyển    theo chiều ngang mục đích tia laser đạt đúng tracking 

· Spindle servo: điều khiển motor quay đúng tốc độ.

· Sled servo: điều khiển motor dịch chuyển cụm quang học từ trong ra ngoài hoặc ngược lại.

6.9.2. Sơ đồ khối:


a.M¹ch focus servo:
Có nhiệm vụ dùng để điều khiển vật kính dịch chuyển theo chiều đứng để đạt được độ hội tụ chính xác của tia laser trên bề mặt đĩa.

Sơ đồ Focus sesvo: 

- Focus again:  điều chỉnh hệ số khuếch đại hội tụ 

- Focus error:  phát hiện sai lệch hội tụ 

- Focus search:  do hội tụ 

- I - V:  biến đổi dòng điện sang điện áp 

- FOF:   Forcus OF 

- MDA: mạch khuếch đại lái 

- VREF: điện áp tham chiếu (điện áp chuẩn)

+ Nguyên lý: Đối với máy CD thì yêu cầu khi bắt đầu đọc dữ liệu thì hội tụ phải chính xác do vậy mạch focus servo là mạch đầu tiên làm việc trong máy.

- Khi cấp nguồn thì CPU đưa đến mạch Focus servo lệch FO - ON đồng thời khoá S1 về vị trí S (dò).

- Khi dò xung răng cưa từ mạch focus seach được đưa đến khống chế mạch MDA. Mạch MDA sẽ điều khiển focus coil để dò điểm hội tụ đúng.

- Tại đầu ra FOF có tín hiệu đưa về mạch CPU báo cho mạch CPU biết quá trình dò hội tụ được tiến hành. 

- Khi đó hội tụ đúng tại đầu ra FZC có tín hiệu thông báo về CPU, CPU sẽ tác động cho S1 về vị trí F là quá trình điều chỉnh hội tụ.

- Khi vật kính ở vị trí đúng thì điện áp đầu ra FEO = 0 dòng qua cuộn focus coil = 0 vật kính không dịch chuyển.

- Nếu hội tụ sai thì điện áp đầu ra FEO ( 0.

- Nếu UFEO  > 0 thì Q1 dẫn có dòng I1 chạy qua focus coil từ dưới lên trên làm cho vật kính dịch chuyển xuống dưới.

- Nếu UFE0 = 0 vật kính không dịch chuyển.

b.M¹ch tracking servo :

Dùng để điều khiển vật kính theo phương ngang để sao cho tia lase đập đúng track.

Nguyên lý làm việc:

-Tín hiệu điện diode E, F qua biến đổi I - V của OP AMP (1) và (2) điện áp ra của OP AM (1) (2) là U1 và U2 được đưa đến mạch phát hiện lệnh tracking error dùng opam  (3).

-Khi laser đọc đúng track U1 = U2 (  Ura = 0  

-Khi laser đọc sai track U1 = U2 (  Ura ( 0  

-Khi tín hiệu lệch qua mạch lọc mạch sửa pha và đưa đến tầng khuếch đại đệm của opam (4) ( Điện áp đầu ra opam (4) sẽ khống chế mạch MDA

-Nếu tia Laser đọc đúng thì Ura của opam (4) bằng 0 cuộn Tracking Coil không có dòng.

-Nếu tia Laser đọc sai thì mạch MDA tạo dòng qua cuộn Tracking Coil để điều khiển vật kính dịch chuyển theo chiều ngang.

+ Nhảy Track

- Nhảy Track xảy ra khi tia Laser đọc hết Track này nhảy sang Track ( hoặc khi người sử dụng dò tìm 1 đoạn của bài hát ( Lệnh từ CPU đưa đến S1 đóng để cô lập mạch Tracking servo cho opam (4) để tạo dòng cho Tracking Coil làm cho tia laser từ track trong ra ngoài hoặc ngược lại.

c.M¹ch Sled Servo:

Dùng để điều khiển motor dịch chuyển cụm quang học chuyển động từ trong ra ngoài và ngược lại.

Nguyên lý làm việc:

- Khi đọc dữ liệu tín hiệu đưa đến đầu vào của SLED SERVO lấy từ đầu ra của mạch Tracking servo qua mạch tích phân.

- Trong quá trình đọc khi vật kính dịch chuyển từ trong ra ngoài thì điện áp đầu ra mạch tích phân tăng dần trong thời gian này motor dịch chuyển cụm quang học từ trong ra ngoài.

-  Khi vật kính dịch chuyển hết tầm thì điện áp ở đầu ra của mạch tích phân = UREF vào OPAM (1) lật trạng thái (có 1 xung dương đưa đđầu vào mạch MDA làm cho motor dịch chuyển cụm quang học quay ngược lại.

Nguyên lý chọn bài hát: 

- Khi người ta sử dụng chọn bài hát sẽ ấn phím chọn trên mặt máy tín hiệu sẽ được đưa đến mạch xử lý, mạch vi xử lý sẽ căn cứ vào cụm quang học hiện thời và vị trí cần khi xuất sẽ quyết định cụm quang học di chuyển từ trong ra ngoài hoặc từ ngoài vào trong.

- Đóng S1 để cô lập mạch Sled servo sau đó S2 hoặc S3 để cụm quang học dịch chuyển ra ngoài hoặc vào trong và khi tìm được bài hát theo yêu cầu thì motor sẽ tự động đứng dừng và máy trở về vị trí play.

Mạch Sled servo dùng CXA 1081 và CXA 1082

d. Mạch Spindle Servo:

Trong đó:

1. Quá trình khởi động động cơ

2. Quá trình tự do với tốc độ không đổi 

3. Quá trình chỉnh thô (CLV - S)

4. Quá trình chỉnh tinh (CLV - P)

Việc điều khiển động cơ quay đĩa:

- Khi tấm lệnh Play sẽ cấp điện áp để khởi động motor quay đĩa sau khi vận tốc motor tương đối lớn chuyển sang chế độ quay tự động với tốc độ không đổi lúc này tia laser có thể đọc được dữ liệu RF ở mức độ chính xác tương đối sau đó chuyển sang quá trình chỉnh thô tức  là dữ liệu EFM đưa tới qua bộ tách tín hiệu đồng bộ khung tách sang tần số 7,35Khz đưa qua mạch so sánh tần số, mạch so sánh tần số và so sánh tần số đồng bộ khung với fchuẩn= 7,35khz   do bộ dao động thạch anh tạo ra. Khi có sự sai lệch 2 tần số này thì tín hiệu đầu ra của mạch so sánh tần số sẽ đưa đến khống chế mạch MDA làm cho motor quay lên hay chậm đi sao cho tần số đồng bộ khung chính xác là 7,25khz.

- Khi quá trình chỉnh thô đã hoàn thành S1 đóng xuống dưới và đưa mạch chỉnh tinh vào làm việc. Tín hiệu EFM đưa đến được tách ra xung nhịp đếm bít (BCK) 4,3218Mhz được đưa đến mạch so sánh.

- Mạch so sánh pha sẽ so sánh tàn số BCK với tần số 4,318Mhz do bộ dao động thạch anh tạo ra. Khi có sự sai lệch tần số điện áp ở đầu ra mạch so sánh pha sẽ khống chế mạch MDA để motor quay với tốc độ chính xác.

6.9.3. Các mạch MDA trong CD:

a.Mạch loading motor:Mạch điều khiển động cơ nạp đĩa 

- MDA dùng TZT: 

Nguyên lý hoạt động:

- Khi có lệnh OPEN đưa vào từ phần điều chỉnh của người sử dụng của A vi xử ký xuất ra mức điện áp cao làm cho OPAMP bão hào dương ở lối ra có mức cao. Nếu Q1 dẫn có dòng từ +UCC đến Q1 đến M về mass làm cho M quay để đẩy khay đĩa ra ngoài, cảm biến OPEN/CLOSE báo khay ra hết vi xử lý dừng cung cấp lệnh làm cho Q1 tắt M không quay.

- Khi có lệnh CLOSE của B của vi xử lý xuất ra mức cao làm cho opamp bão hoà âm lối ra có mức thấp làm cho Q2 dẫn có dòng từ mass đến M qua Q2 về -UCC làm cho M quay để đẩy khay vào hết vi xử lý dùng cung cấp lệnh để cho Q2 tắt M không quay.

6.10. Mạch Vi xử lý:

6.10.1. Sơ đồ khối:


Các ký hiệu trên sơ đồ:

	R/C In
	đầu vào điều khiển từ xa

	ADR
	đầu vào địa chỉ

	CS (chip selector)
	chọn chíp

	CLK
	xung nhịp đếm

	Loading
	ra vào đĩa

	IR (infrared) 
	tia hồng ngoại 

	Disc change
	đổi khay đĩa 

	Tray motor
	motor đổi đĩa (dùng cho máy có nhiều khay đĩa)

	X latch

Xlat
	cho phép chổt dữ liệu

	Reset 
	đặt lại

	C in (Count in)
	xung đếm track

	MIRR 
	tín hiệu cho biết đã có tín hiệu từ đĩa hay chưa

	Segment
	hiển thị bằng các đoạn diode 

	Grid 
	hiển thị bằng màn hình tinh thể lỏng 

	Display 
	hiển thi 

	WFCK 

(Write frame clock )
	xung nhịp cho phép đọc khung

	SQ DATA 
	Mã phụ dưới dạng dữ liệu 

	SQ CK
	Mã phụ dưới dạng xung nhịp 

	FOK (focus OK) 
	đã có focus

	Key in
	đường vào ma trận bàn phím 

	key out
	đường rs ma trận bàn phím 

	Sen sor 
	cảm biến 

	S¦(switch)
	Công tắc 

	Sen sor
	cảm nhận hoạt động cảu mạch focus servo


+ Lệnh vào: - từ ma trần bàn phím 

· từ điều khiển từ xa

· từ cảm biến 

· từ các chuyển mạch 

+ Lệnh ra: 

· Lệnh ra vào khay đĩa 

· Lệnh đổi đĩa 

· Lệnh mở diode laser 

· Lệnh mở nguồn 

· Lệnh hiển thị 

+ Tín hiệu giao tiếp: 

· Tín hiệu giao tiếp với ROM 

· Tín hiệu giao tiếp với khối xử lý âm thanh 

· Tín hiệu giao tiếp với khối servo.

Chương VII:

Nguyên lý Video Compact Disc Player

7.1. Khái niệm:

Đây là thiết bị đọc tín hiệu Video, audio trên đĩa quang, phương pháp ghi và lưu trữ thông tin trên đĩa giống như CD.

7.1.1. Sự tương thích giữa CD và VCD:

Về nguyên tắc máy đọc đĩa hình VCD và máy hát đĩa CD hoàn toàn giống nhau ở các khối:

· Hệ thống cơ khí 

· Cụm quang học

· Các tiêu chuẩn liên quan đến đĩa quang

· Khối Servo

· Khối DSP

· Khối nguồn cung cấp

Nghĩa là máy VCD đã có sẳn bộ phận đĩa nhạc CD. Muốn đọc được đĩa hình người ta thiết kế thêm bộ phận dành riêng cho chức năng đọc đĩa hình. Do đó trên thực tế 1 máy đọc VCD bao giờ cũng đọc được đĩa CD.

7.1.2. Phân loại:

· Phone VCD

· VCD dùng trong gia đình

7.1.3. Các chỉ tiêu kỹ thuật của VCD:

· Laser bán dẫn có bước sóng trung bình ( = (760 ( 780)nm 

· Đĩa VCD tiêu chuẩn hoàn toàn tương đối với CD 

+ Thời gian phát trung bình là 60 phút, tối đa 74 phút

+ Đường kính đĩa VCD: 120mm, dày 1,2mm

· Ngõ ra tín hiệu video khoảng 1Vpp (750hms) tương thích với các hệ truyền hình hệ Pal, NTSC. Máy VCD có thể tạo ra các hệ màu khác nhau mà không phụ thuộc vào đĩa VCD.

· Tín hiệu âm thanh ở ngõ ra xuất hiện theo 2 đường L,R. Tín hiệu này có biên độ trung bình khoảng 1Vpp cung cấp cho các ampli.

7.2. Khái niệm về số hóa tín hiệu truyền hình:

7.2.1. Biến đổi A/D, D/A tín hiệu truyền hình:
Để ghi tín hiệu video lên đĩa CD chúng ta biến tín hiệu tương tự thành tín hiệu số. Trong truyền hình số tín hiệu video tương tự phải biến thành tín hiệu video dạng số.

Việc số hoá phải chia thành 3 bước :
 lấy mÉ,  lượng tử và mã hoá.
- Lấy mẫu: Quá trình biến đổi tín hiệu tương tự thành tín hiệu rời rạc với tần số lấy mẫu f đảm bảo yêu cầu lượng thông tin sau lấy mẫu phải tương ứng với lượng thông tin trước khi lấy mẫu.

Dải tần của tín hiệu là hữu hạn f mẫu ( 2 fs max ( f mẫu : tần số lấy mẫu; fs max : tần số cực đại của tín hiệu).

Tín hiệu video ngoài thoả mãn hai điều kiện trên còn phải thoả mãn tính cấu trúc lấy mẫu hợp lý:

+ Cấu trúc 4: 4: 4 cứ lấy 4 mẫu Ey thì đồng thời lấy 4 mẫu R-y và 4 mẫu B-y



Tín hiệu chói : Ey


Tín hiệu sắc : R-y


Tín hiệu sắc : B-y

fmY =13,5MHz    fmR =13,5MHz      fmB =13,5MHz

 + Cấu trúc 4:2:2 cứ lấy 4 mẫu Ey thì đồng thời lấy 2 mẫu R-y và 2 mẫu B-y


fmY =13,5MHz    fmR = fmB =6,75MHz

+ Cấu trúc 4:2:0 cứ lấy 4 mẫu Ey thì đồng thời lấy 2 mẫu R-y và 0 mẫu B-y


fmY =13,5MHz    fmR = fmB =6,75MHz

+ Cấu trúc 4:1:1 cứ lấy 4 mẫu Ey thì đồng thời lấy 1 mẫu R-y và 1 mẫu B-y


fmY =13,5MHz    fmR = fmB =3,375MHz

- Lượng tử hoá

Bước tiếp theo trong quá trình biến đổi A/D là lương tử hoá. Trong quá trình này biên độ tín hiệu được chia thành các mức - gọi là mức lượng tử. Khoảng cách giữa hai mức kề nhau gọi là bước lượng tử. Các mẫu có được từ quá trình lấy mẫu sẽ có biên độ bằng các mức lượng tử.

Giá trị lượng tử Q được xác định theo biểu thức: 
Q = 2N
Trong đó: N - số bit biểu diễn mỗi mẫu.

Tín hiệu số nhận được là một giá trị xấp xỉ của tín hiệu ban đầu, nguyên nhân do quá trình lượng tử hoá xác định các giá trị số rời rạc cho mỗi mẫu. Hình 5.9 cho thấy, tất cả các giá trị biên độ nằm trong phạm vị giới hạn của một mức lượng tử đều được thiết lập một giá trị như nhau - đó chính là mức lượng tử Q. Có hai phương pháp lượng tử hoá là: Lượng tự hoá tuyến tính có các bước lượng tử bằng nhau và lượng tử hoá phi tuyến có các bước lươngj tử khác nhau.

Trong hầu hết các thiết bị video số chất lượng studio, tất cả các mức lượng tử đều có biên độ bằng nhau và quá trình lượng tử hoá được gọi là lượng tử hoá đồng đều. Đây là quá trình biến đổi từ một chuỗi các mẫu với vô hạn biên độ sang các giá trị nhất định, vì vậy quá trình này gây ra sai số, gọi là sai số lượng tử. Sai số lượng tử là một nguồn nhiễu không thể tránh khỏi trong hệ thống số. 

Biên độ tín hiệu video biến đổi theo thời gian. Các giá trị lượng tử có thể chứa sai số trong phạm vi 
[image: image14.wmf]1
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trong đó, Q là bước lượng tử.

Biên độ được chia thành các khoảng khác nhau 

Độ lớn giữa hai khoảng gọi là bước lượng tử

Các bước lượng tử bằng nhau gọi là bước lượng tử đều

Các bước lượng tử không nhau gọi là bước lượng tử không đều

Trong quá trình lấy mẫu tín hiệu video thường dùng bước lượng tử đều. Số mức lượng tử là 2​N ( N số bit mã hoá tín hiệu)

Hiện nay thường dùng 8 bit hoặc 10 bit

- Mã hoá
Mã hoá là khâu cuối cùng của bộ biến đổi A/D. Mã hoá, theo quan điểm thống kê, là một quá trình biến đổi cấu trúc nguồn mà không làm thay đổi tin tức, mục đích là cải thiện các chỉ tiêu kỹ thuật cho hệ thống truyền tin. Dữ liệu sau mã hoá có ưu điểm: Tính chống  nhiễu cao hơn, tốc độ hình thành tương đương khả năng thông qua của kênh.

Quá trình này biến đổi các mức tín hiệu đã lượng tử hoá thành chuỗi các bit "0", "1". Độ dài của dãy tín hiệu nhị phân này, thuật ngữ chuyên môn gọi là từ mã nhị phân được tính bằng số lượng các con số "0" và "1", là một trong những chỉ tiêu chất lượng của kỹ thuật số hoá tín hiệu. Nó phản ánh số lượng mức sáng, tối, màu sắc của hình ảnh được ghi nhận và biến đổi. Về nguyên tắc độ dài của từ mã nhị phân càng lớn thì quá trình biến đổi càng chất lượng, nghĩa là nó được xem như là "độ phân giải" của quá trình số hoá. Tuy nhiên độ phân giải đó cũng chỉ đến một giới hạn nhất định là đủ thoả mãn khả năng của hệ thống kỹ thuật hiện nay, cũng như khả năng phân biệt của mắt người xem. Độ phân giải tiêu chuẩn hiện nay là 8bit/mẫu.
-  Các tiêu chuẩn số hoá tín hiệu video tổng hợp

Tín hiệu video tổng hợp là tín hiệu : Y+C. Việc lấy mẫu tín hiệu video tổng hợp có hai tiêu chuẩn : 4fs NTSC ; 4fs PAL

+ Tiêu chuẩn  4fs NTSC

· Nếu tần số lấy mẫu tiến tới 13MHz thì khi khôi phục đảm bảo tính rõ nét.

·  Nếu  tần số lấy mẫu nhỏ hơn 13MHz thì không đảm bảo tính rõ nét.

· Số mẫu lấy trên một dòng video 910 mẫu

· Số mẫu lấy trên một dòng video tích cực  768 mẫu

· Tần số lấy mẫu flm = 4 fsc (NTSC) = 14,32 MH

·  Cấu trúc lấy mẫu trực giao

·  Số bit mã hoá là 10bit

+ Tiêu chuẩn 4fs PAL

· Số mẫu trên một dòng video là 1135 mẫu

· Số mẫu trên một dòng tích cực là 948

· Tấn số lấy mẫu flm =4 fsc (Pal) =17,734MHz

· Cấu trúc lấy mẫu trực giao

· Số bit mã hoá 10 bit

- Tiêu chuẩn số hoá tín hiệu video thành phần

Tín hiệu video thành phần bao gồm Y,B-Y,R-Y hoặc Y,CR,CB
Khi lẫy mẫu tín hiệu video thành phần thường lấy mẫu theo cấu trúc 4:4:4;  4:2:2; 4:2:0; 4:1:1

Sỗ hoá tín hiệu video thành cho chất lượng cao nên thường được dùng trong studio.

- Tiêu chuẩn mã hoá truyền hình số cơ bản CCIR-601

Năm 1972 : EBU và CIRT thống nhất đưa ra tiêu chuẩn CCIR-601 mục đích:

+  Tạo điều kiện thuận lợi cho sản xuất và trao đổi chương trình.

+  Thuận tiện cho việc xử lý thông tin

Phương pháp biến đổi video dùng tín hiệu video thành phần : Y, R-Y, B-Y.

Cấu trúc lấy mẫu trực giao

Tần số lấy mẫu:


Lấy mẫu tín hiệu chói Y : 13,5MHz


Lấy mẫu tín hiệu sắc C : 6,75MHz

Số mẫu trong một  dòng tích cực : 


Với tín hiệu chói : 720 mẫu


Với tín hiệu R-Y : 360              4:2:2


Với tín hiệu B-Y : 360

Phương pháp mã hoá mã hoá đều tuyến tính 8 bit ghép dòng số liệu phân chia theo thời gian.

Các chỉ tiêu chính của CCIR-601

	TT
	Thông số
	Hệ 525/60
	Hệ 625/60

	1
	Tín hiệu mã hoá
	Y; R-Y; B-Y

	2
	Tổng số mẫu trên một dòng

Tín hiệu chói

Tín hiệu màu
	858

429
	864

432

	3
	Cấu trúc lấy mẫu
	Trực giao; cố định; lặp lại; theo từng dòng, từng mành

	4
	Vị trí mẫu các tín hiệu thành phần
	Mẫu của R-Y; B-Y được lấy cùng với các mẫu Y lẻ (1,3,5) của từng dòng

	5
	Tần số lấy mẫu

Chói

Sắc
	13,5MHz

6,75MHz

	6
	Phương pháp mã hoá
	PCM đồng đều 8 bit

	7
	 Số mẫu trên một dòng tích cực

Chói 

Sắc
	720

360

	8
	Khoảng cách từ điểm cuối của dòng tích cực n đến điểm đầu của dòng tích cực n+1
	16 chu kỳ nhịp
	12 chu kỳ nhịp

	9
	Tổng số mức

Tín hiệu chói

Mức đen 

Mức trắng

Tín hiệu màu
	0( 225

220  mức

mức 16

mức 235

225 mức

	10
	Tín hiệu đồng bộ
	Từ mã ứng với 0 và 255 chỉ dùng cho tín hiệu đồng bộ

Mức 1 254 dùng cho tín hiệu video


7.2.2. Khái niệm về nén video số:

Với tín hiệu video nếu mã hoá 8 bit fmẫu Y = 13,5 MHZ , fmẫu C = 6,75 MHZ thì tốc độ bit là 216Mbit/ s kênh truyền hình là 162 MHz như vậy độ rộng kênh quá lớn,

ở studio khoảng cách ngắn thì tần số này không quá khó nhưng về giá thành thì khá tốn kém

Với truyền hình số quảng bá có kênh 8 MHz thì với kênh 162MHz là không thể được do đó phải nén tín hiệu video.

Nén tín hiệu video là quá trình loại bỏ bớt các thông tin thừa trong tín hiệu video để giảm bớt dữ liệu biểu diễn thông của một và nhiều ảnh.

Cơ sở của việc loại bỏ thông tin dư thừa

Loại bỏ các tín hiệu đồng bộ dòng mành mà không ảnh hưởng đến tín hiệu thông tin

Các hình ảnh tĩnh và các hình ảnh nền của hai mành khác nhau thì khác nhau rất ít.  Và như vậy chỉ cần truyền đi phần khác nhau của hệ.

Các hình ảnh chuyển động của hai ảnh kề nhau thì khác nhau rất ít do đó cũng chỉ cần truyền đi các thông tin khác nhau của hai ảnh kề nhau.

Kết quả ta loại bỏ được nhiều thông tin dư thừa. Nhờ đó mà tín hiệu truyền hình số có thể truyền đi trên kênh của tín hiệu truyền hình quảng bá.

Biểu diễn thuận lợi : quá trình chọn lọc thông tin để biểu diễn lượng tử hoá. Trong quá trình này xác định được thông tin nào cần mã hoá và thông tin nào không cần mã hoá.

Lượng tử hoá : là rời  rạc hoá những thông tin truyền đi

Gán từ mã : mỗi mức lượng tử được gán vào một từ mã

Việc giải mã ở máy thu là quá trình ngược lại ở phía phát

a. Các phương pháp nén thông tin

+ Nén không mất thông tin

Là quá trình nén mà sau khi khôi phục lại thông tin không bị mất đi 

VD: nén thông tin loại bỏ tín hiệu H.sync và V.sync nghĩa là không truyền động bộ dòng đồng bôk mành dùng từ mã có độ dài thay đổi (VLC).

Nén không mất thông tin được tin cậy cao nhưng tỷ lệ nén thấp

+ Nén mất thông tin

Thông tin sau khi nén đem khôi phục lại sẽ bị mất mát một ít trong giới hạn chấp nhận được. Phương pháp này dùng để nén tín hiệu video, tín hiệu audio.

Phương pháp nén  VLC : nếu thông tin nào xuất hiện càng nhiều thì mã hoá với từ mã ngắn nhất. Nếu thông tin nào xuất hiện càng ít thì mã hoá với từ mã dài nhất

VD : một nguồn tin có bốn tin : a,b,c,d

+Thông thường mã hoá hai bit

+Nếu truyền đi aaaa bb cd thì dùng 16 bit

+Thống kê

	Từ mã
	Số lần xuất hiện
	Mã hoá

	a
	4
	1

	b
	2
	01

	c
	1
	001

	d
	1
	011


 Nếu truyền đi aaaa bb cd thì truyền 14 bit

Phương pháp nén trong ảnh : thông tin trong các ảnh nền và cảnh hoành tráng tại các vùng ảnh khác nhau thì khác nhau rất ít. Như vậy không phải truyền đi toàn bộ thông tin các vùng ảnh mà chỉ truyền đi thông tin về sự khác nhau giữa các vùng ảnh.

Phương pháp nén liên ảnh : Lợi dụng sự kém nhạy của mắt người với hình ảnh động và các hình ảnh động của hai ảnh liền kề thì khác nhau rất ít do vậy cũng chỉ cần truyền đi thông tin khác nhau giữa hai ảnh đó.

7.2.3. Giới thiệu một số tiêu chuẩn nén:

a, Tiêu chuẩn JPEG( truyền hình ảnh tĩnh)

Các tham số của JPEG:

Tín hiệu mã hoá : R,G,B hoặc Y,CR,CB
Cấu trúc lấy mẫu : 4:4:4;4:2:2;4:2:0

Kích thước tối đa : 65536x65536 

Biểu diễn mẫu : 8 bit cho hệ thống cơ bản

12 bit cho hệ thống mở rộng

Phương pháp lượng tử hoá : DPCM ( điều xung mã vi sai)

Mã biến đổi RLC

Bù chuyển động : không

Quét : liên tục và xen kẽ

Kênh truyền : được quản lý lỗi

JPEG : dùng để lưu trữ ảnh, chuyển FAX, quét ảnh trong y tế

b, Tiêu chuẩn MPEG

Chuyên nghiên cứu về hình ảnh động gồm MPEG1, MPEG2, MPEG3 … MPEG7 được dùng trong kỹ thuật truyền hình số và các thiết bị ghi hình số.

Các tham số của MPEG1:

Tín hiệu mã hoá Y và CR,CB
Cấu trúc lấy mẫu 4:2:0

Kích thước ảnh tối đa : 4095x4095

Biểu diễn mẫu : 8 bit

Biến đổi RLC 

Bù chuyển động : trong hình, giữa các khung hình

Quét : tuần tự

Độ chính xác dự đoán  chuyển động : 1/2 điểm ảnh.

7.3. Sơ đồ khối máy VCD:

7.3.1. Sơ đồ khối:

7.3.2. Nhiệm vụ các khối và nguyên lý làm việc:

VCD là thiết bị có thể đọc được tín hiệu hình và âm thanh lưu trữ trên đĩa.

Các tiêu chuẩn của VCD : dựa trên cơ sở của CD, chỉ khác CD là trong VCD  có thêm giải nén tín hiệu video. Do vậy có thể chuyển từ CD sang VCD.

Tín hiệu ghi trên đĩa VCD không phân biệt hệ màu. Việc tạo ra hệ màu nào là do mạch giải mã RGB quyết định.

- Phần đầu của VCD giống CD

- Card giải nén

DRAM : bộ nhớ truy xuất ngẫu nhiên có thể vừa ghi vừa đọc tăng tốc độ xử lý thông tin của card giải nén.

ROM : bộ nhớ chỉ đọc để ghi các chương trình xử lý thông tin của card giải nén.

MPEG Decode : để giải nén tín hiệu video và audio tại đầu ra là tín hiệu video số nguyên thuỷ và tín hiệu audio số nguyên thuỷ.

DAC video : biến tín hiệu video số thành tín hiệu tương tự tại đầu ra là ba tín hiệu R,G,B.

RGB decode : mạch giả mã tín hiệu R,G,B tạo ra các tín hiệu màu cơ bản R,G,B, tín hiệu H.Sync và V.Sync  thông tin về các hệ màu để đưa ra V.out.

Processor Karaoke : xử lý tín hiệu âm thanh biến tín hiệu audio số thành tín hiệu audio tương tự. Có các bộ trộn, bộ xử lý âm sắc và đưa tín hiệu qua mạch lọc R,L để tạo thành tín hiệu audio kênh phải và kênh trái.

7.4. Phương pháp chuyển CD sang VCD:

7.4.1. Cơ sở của việc chuyển CD thành VCD

-Các tiêu chuẩn VCD trên cơ sở của CD : đầu đọc, hệ cơ,servo, CPU,RF,DSP, gắn thêm cardgiải nén.

7.4.2. Phương pháp gắn card giải nén dùng SDP của CD.


- Phương pháp gắn card

Thử và kiểm tra để chứng tỏ đầu CD còn tốt

Cấp nguồn cho card giải nén và cắm đầu ra V.out với TV

Nếu card giải nén còn tốt thì trên màn hình xuất hiện phông quảng cáo của hãng sản xuất.

Nếu card giải nén không tốt thì ngược lại.

Nối đầu ra ( data, BCK,LRCK) của DSP (CD) với ba đầu vào tương ứng của card giải nén.

Đưa đĩa CD vào máy CD trên màn hình xuất hiện hình ảnh.

- Điều kiện để chuyển CD ( VCD

Máy CD không làm câm khi đọc đĩa VCD

+Cách nhận biết máy không làm câm: Đưa đĩa VCD vào máy CD ấn play được dạng sóng ở các đầu ra ( data, BCk,LRCk)


Dùng loa để thử loa có tiếng là máy không bị làm câm và ngược lại.

- Cách xử lý khi máy CD có làm câm

Với máy có ngắt cứng ( CPU đưa lệnh đến chân câm của DSP) . Trong trường hợp này khi đưa đĩa VCD vào thì CPU thực hiện công việc làm câm thông qua Mute của DSP như vậy treo chân Mute của DSP lên mức tương ứng khi đọc đĩa CD.

Với máy có ngắt mềm : Khi đưa đĩa VCD vào máy thì CPU ra lệnh làm câm bằng chương trình của ROM để khắc phục thì viết lại chương trình cho máy.

Lưu ý : phương pháp này làm đơn giản, rẻ tiền nhưng khó khắc phục với máy có làm câm.

7.4.3. Phương pháp gắn card giải nén có đầu vào RF in.



Trong card giải nén đã có DSP nê chỉ cần lấy đầu ra RF của CD nsvới đầu vào RF của card giải nén.

- Các bước:

· Kiểm tra máy CD 

· Cấp nguồn cho card giải nén dùng biến áp riêng  AC = 7 ( 9V ổn áp 5VDC

· Thử card giải nén : cấp nguồn cho card giải nén, cho tivi, cắm giắc V.out với đầu V.in của tivi nhận được phông quảng cáo

· Tìm đầu ra RF của CD

· Tra chân IC

· Đo mẫu hình RF

· Đấu RF.out của CD với RF.in của card giải nén

· Đưa đĩa VCD vào máy CD ấn play

Giới thiệu card KODI


j1 : RF.in

J6: Cấp nguồn 5 V

J3 : R/c( remote control ) đầu vào đầu ra của điều khiển

J7 : đầu ra chói (Y), sắc (C)

J9 : N/P : NTSC/PAL

L/R : làm câm kênh L hoặc R

Mute : làm câm toàn bộ hệ thống tiếng

J4 : đầu ra trực tiếp

J5 : đầu ra gián tiếp


Khi đọc CD : 1 chập 2 , 4 chập 5

Khi đọc VCD : 1 chập 3 , 4 chập 6
Nam định ngày 22 tháng 11 năm 2004.
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